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Lời nói đầu 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

Kiểm toán Nhà nước được thành lập theo Nghị định 70/CP ngày 

11/7/1994 của Chính phủ. Đến nay sau gần 10 năm hoạt động đã dần khẳng 

định được vai trò vị trí như là một công cụ không thể thiếu được trong hệ 

thống kiểm tra, kiểm soát nói chung của Nhà nước. Qua hoạt động Kiểm toán 

Nhà nước đã góp phần phát hiện, ngăn ngừa các sai phạm, sử dụng lãng phí 

công quỹ tài sản Nhà nước, cung cấp các thông tin về tình hình lập, chấp hành 

và quyết toán Ngân sách Nhà nước, làm cơ sở để Quốc hội, Chính phủ đưa ra 

những quyết sách về tài chính - Ngân sách Nhà nước một cách đúng đắn. Tuy 

nhiên những kết quả mà KTNN đạt được trong những năm qua vẫn còn chưa 

tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ mà  Đảng và Nhà nước giao cho KTNN 

trong giai đoạn cách mạng hiện nay đó là: Nhiệm vụ phục vụ cho đường lối 

phát triển kinh tế và quản lý tài chính - ngân sách, xây dựng nền tài chính 

Quốc gia vững mạnh,  công khai, minh bạch, dân chủ, sử dụng có hiệu quả 

các nguồn lực của đất nước nhằm thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh và 

bền vững. 

Do đó, để tăng cường hơn nữa hiệu lực pháp lý và hiệu quả các hoạt động 

kiểm toán, phục vụ đắc lực cho việc tăng cường quyền kiểm soát vĩ mô của Nhà 

nước đối với nền tài chính công theo đúng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 

theo chủ trương công nghiệp hoá, hiện đại hoá mà Nghị quyết Đại hội IX của 

Đảng đã đề ra, Kiểm toán Nhà nước cần đổi mới và hoàn thiện dựa trên cơ sở 

một chiến lược đúng đắn, toàn diện và được vận hành thông suốt cho cả một 

giai đoạn khoảng 10 - 15 năm tới. Xuất phát từ mục tiêu, yêu cầu nói trên việc 

đưa đề tài "Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển Kiểm 

toán Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010" thành nhiệm vụ khoa học cấp bộ trọng 

điểm là rất cần thiết trên cả phương diện lý luận và thực tiễn ở Kiểm toán Nhà 

nước hiện nay. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

- Làm rõ cơ sở lý luận về căn cứ, sự cần thiết và các quan điểm chỉ đạo, 

mục tiêu của chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010. 
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- Đánh giá trên quan điểm lịch sử về thực trạng, địa vị pháp lý, chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mô hình tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà 

nước hiện nay, phân tích rõ những ưu điểm, những tồn tại, bất cập và rút ra bài 

học kinh nghiệm cho sự phát triển. 

- Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống những định hướng cơ bản của 

sự phát triển KTNN trong Tuyên bố Lima, và một số mô hình phát triển 

KTNN của một số nước trên thế giới, qua đó để tìm ra phương hướng tiếp cận 

khoa học trong chiến lược phát triển KTNN. 

- Xây dựng các nội dung cơ bản, các giải pháp và lộ trình thực hiện  

chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 có cơ sở 

khoa học, phù hợp với thực tiễn hoạt động của Kiểm toán Nhà nước trong điều 

kiện môi trường pháp lý, môi trường kinh tế - xã hội và môi trường kiểm toán 

ở Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp tiếp cận chung để thực hiện mục tiêu của đề tài là dựa trên 

cơ sở đánh giá đúng thực trạng hoạt động của Kiểm toán Nhà nước hiện nay, 

kết hợp với việc nghiên cứu để nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và 

Nhà nước về cải cách thể chế hành chính, cải cách tổ chức bộ máy Nhà nước, 

công khai, minh bạch về tài chính... và những nguyên tắc, chuẩn mực, thông lệ 

quốc tế, kinh nghiệm của các nước. 

- áp dụng các phương pháp so sánh, phân tích, đánh giá, suy luận logic, 

mô hình hoá để tiếp cận các mục tiêu và nội dung đặt ra là giải quyết những 

vấn đề có tính định hướng của chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai 

đoạn 2001 - 2010 có tính hiện thực cao. 

4. Nội dung của đề tài 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 145 trang đánh máy, được bố 

cục thành 3 chương như sau: 

- Chương 1. Luận cứ khoa hoc xây dựng chiến lược phát triển KTNN 

- Chương 2. Thực trạng về tổ chức và hoạt động của KTNN giai đoạn 

1994 - 2002  

- Chương 3.  Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2001 - 2010 
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Chương 1 

Luận cứ khoa học xây dựng  

chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước 

1.1. Bối cảnh kinh tế - xã hội, thực trạng thành tựu và thách 

thức của đất nước khi xây dựng chiến lược phát triển KTNN 

1.1.1. Tổng quan bối cảnh kinh tế - xã hội  

1. Thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội 10 năm 
(1991- 2000), nền kinh tế Việt Nam mặc dù phải đối mặt với những khó 
khăn, thách thức to lớn, nhất là trong thời kỳ 5 năm 1996- 2000, nhưng nhờ 
thực hiện tốt các chính sách và giải pháp phù hợp, phát huy nội lực kết hợp 
với sự hỗ trợ có hiệu quả của cộng đồng quốc tế nên vẫn tiếp tục xu thế 
phát triển khá; tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trong 10 năm qua là 
7,5%/năm, tỷ lệ tiết kiệm và thu nhập bình quân đầu người tiếp tục tăng. 
So với năm 1990 tỷ lệ tiết kiệm trong nước so với GDP năm 2000 gấp 2,5 
lần và GDP bình quân đầu người năm 2000 tăng 1,8 lần. Tích luỹ vốn tăng 
lên đáng kể, tổng tích luỹ gộp so với GDP tăng từ 14,4% năm 1990 lên 
29% năm 2000. 

Biểu : Một số chỉ tiêu kinh tế chọn lọc 1990- 2000 

 1990 1995 2000 

Tốc độ tăng GDP bình quân 5 năm 

(1986 - 1990; 1991- 1995; 1996- 2000), % 

4,4 8,2 6,9 

Nông, lâm, ngư nghiệp, % 3,1 4,1 4,3 

Công nghiệp và xây dựng, % 4,7 12,0 10,6 

Dịch vụ, % 5,7 8,6 5,75 

Kim ngạch xuất khẩu, tỷ USD 2,4 5,4 14,5 

Kim ngạch nhập khẩu, tỷ USD 2,7 8,1 15,2 

Tiết kiệm so với GDP, % 8,5 22,8 27,0 

Chỉ số giá tiêu dùng, % 67,1 12,7 - 0,6 
 

Nguồn : Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Nông nghiệp - nền tảng để ổn định kinh tế, xã hội của Việt Nam - 

được duy trì và phát triển khá cao, có tác động quyết định cho công cuộc xoá 

đói giảm nghèo thông qua an ninh lương thực, tạo việc làm và tăng thu nhập 

cho dân cư nông thôn. Sản xuất nông nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng khá và 

toàn diện, bình quân 1991- 2000 đạt 5,6%/năm, lương thực có hạt bình quân 

đầu người từ 303 kg năm 1990 lên 444 kg năm 2000. Việt Nam đã tự túc được 
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lương thực, có dự trữ và xuất khẩu mỗi năm trên 3 triệu tấn gạo. Kim ngạch 

xuất khẩu hàng nông sản tăng khá, từ hơn 1 tỷ USD năm 1990 lên hơn 4,3 tỷ 

USD năm 2000, bằng khoảng 4 lần so với năm 1990. 

Cơ cấu sản xuất nông nghiệp trên nhiều vùng đã có sự chuyển dịch theo 

hướng tăng hiệu quả trên một đơn vị diện tích sử dụng; đặc biệt là nghề 

nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản phát triển khá nhanh. Kinh tế nông thôn 

phát triển đa dạng hơn, nhiều vùng sản xuất nông sản hàng hoá quy mô lớn 

gắn với công nghiệp chế biến được hình thành; các làng nghề bước đầu 

được khôi phục và phát triển; sản xuất trang trại phát triển nhanh. 

3. Công nghiệp tiếp tục phát triển với nhịp độ cao, góp phần quan trọng 

vào ổn định kinh tế xã hội và xoá đói giảm nghèo. Năng lực sản xuất nhiều 

sản phẩm công nghiệp tăng khá; không những đã đảm bảo đủ nhu cầu của 

người dân về ăn, mặc, ở, phương tiện đi lại, học hành, chữa bệnh và nhiều loại 

hàng tiêu dùng thiết yếu khách, mà còn có khả năng xuất khẩu ngày càng 

tăng. Cơ cấu các ngành công nghiệp đã có bước chuyển dịch đáng kể, hình 

thành một số sản phẩm mũi nhọn; một số khu công nghiệp, khu chế xuất với 

nhiều cơ sở sản xuất có công nghệ hiện đại. Cùng với phát triển doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, phát triển các cơ sở, hàng nghề đủ thu hút thêm lao động và tăng 

thu nhập cho người sản xuất... 

4. Các ngành dịch vụ tuy hoạt động trong điều kiện hết sức khó khăn, 

nhưng chất lượng đã được nâng lên, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế và 

phục vụ đời sống dân cư. Thị trường trong nước đã thông thoáng hơn với sự 

tham gia của nhiều thành phần kinh tế. 

Tổng giá trị dịch vụ tài chính, tín dụng năm 2000 gấp 3,2 lần so với 

năm 1990, giáo dục đào tạo gấp 2,2 lần, y tế và các hoạt động cứu trợ xã hội 

gấp 1,7 lần. 

Ngành giao thông vận tải trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song đã 

đáp ứng khá tốt về cơ sở hạ tầng cho yêu cầu phát triển kinh tế. Giá trị dịch vụ 

vận tải, kho hàng, thông tin liên lạc tăng 1,8 lần. Nhiều tuyến giao thông  

huyết mạch đã được đầu tư nâng cấp, nhiều cầu hiện đại đã được xây dựng 

mới thay thế các cầu cũ, đảm bảo giao thông và cơ bản đáp ứng nhu cầu vận 

tải trong những năm qua. Dịch vụ bưu chính viễn thông phát triển nhanh, 

mạng lưới viễn thông trong nước đã được hiện đại hoá về cơ bản. Nhiều 
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phương tiện thông tin hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế đã được phát triển, bước 

đầu đáp ứng nhu cầu thông tin, thương mại của công chúng. Đã hình thành thị 

trường dịch bảo hiểm với sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc các thành 

phần kinh tế trong và ngoài nước. Dịch vụ tài chính, ngân hàng có những đổi 

mới quan trọng. Các dịch vụ khác như tư vấn pháp luật, khoa học và công 

nghệ... đã bắt đầu phát triển. 

5. Tự do hoá thương mại đã có tác động mở rộng thị trường xuất khẩu 

thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu tăng nhanh. Mức độ mở cửa nền 

kinh tế của Việt Nam thể hiện thông qua tỷ lệ giá trị thương mại trên tổng sản 

phẩm quốc dân (hoặc tổng giá trị xuất nhập khẩu so với GDP) đã tăng mạnh từ 

58,2% vào năm 1998 lên 111% năm 2000. Năm 2000 giá trị xuất nhập khẩu 

hàng hoá và dịch vụ tăng 3,2 lần. Chính sách tự do hoá thương mại đã tạo 

động lực khuyến khích mạnh mẽ các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài 

tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu. 

6. Nhiều cơ chế, chính sách đổi mới kinh tế - xã hội đã được thực hiện; 

nhiều đạo luật về kinh tế đã được ban hành và được sửa đổi phù hợp với yêu 

cầu thị trường như: Luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Lao động, Luật Thương 

mại, Luật Đầu tư nước ngoài, Luật Doanh nghiệp, Luật Khuyến khích đầu tư 

trong nước, Luật Hải quan, Luật Bảo hiểm, Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật 

Các tổ chức tín dụng, Luật Ngân sách Nhà nước và các luật thuế... đã từng 

bước tạo nên môi trường pháp lý đầy đủ, đồng bộ, an toàn và thuận lợi cho các 

hoạt động sản xuất kinh doanh bình đẳng. Thể chế kinh tế thị trường hàng hoá 

- dịch vụ, thị trường vốn, thị trường lao động, thị trường bất động sản, thị 

trường khoa học - công nghệ... đang được hình thành từng bước được hoàn 

thiện, đã có tác dụng khuyến khích dân cư, doanh nghiệp trong nước và nước 

ngoài bỏ vốn đầu tư phát triển sản xuất. 

7. Nguồn vốn đầu tư toàn xã hội, kể cả vốn đầu tư nước ngoài đáng kể 

và đang trở thành nhân tố kích cầu có hiệu quả và tăng cường tiềm lực của nền 

kinh tế quan trọng nhất trong thập kỷ 90. Nguồn vốn trong nước đã được khai 

thác hơn, chiếm trên 60% tổng vốn đầu tư xã hội, trong đó khu vực dân cư và 

tư nhân đóng vai trò quan trọng. 

8. Đời sống nhân dân đã có nhiều cải thiện, các mục tiêu phát triển xã 

hội và cải thiện đời sống các tầng lớp dân cư ở thành thị và nông thôn, nhất là 
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mục tiêu xói đói giảm nghèo đạt được những kết quả rõ rệt. Trong 10 năm 

qua, tuổi thọ bình quân tăng từ 64 tuổi vào năm 1990 lên 68 tuổi vào năm 

2000; tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi giảm từ 51,5% xuống còn 

33,1%; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi giảm từ 81/1.000 xuống còn 

42/1.000 trẻ đẻ sống; tỷ suất chết mẹ liên quan đến thai sản giảm từ 

110/100.000 xuống còn 100/100.000 trẻ đẻ sống. 

Tỷ lệ hộ dân nông thôn được dùng nước sạch tăng lên gấp đôi; tỷ lệ 

nhập học theo đúng độ tuổi ở bậc tiểu học đạt 95%... Tỷ lệ các xã không có 

hoặc thiếu cơ sở hạ tầng thiết yếu đã giảm đi rất nhiều (năm 2000, có 88% số 

xã đã có điện, 95% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã); đời sống của dân 

cư nhiều vùng được cải thiện rõ rệt, nhất là đối với vùng nông thôn và các 

vùng đặc biệt khó khăn. Chỉ số phát triển con người và tiếp cận các dịch vụ xã 

hội cũng được cải thiện rõ rệt, mặc dù GDP tính theo đầu người của Việt Nam 

năm 1999 xếp thứ hạng thấp (thứ 167), song chỉ số phát triển con người (HDI) 

được xếp thứ hạng 101, thuộc loại trung bình trên thế giới với chỉ số 0,682 

(năm 1990 xếp thứ 121 với chỉ số HDI là 0,456). Năm 2001, báo cáo phát 

triển con người của UBDP xếp Việt Nam thứ 89 trong tổ số 162 nước về chỉ số 

phát triển giới (GDI). Phụ nữ chiếm 26% tổng số đại biểu Quốc hội, là một 

trong 15 nước có tỷ lệ nữ cao nhất trong cơ quan quyền lực của Nhà nước. 

9. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam phát triển chưa vững chắc. Từ năm 

1997, do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính khu vực, nhịp độ tăng 

trưởng kinh tế chậm lại. Năm 2001 tăng 6,8%, chặn được đà giảm sút, nền 

kinh tế có chiều hướng tăng lên, song chưa đạt mức tăng trưởng như những 

năm giữa thập kỷ 90. Nền kinh tế Việt Nam còn phải trải qua những khó khăn 

to lớn do tác động tiêu cực của những yếu tốt bên ngoài không thuận lợi, thiên 

tai liên tiếp xảy ra... 

10. Chất lượng phát triển còn thấp, hiệu quả cả nền kinh tế chưa cao, 

sức cạnh tranh thấp, nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh, ngàn sản phẩm chưa 

đủ năng lực cạnh tranh. Trong nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông 

thôn còn chậm, các phương thức canh tác tiên tiến được đưa vào nông thôn 

chưa nhiều; lao động thiếu việc làm và không có tay nghề còn cao, năng suất 

lao động còn thấp; khả năng cạnh tranh hàng hoá còn chưa cao, một số sản 

phẩm tiêu thụ còn khó khăn, môi trường xuống cấp, tài nguyên bị khai thác 

quá mức và cạn kiệt... 
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Sản xuất công nghiệp chưa ổn định, hiệu quả không cao. Một số ngành 

công nghiệp còn nhiều khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Nhiều 

doanh nghiệp trong nước chưa năng động, sức cạnh tranh kém, chưa bám sát 

các nhu cầu thị trường. Trình độ công nghệ, tình trạng máy móc, thiết bị lạc 

hậu chậm đổi mới cho chi phí sản xuất cao; việc sắp xếp lại sản xuất, đổi mới 

doanh nghiệp, cổ phần hoá... tiến hành chậm. Các ngành dịch vụ phát triển 

yếu, mạng lưới thương nghiệp và thị trường vùng nông thôn, miền núi, vùng 

sâu, vùng xa kém phát triển. 

11. Việc thực hiện các cam kết quốc tế trong tiến trình hội nhập kinh tế, 

bên cạnh việc mang lại nhiều thuận lợi quan trọng, cũng sẽ đặt các doanh 

nghiệp nước ta trước những thử thách và sự cạnh tranh gay gắt của các doanh 

nghiệp nước ngoài ngay trên thị trường nội địa. 

12. Các cân đối vĩ mô của nền kinh tế vừa hạn hẹp vừa thiếu vững chắc. 

Tài sản quốc gia, tài chính công và tài chính doanh nghiệp Nhà nước chưa 

được quản lý chặt chẽ. Hệ thống các chính sách và các quy định pháp luật về 

thuế chưa hoàn chỉnh, khuynh hướng miễn, giảm các khoản thu trong nước 

còn nhiều. Nhiều nguồn thu chưa được động viên đúng mức (thuế tài sản, thuế 

thu nhập cá nhân...), trong khi nguồn thu dựa vào xuất khẩu dầu thô, thuế 

nhập khẩu... còn lớn. Hệ thống thu thuế cần được đổi mới. Việc huy động 

nguồn vốn từ khu vực tư nhân còn thấp; khả năng phân tích tín dụng của các 

ngân hàng thương mại còn yếu; chưa tập trung vốn cho những doanh nghiệp 

kinh doanh có hiệu quả. Chất lượng tín dụng chưa cao, tỷ lệ nợ xấu còn lớn. 

Tỷ lệ tiết kiệm và đầu tư so với GDP còn thấp với yêu cầu phát triển. Do 

những khó khăn, trở ngại trên, nên việc huy động, sử dụng và quản lý các 

nguồn lực của nền kinh tế còn kém hiệu quả. Nguồn vốn trong dân chưa được 

huy động đúng mức, sức sản xuất chưa được giải phóng và phát huy triệt để. 

13. Hệ thống pháp luật kinh tế vẫn chưa đầy đủ và đồng bộ, thiếu một 

số đạo luật quan trọng (Luật cạnh tranh...), rất nhiều văn bản pháp quy dưới 

Luật chưa được ban hành kịp thời và thiếu nhất quán đã gây không ít cản trở 

trong quá trình thực hiện. Chất lượng một số Luật về kinh tế, một số các văn 

bản pháp quy dưới Luật còn yếu. 

14. Cải cách hành chính chậm, thiếu kiên quyết, bộ máy hành chính 

chậm đổi mới, kém hiệu lực và hiệu qủa; một bộ phận không nhỏ đội ngũ cán 
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bộ công chức còn nhiều bất cập, yếu kém về năng lực, phẩm chất, chưa tương 

xứng với cương vị trách nhiệm được giao đã là trở ngại lớn trong việc đưa các 

cơ chế chính sách vào thực hiện. Tình trạng tham ô, lãng phí còn nghiêm 

trọng và chậm được giải quyết. 

15. Nhiều vấn đề xã hội và môi trường đặt ra rất bức xúc. Lao động và 

việc làm đang trở thành vấn đề gay gắt, nổi cộm nhất hiện nay; thu nhập và 

năng suất lao động, nhất là trong nông nghiệp quá thấp. Khoảng cách thu nhập 

giữa nông thôn và thành thị ngày càng doãng ra; trình độ tay nghề kém, lao 

động chưa qua đào tạo còn chiếm tỷ trọng cao. Khoa học công nghệ chưa thực 

sự trở thành cơ sở và động lực phát triển sản xuất và kinh doanh. Quá trình 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá chậm, không theo qui hoạch nên chưa đủ sức 

thu hút lao động dôi dư trong xã hội. 

Nguồn tài nguyên thiên nhiên chưa được khai thác hiệu quả, tiết kiệm 

và bền vững. Chất lượng môi trường có xu hướng suy giảm. Diện tích rừng tự 

nhiên tiếp tục giảm; khoáng sản ở một số nơi bị khai thác bừa bãi; đất đai bị 

xói mòn và thoái hoá. Đa dạng sinh học trên đất liền và dưới biển bị suy giảm 

dần. Vùng biển ven bờ bắt đầu bị ô nhiễm. Điều kiện vệ sinh môi trường ở 

nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng núi có vùng đồng bào dân tộc ít người còn 

thấp kém. 

Vấn đề xã hội còn nhiều bức xúc, tệ nạn xã hội có xu hướng tiếp tục gia 

tăng; gian lận thương mại chưa giảm; tai nạn giao thông xảy ra nghiêm trọng 

và có xu hướng gia tăng; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em còn cao; trên 60% trẻ em 

tàn tật chưa được điều trị; lao động trẻ em đang là vấn đề bức xúc; trẻ em bị 

buôn bán, bị xâm hại, trẻ em lang thang có chiều hướng gia tăng; sự lây lan 

HIV/AIDS chưa có chiều hướng giảm; khiếu kiện vẫn còn dai dẳng... Đời 

sống của nhân dân ở một số vùng sâu, vùng xa, vùng thường bị thiên tai còn 

rất khó khăn. 

1.1.2. Mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  

1.1.2.1. Mục tiêu tổng quát  

1. Mục tiêu tổng quát về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 

2001- 2010 

2. Mục tiêu tổng quát của kế hoạch 5 năm 2001- 2005 
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Tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; ổn định và cải thiện đời 

sống nhân dân. Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao đọng nhằm 

tăng năng suất lao động xã hội. Nâng cao rõ rệt hiệu quả và sức cạnh tranh 

của nền kinh tế. Mở rộng kinh tế đối ngoại. Tạo chuyển biến mạnh về giáo 

dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phát huy nhân tố con người. Tạo 

nhiều việc làm; cơ bản xoá đói, giảm số hộ nghèo; đẩy lùi các tệ nạn xã 

hội. Tiếp tục tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; hình thành một 

bước quan trọng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc 

lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia. 

1.1.2.2. Các nhiệm vụ cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội 

1. Phấn đấu đạt nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm cao 

hơn 5 năm trước và có bước chuẩn bị cho 5 năm tiếp theo. 

2. Tiếp tục chuyển dịch mạnh hơn cơ cấu kinh tế và cơ cấu sản xuất 

theo hướng phát huy lợi thế so sánh, nhất là trong sản xuất nông, ngư nghiệp, 

công nghiệp, dịch vụ, đẩy mạnh xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu 

dùng trong nước trên cơ sở bảo đảm chất lượng và tính cạnh tranh cao. 

3. Tăng nhanh và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư phát triển kinh tế- xã 

hội. Huy động tối đa mọi nguồn lực trong nước để tăng đầu tư phát triển, nhất 

là tăng nguồn vốn từ khu vực dân cư. Khuyến khích đầu tư của dân cư, kích 

thích tiêu dùng hợp lý, huy động tới mức cao nhất nguồn tiết kiệm nội địa cho 

đầu tư phát triển. Tiếp tục thực hiện chính sách kích cầu đầu tư và tiêu dùng. 

Hoàn chỉnh một bước cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đồng 

bộ và bền vững mạng lưới giao thông quốc gia, tạo lập một hệ thống cơ sở hạ 

tầng giao thông đúng cấp, phục vụ cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 

và quá trình hội nhập quốc tế. Đầu tư thích đáng cho các vùng kinh tế trọng 

điểm, hỗ trợ đầu tư nhiều hơn cho các vùng còn khó khăn. 

4. Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại. Củng cố thị trường 

đã có và mỏ rộng thêm thị trường mới. Thực hiện đồng bộ các biện pháp để 

tăng nhanh tổng kim ngạch xuất khẩu, tạo thị trường ổn định cho hàng hoá 

nông sản và sản phẩm công nghiệp có khả năng cạnh tranh; đẩy mạnh tìm 

kiếm thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu mới; nâng cao chất lượng và uy 

tín hàng xuất khẩu. 
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5. Tiếp tục đổi mới và lành mạnh hoá hệ thống tài chính, tiền tệ, tăng 

tiềm lực và khả năng tài chính Quốc gia. Thực hành tiết kiệm, tăng tỷ lệ chi 

ngân sách cho đầu tư phát triển, mở rộng thị trường vốn đáp ứng nhu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội. 

Tiếp tục cơ cấu lại Ngân sách Nhà nước, cải cách hệ thống ngân hàng 

thương mại; đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 

doanh nghiệp Nhà nước để đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát 

triển bền vững. 

6. Thực hiện đổi mới, tạo chuyển biến cơ bản, toàn diện về phát triển 

giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực với cơ cấu hợp lý, triển khai thực hiện chương trình phổ cập 

trung học cơ sở, ứng dụng nhanh các công nghệ tiên tiến, hiện đại, từng bước 

phát triển kinh tế tri thức, giảm ô nhiễm, nâng cao hiệu quả bảo vệ môi 

trường. 

7. Giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc trong quá trình 

đô thị hoá và công nghiệp hoá, tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp ở cả thành 

thị và thiếu việc làm ở nông thôn; có chính sách đồng bộ, có hướng dẫn cụ thể 

phù hợp với từng vùng để bảo đảm cơ bản xoá hộ đói, giảm nhanh hộ nghèo, 

giải quyết các tệ nạn xã hội, bảo đảm phát triển bền vững. Phát triển mạnh văn 

hoá, thông tin, y tế, giáo dục và thể dục thể thao; nâng cao mức sống vật chất 

tinh thần của nhân dân, đáp ứng một phần nhu cầu thuốc chữa bệnh, giảm tỷ 

lệ trẻ suy dinh dưỡng, nâng tỷ lệ cung cấp nước sạch cho dân cư nông thôn. 

Giảm các tệ nạn xã hội như HIV/ AIDS, ma tuý, tai nạn giao thông. 

Tăng cường bình đẳng giới, lồng ghép các vấn đề về giới vào các chính 

sách, chương trình và dự án phát triển. Đảm bảo nguồn lực cần thiết để các Bộ 

ngành và tỉnh thành xây dựng và thực hiện các chính sách, chương trình đáp 

ứng yêu cầu về bình đẳng giới. 

8. Đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính trên 4 lĩnh vực; cải cách 

thể chế; cải cách bộ máy hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ, công chức và cải cách tài chính công nhằm tăng cường hiệu quả, sự 

minh bạch của chính sách nhà nước và công cụ cấp dịch vụ; khuyến khích áp 

dụng công nghệ thông tin để cải thiện dịch vụ, đảm bảo mối quan hệ cởi mở, 

minh bạch và ổn định giữa nhà nước và với người dân và doanh nghiệp. Giảm 
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thiểu quan liêu, đẩy lùi tham nhũng, và thực hiện quản lý nhà nước dân chủ, 

có người dân tham gia ở toàn bộ các cấp hành chính, nhất là ở cấp cơ sở. 

Bảo đảm trật tự kỷ cương trong mọi hoạt động kinh tế- xã hội và thực 

hiện dân chủ ở cơ sở, tăng cường sự giám sát của người dân đối với các dịch 

vụ công và các hoạt động công vụ, các nguồn tài chính công... 

1.1.2.3. Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội  

Dựa trên chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2001- 2010, chiến 

lược phát triển ngành, lĩnh vực và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 

2001- 2005, có tính đến các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp 

quốc (MDGS), Nhà nước Việt Nam xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội đến năm 2005 và 2010 như sau: 

1.1. Đưa GDP năm 2005 lên gấp đôi năm 1995 và GDP năm 2010 lên ít 

nhất gấp đôi năm 2000, trong đó giá trị tăng thêm của nông, lâm, ngư nghiệp 

tăng bình quân trong thời kỳ 2001- 2010 đạt 4-4,5%, trong đó có 5 năm 2001- 

2005 đạt 4%; công nghiệp và xây dựng tăng bình quân trong thời kỳ 2001- 

2010 đạt 10-10,5%, trong đó 5 năm 2001- 2005 đạt 10,4%; các hoạt động 

dịch vụ tăng bình quân trong thời kỳ 2001- 2010 đạt 7-8%, ttong đó 5 năm 

2001- 2005 đạt 6,8%. 

1.2. Bảo đảm tích luỹ nội bộ nền kinh tế đạt trên 30% GDP, huy động ít 

nhất 840 nghìn tỷ đồng (khoảng 60 tỷ USD) cho đầu tư phát triển thời kỳ 

2001- 2005. 

1.3. Tỷ trọng trong GDP của nông nghiệp là 20- 21% vào năm 2005 và 

16-17% vào năm 2010; công nghiệp 38- 39% vào năm 2005 và 40- 41% vào 

năm 2010; dịch vụ 41-42% vào năm 2005 và 42- 43% vào năm 2010. 

1.4. Tỷ trọng lao động trong công nghiệp trong tổ số lao động tăng lên 

20-21% vào năm 2005 và 23- 24% vào năm 2010. Giảm lao động nông, lâm 

ngư nghiệp xuống 56-57% vào năm 2005 và 50% vào năm 2010. Tăng tỷ 

trọng lao động dịch vụ lên 22-23% vào năm 2005 và 26-27% vào năm 2010. 

Những hoàn cảnh kinh tế - xã hội và pháp lý kể trên là môi trường thực 

tiễn mà các nhà hoạch định chiến lược phát triển KTNN nhất thiết phải quan 

tâm để làm cho các chiến lược phản ánh được định hướng chung, song lại phù 

hợp với những đòi hỏi riêng có của KTNN. 
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1.2. Cải cách nền hành chính Nhà nước và vai trò của KTNN, 

căn cứ quan trọng cho hoạch định chiến lược phát triển  

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo dựa trên nền tàng liên 

minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Cơ sở 

pháp lý để hình thành nhà nước pháp quyền là Hiến pháp và các luật. Đảng 

cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhà nước và điều đó được đảm bảo bởi Điều 4 

của Hiến pháp Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Để xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cần quán triệt các 

quan điểm sau: 

- Nhà nước là trung tâm quyền lực trong hệ thống chính trị. 

- Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, lấy 

liên minh giai cấp công nhân và giai cấp công dân và đội ngũ trí thức làm nền 

tảng do Đảng lãnh đạo. 

- Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, thực hiện quản lý xã hội bằng 

pháp luật trên cơ sở tôn trọng công tác giáo dục và đạo đức công dân. 

- Quyền lực Nhà nước thống nhất, có phân công và phối hợp công tác 

giữa các cơ quan, trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư 

pháp. 

- Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ trong tổ chức và hoạt động 

của Nhà nước. 

- Nhà nước sở hữu và quả lý nền kinh tế nhưng là tổ chức hành chính 

công, không phải là tổ chức kinh doanh. 

- Đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tăng cường hiệu 

năng, hiệu quả và hiệu lực hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước. 

1.2.1. Khái niệm: Cải cách nền hành chính Nhà nước là quá trình 

nghiên cứu và thực hiện các giải pháp đồng bộ về pháp luật, tổ chức, cơ chế 

hoạt động, nhân sự nhằm đổi mới và nâng cao hiệu năng, hiệu quả và hiệu lực 

hoạt động của hệ thống các cơ quan hành chính công. 

Để hoàn thành mục tiêu cải cách cần tập trung vào các nội dung trọng 

tâm sau : 
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+ Cải cách cơ bản thủ tục hành chính; 

+ Giải quyết cơ bản khiếu kiện của dân; 

+ Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế mới; 

+ Đổi mới công tác lập pháp, lập quy; 

+ Nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật. 

1.2.2. Tổng quan về quan điểm, chủ trương về cải cách hành chính 

của Đảng và Nhà nước 

Đề tài đã khái quát sự lớn mạnh và trưởng thành của Nhà nước ta, đó là 

một quá trình luôn luôn được cải cách và đổi mới nhằm làm cho bộ máy Nhà 

nước thực thi được vai trò quan trọng. Đề tài đã trình bày những tư tưởng, 

quan điểm của Đảng và Nhà nước ta theo xu hướng phát triển và hoàn thiện về 

cải cách hành chính công. Có thể nói, những thành tựu mà cải cách hành 

chính đạt được đã phải trải qua nhiều thử nghiệm, vượt qua nhiều thử thách cả 

về nhận thức và tổ chức thực hiện. Đó lá quá trình nỗ lực to lớn và kết quả khả 

quan. 

Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới nhằm thực hiện công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá đất nước, cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước đã bộc lộ một số khuyết tật 

làm ảnh hưởng đến công cuộc đổi mới, đó là : 

- Hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, đồng bộ, việc thi hành pháp luật 

chưa nghiêm, kỷ cương bị buông lỏng. 

- Bộ máy hành chính Nhà nước cồng kềnh, chức năng, nhiệm vụ chồng 

chéo, hoạt động kém hiệu quả. Tệ quan liêu, lãng phí, tham nhũng còn khá 

phổ biến. 

- Chế độ công vụ lạc hậu, chưa khuyến khích phát triển tài năng đội ngũ 

công chức, trình độ năng lực chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. 

Để khắc phục những tồn tại này, Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã đề ra 

nhiều chủ trương, chính sách trong từng thời kỳ. 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã chỉ rõ : "Đẩy mạnh cải cách tổ 

chức và hoạt động của Nhà nước, phát huy quyền dân chủ, tăng cường pháp 

chế...", trong đó báo cáo nhấn mạnh các chủ trương lớn sau: 

- Xây dựng  Nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng. 
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- Cải cách thể chế và phương pháp hoạt động của Nhà nước. 

- Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường pháp chế xã 

hội chủ nghĩa. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực. 

- Đấu tranh chống tham nhũng. 

Đồng thời Đại hội nhấn mạnh : "Bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính 

sách, quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước về quản lý kinh tế, tài chính, 

quản lý tài sản, không để sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng". 

1.2.3. Mục tiêu và nội dung cải cách nền hành chính nhà nước giai 

đoạn 2001- 2010 

1. Mục tiêu chung của chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà 

nước giai đoạn 2001- 2010 là : Xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong 

sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả 

theo nguyên tắc hoạt động pháp luật, dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội 

ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu trong xây 

dựng và phát triển đất nước. 

2. Nội dung 

Cải cách thể chế hành chính Nhà nước: 

+ Xây dựng và hoàn thiện các thể chế, trước hết là thể chế kinh tế, tổ 

chức và hoạt động của hệ thống hành chính Nhà nước. 

+ Đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

+ Tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh, nhất là đội ngũ cán bộ, công 

chức nhà nước. 

+ Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính nhằm đảm bảo tính pháp lý, hiệu 

quả, minh bạch và công bằng trong khi thực hiện nhiệm vụ hành chính. 

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính : Tập trung thực hiện tốt các nội 

dung sau : 

+ Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang 

bộ và chính quyền địa phương các cấp cho phù hợp với tình hình thực tế. 
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+ Điều chỉnh các chức năng, nhiệm vụ chồng chéo, trùng lặp trong các 

cơ quan hành chính Nhà nước, đồng thời từng bước chuyển giao các dịch vụ 

công cho các thành phần kinh tế khác đảm nhiệm. 

+ Đến năm 2005 về cơ bản ban hành và áp dụng các quy định mới về 

phân cấp giữa Trung ương và địa phương, gắn phân cấp chức năng, nhiệm vụ 

với phân cấp về tài chính, tổ chức cán bộ. 

+ Bố trí lại cơ cấu tổ chức của Chính phủ, trên cơ sở xác định lại chức 

năng của Chính phủ, của Bộ, cơ quan ngang bộ phù hợp với yêu cầu quản lý 

nhà nước về kinh tế, văn hoá, xã hội... 

+ Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của từng bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính 

phủ trên cơ sở chức năng quản lý Nhà nước và hoạt động sự nghiệp thành các 

tổ chức riêng để xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. 

+ Cải cách bộ máy chính quyền địa phương trên cơ sở phân định rõ 

chức năng, nhiệm vụ của từng cấp chính quyền và chức năng, nhiệm vụ của 

từng đơn vị trong bộ máy chính quyền. 

+ Từng bước hiện đại hoá nền hành chính công, ứng dụng công nghệ 

thông tin vào quản lý và điều hành, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ 

cho hoạt động của các cơ quan hành chính công. 

- Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức : Các cơ 

quan, đơn vị tiến hành điều tra, đánh giá lại đội ngũ cán bộ, công chức để bố 

trí nhiệm vụ phù hợp, đồng thời có kế hoạch đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán 

bộ công chức. Nhà nướctiến hành cải cách tiền lương, sửa chữa, bổ sung lại hệ 

thống thang lương, bảng lương, đảm bảo thu nhập cho người lao động tương 

xứng với tốc độ tăng thu nhập trong xã hội. Đồng thời, tăng cường công tác 

giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán 

bộ, công chức Nhà nước. 

- Cải cách tài chính công: 

Đổi mới cơ chế phân cấp quản lý tài chính ngân sách, nâng cao trách 

nhiệm và quyền hạn quyết định ngân sách của ngân sách các cấp, từng bước 

xoá bỏ bao cấp kinh phí theo số lượng biên chế bằng việc cấp phát kinh phí 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Từng bước chuyển dần các dịch vụ công 

cho các thành phần kinh tế khác đảm nhiệm để giảm chi ngân sách nhà nước. 
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Thực hiện thí điểm, tiến tới áp dụng rộng rãi cơ chế khoán chi đối với các cơ 

quan hành chính sự nghiệp và hợp đồng dịch vụ trong các các cơ quan hành 

chính. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các cơ quan, đơn vị có 

sử dụng NSNN, công quỹ và tài sản công để nâng cao trách nhiệm và hiệu quả 

các nguồn lực cho quản lý, điều hành và phát triển đất nước. 

Trong bối cảnh đó, với chức năng nhiệm vụ của cơ quan quản lý tài 

chính công cao nhất của đất nước, KTNN phải chọn lựa con đường phát triển 

phù hợp. 

1.3. Kiểm toán Nhà nước : Bản chất, chức năng, nhiệm vụ  

1.3.1. Bản chất và sự cần thiết của KTNN 

Sự hình thành, ra đời và phát triển của Kiểm toán Nhà nước (Kiểm toán 

tối cao- SAI) gắn liền với sự hình thành, ra đời và phát triển của tài chính công 

mà chủ yếu là Ngân sách Nhà nước, xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi của việc 

kiểm tra, kiểm soát việc chi tiêu Ngân sách và công quỹ Quốc gia từ phía Nhà 

nước. 

Kiểm toán Nhà nước trên thế giới đã có lịch sử phát triển hàng trăm 

năm nay ở các nước phát triển (Thí dụ : ở CHLB Đức đã có trên 280 năm, ở 

Pháp là 190 năm, ở Mỹ trên 150 năm, ấn Độ trên 100 năm...) 

Kinh nghiệm nhiều năm của các nước đã khẳng định rằng sự hiện diện 

và hoạt động của cơ quan Kiểm toán Nhà nước đã góp phần hữu hiệu vào việc 

thiết lập và giữ vững kỷ cương, kỷ luật tài chính, chấp hành đạo luật Ngân 

sách nhà nước, phát hiện và ngăn chặn các hành vi tham nhũng, lạm dụng, tiêu 

dài phung phí tiền của Nhà nước, của nhân dân. Kiểm toán Nhà nước thực sự 

đã trở thành bộ phận hợp thành không thể thiếu được trong hệ thống kiểm 

toán, kiểm soát của Nhà nước. Vị trí, tác dụng của nó đã được xã hội công 

nhận và không một cơ quan chức năng nào khác thay thế được trong việc tăng 

cường kiểm soát, thực hiện mục đích sử dụng hợp lý và có hiệu quả các nguồn 

lực tài chính của các cơ quan công quyền, các tổ chức, đơn vị có sử dụng 

Ngân sách Nhà nước. 

Kiểm toán Nhà nước được khẳng định như một chức năng, một công cụ 

quan trọng  không thể thiếu được của hệ thống quyền lực Nhà nước hiện đại. 
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Nhận thức được tầm quan trọng đó, ở các nước trước đây quản lý nền 

kinh tế theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung nay đang chuyển đổi nền kinh tế đã 

rất quan tâm đến địa vị và vai trò của Kiểm toán Nhà nước: Như ở Trung 

Quốc, Kiểm toán Nhà nước đã được thành lập hơn 10 năm nay, có địa vị pháp 

lý là cơ quan ngang Bộ, ở CHLB Nga, Kiểm toán Nhà nước đã ra đời năm 

1994, được giao những quyền hạn rất lớn, được đãi ngộ rất cao... 

ở Việt Nam, trong thời kỳ quản lý nền kinh tế theo cơ chế kinh tế kế 

hoạch hoá tập trung, hoạt động kiểm toán nói chung và Kiểm toán Nhà nước 

nói  riêng chưa được quan tâm tới. Sau đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ VI, 

công cuộc đổi mới đã được khởi động chuyển nền kinh tế quốc dân từ cơ chế 

kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. 

Nền kinh tế quốc dân nước ta những năm gần đây phát triển với tốc độ nhanh, 

với quy nô rộng lớn và đa dạng... 

Trước tình hình đó, công tác điều hành nền kinh tế quốc dân của Nhà 

nước ngày càng đòi hỏi phải sử dụng một cách có hiệu quả hệ thống các công 

cụ quản lý, trong đó đặc biệt là công cụ kế toán và kiểm toán. Kiểm toán Nhà 

nước trở thành một trong những nhu cầu bức xúc không thể thiếu được phục 

vụ cho nhu cầu quản lý vĩ mô nền kinh tế quốc dân của Đảng và Nhà nước. 

Đặc biệt để tăng cường sự kiểm tra, kiểm soát của Nhà nước nhằm sử dụng 

tiết kiệm, có hiệu quả Ngân sách Nhà nước và tài sản quốc gia, chống tiêu 

cực, tham nhũng. Việc thành lập và phát triển cơ qua Kiểm toán Nhà nước ở 

nước ta xuất phát từ chính yêu cầu đòi hỏi của công cuộc đổi mới và sự phát 

triển của nền kinh tế đất nước, cũng là nhằm thực hiện quá trình dân chủ hoá, 

góp phần vào việc tăng cường và hoàn thiện một Nhà nước Pháp quyền, Nhà 

nước của dân, do dân và vì dân. 

Vị trí và sự cần thiết của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã được khẳng 

định trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban chấp hành Trung −−ơng Đảng 

khoá VIII tháng 6/1997 như sau : "Đề cao vai trò của cơ quan Kiểm toán Nhà 

nước trong việc kiểm toán mọi cơ quan, tổ chức có sử dụng Ngân sách Nhà 

nước. Cơ quan kiểm toán báo cáo kết quả kiểm toán cho Quốc hội, Chính phủ 

và công bố công khai cho dân biết". 
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1.3.2. Chức năng, nguyên tắc hoạt động của kiểm toán Nhà nước 

Việt Nam 

Kiểm toán Nhà nước Việt Nam là cơ quan mới ra đời trong công cuộc 

đổi mới của đất nước và tiến trình cải cách nền hành chính quốc gia, là một cơ 

quan nằm trong cơ cấu tổ chức Nhà nước của Việt Nam. Cơ sở pháp lý cho tổ 

chức bộ máy và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước hiện nay được quy định 

trong các văn bản quy phạm pháp luật là Nghị định 70/CP ngày 11/7/1994 của 

Chính phủ về việc thành lập cơ quan Kiểm toán Nhà nước; Quyết định 61/TTg 

ngày 24/01/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Tổ chức 

và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước và gần đây trong một số điều khoản 

của Luật Ngân sách nhà nước được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ IX thông 

qua. 

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khoá X, và XI hiện nay, dự thảo 

Pháp lệnh về KTNN đang được gấp rút soạn thảo và năm 2003 sẽ được Uỷ ban 

Thường vụ Quốc hội thông qua. Theo đó thì chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và tổ chức bộ máy của KTNN Việt Nam sẽ được quy định cụ thể. Song nhìn 

đại lược, chúng ta có thể nhìn nhận như sau : 

1. Chức năng của Kiểm toán Nhà nước  

Kiểm toán Nhà nước là cơ quan kiểm toán tối cao của nước Cộng hoà 

xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có chức năng : kiểm tra xác nhận tính đúng đắn, 

trung thực, hợp pháp của các số liệu, tài liệu kế toán, báo cáo tài chính, báo 

cáo quyết toán về thu, chi, sử dụng Ngân sách Nhà nước và việc thi hành pháp 

luật về kinh tế- tài chính, ngân sách, kế toán của nhà nước; thông qua công tác 

kiểm toán, nghiên cứu đề xuất các kiến nghị và giải pháp góp phần giữ vững 

kỷ cương pháp luật, ngăn ngừa các hành vi vi phạm, sử dụng kém hiệu quả, 

lãng phí công quỹ, vốn và tài sản của Nhà nước. 

Như thế, Kiểm toán Nhà nước cũng thực hiện hai chức năng cơ bản là 

kiểm tra, xác minh đánh giá về các thông tin tài chính và tư vấn cho các đơn vị 

được kiểm toán, các cơ quan chức năng và các cơ quan Nhà nước trong việc 

tăng cường pháp luật, hoàn thiện cơ chế chính sách. 

Nhiều người cho rằng : Kiểm toán Nhà nước, với tư cách là cơ quan 

kiểm toán tối cao của quốc gia, dù nó thuộc cơ cấu lập pháp, hành pháp hay 

đứng độc lập, thì nó đương nhiên cũng phải có chức năng quản lý Nhà nước về 
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lĩnh vực mà nó được phụ trách, đặc biệt là khi nó thuộc cơ cấu hành pháp như 

ở Việt Nam hiện nay. 

2. Nguyên tắc hoạt động  

Để thực hiện được các chức năng trên, Kiểm toán Nhà nước phải tuân 

thủ những nguyên tắc hoạt động nhất định. Sau đây là 5 nguyên tắc căn bản 

của hoạt động Kiểm toán Nhà nước. 

1. Tuân thủ pháp luật, chuẩn mực và quy trình kiểm toán đã được Nhà 

nước hoặc được pháp luật thừa nhận. 

2. Bảo đảm tính độc lập, không một tổ chức, cá nhân nào được can thiệp 

trái pháp luật vào hoạt động của Kiểm toán Nhà nước. 

3. Bảo đảm tính trung thực, khách quan và giữ gìn bí mật Nhà nước, bí 

mật của đơn vị kiểm toán. 

4. Không gây cản trở hoạt động và can thiệp vào công việc điều hành 

của đơn vị được kiểm toán.  

5. Đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động kiểm toán. 

1.3.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm toán Nhà nước 

1. Kiểm toán Nhà nước có các nhiệm vụ cơ bản sau  

 a) Nhiệm vụ kiểm toán : 

1. Cơ quan Kiểm toán Nhà nước có nhiệm vụ lập kế hoạch kiểm toán 

hàng năm trình Chính phủ phê duyệt. 

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán hàng năm đã được phê duyệt 

và thực hiện các cuộc kiểm toán đột xuất theo yêu cầu của Quốc hội, Uỷ ban 

Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước. 

3. Kiểm tra, xác nhận tính đúng đắn, trung thực, hợp lý của các số liệu, 

tài liệu kế toán, báo cáo tài chính và nhận xét đánh giá việc chấp hành các 

chính sách, chế độ tài chính- ngân sách và chế độ kế toán Nhà nước tại các 

đơn vị được kiểm toán. 

4. Thông qua kiểm toán, góp ý kiến với các đơn vị được kiểm toán sửa 

những sai phạm để chấn chỉnh công tác quản lý tài chính - ngân sách, chế độ 

25



 
 
kế toán và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xử lý những vi phạm đối với 

các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật của Nhà nước. 

5. Quản lý hồ sơ kiểm toán, giữ gìn bí mật thông tin, tài liệu, số liệu kế 

toán và hoạt động của đơn vị được kiểm toán theo quy định của pháp luật. 

b) Nhiệm vụ xây dựng và ban hành các văn bản pháp luật : 

1. Chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh về Kiểm toán Nhà nước, 

ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Kiểm 

toán Nhà nước. 

2. Tham gia ý kiến với các cơ quan Nhà nước trong việc xây dựng các 

văn bản pháp luật về ngân sách, tài chính, kế toán và kiểm toán. 

3. Tham gia thẩm tra dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm trước khi 

trình Quốc hội phê chuẩn. 

c) Nhiệm vụ chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ kiểm toán 

1. Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ 

kiểm toán, quy trình, chuẩn mực và phương pháp kiểm toán trong hệ thống 

Kiểm toán Nhà nước. 

2. Kiểm toán Nhà nước hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với tổ 

chức kiểm toán nội bộ thuộc các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp nhà 

nước, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội có sử dụng kinh phí của Nhà nước. 

2. Quyền hạn của cơ quan Kiểm toán Nhà nước  

a) Kiểm toán Nhà nước có các quyền hạn sau : 

1. Yêu cầu đơn vị được kiểm toán cung cấp và giải trình về dự toán 

ngân sách, kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính, chứng từ, sổ sách kế toán và 

các tài liệu thông tin khác có liên quan đến công việc kiểm toán. 

2. Đề nghị các cơ quan Nhà nước, các tổ chức và mọi công dân giúp đỡ, 

phối hợp trong việc cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng kiểm toán và tạo 

điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm toán. 

3. áp dụng các phương pháp chuyên môn nghiệp vụ để thu thập các 

bằng chứng cho các kết luận, kiến nghị kiểm toán. 
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4. Ký hợp đồng thuê các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, các chuyên 

gia giám định hoặc tư vấn về lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật khi cần thiết. 

5. Ký hợp đồng thuê các tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán. 

6. Yêu cầu các doanh nghiệp Nhà nước có quy mô và quan trọng, các 

Ban quản lý công trình đầu tư xây dựng cơ bản, các chương trình dự án trọng 

điểm của Nhà nước khi ký hợp đồng kiểm toán với các tổ chức kiểm toán độc 

lập phải thông báo cho cơ quan Kiểm toán Nhà nước và khi kết thúc kiểm toán 

phải gửi báo cáo kiểm toán tới cơ quan Kiểm toán Nhà nước. 

Khi thực hiện các quyền quy định tại các khoản 4 và 5 của điều khoản 

này, Kiểm toán Nhà nước phải chịu trách nhiệm liên đới về kết quả giám định, 

tư vấn kỹ thuật và về những nhận xét kết luận cho các tổ chức kiểm toán độc 

lập đưa ra. 

b) Kiểm toán Nhà nước có quyền kiến nghị với các cơ quan có thẩm 
quyền : 

1. Xử lý theo pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi gây cản 

trở công việc kiểm toán cũng như cung cấp thông tin tài liệu sai sự thật. 

2. Xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về tài chính, 

ngân sách và kế toán của Nhà nước, kể cả các biện pháp khẩn cấp như phong 

toả tài khoản hoặc đình chỉ hoạt động trong trường hợp sự vi phạm có thể gây 

hậu quả nghiêm trọng làm thất thoát hoặc thiệt hại vốn, tài sản của Nhà nước. 

3. Ban hành, sửa đổi, hoàn thiện, bổ sung các văn bản pháp luật về quản 

lý kinh tế, tài chính, về kế toán và kiểm toán. 

4. Các cơ quan tổ chức có thẩm quyền nhận được các kiến nghị của 

Kiểm toán Nhà nước sau thời hạn qui định phải thông báo kết quả xử lý cho 

Kiểm toán Nhà nước biết. 

1.3.4. Tính chất của hoạt động Kiểm toán Nhà nước và trách nhiệm 

của Kiểm  toán Nhà nước và các đơn vị được kiểm toán  

1. Các cuộc kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước mang tính bắt buộc 

Cơ quan Kiểm toán Nhà nước thực hiện việc kiểm toán theo chương 

trình, kế hoạch kiểm toán được Chính phủ phê duyệt và thực hiện kiểm toán 

theo yêu cầu của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước. Cơ 

quan Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm toán hàng 
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năm hoặc đột xuất với Chính phủ và khi có yêu cầu thì báo cáo với Quốc hội, 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Khi Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm toán thì cơ quan Kiểm toán Nhà nước 

có trách nhiệm thực hiện và báo cáo kết quả. Kết thúc năm hoạt động, Tổng 

Kiểm toán Nhà nước báo cáo công khai kết quả kiểm toán hàng năm trên các 

phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Chính phủ. 

2. Trách nhiệm của các đơn vị Kiểm toán Nhà nước kiểm toán 

1. Chấp hành quyết định kiểm toán của Tổng Kiểm toán Nhà nước 

2. Cung cấp đầy đủ kịp tời các thông tin, tài liệu xác thực có liên quan 

đến công việc kiểm toán, không được từ chối hay trì hoãn và phải chịu trách 

nhiệm về sự trung thực và khách quan của mọi tài liệu đã cung cấp cho Kiểm 

toán Nhà nước. 

3. Nộp báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước và báo cáo tài chính 

năm cho Kiểm toán Nhà nước theo quy định của Chính phủ. Chấp hành các 

kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Trường hợp không nhất trí với 

các kết luận, kiến nghị có quyền giải trình, khiếu nại bằng văn bản tới cơ quan 

Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xem xét, xử 

lý theo quy định của pháp luật. 

5. Báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán 

Nhà nước bằng văn bản cho cơ quan Kiểm toán Nhà nước. 

1.3.5. Mô hình bộ máy kiểm toán Nhà nước 

a) Tổ chức bộ máy: Bộ máy Kiểm toán Nhà nước là hệ thống tập hợp 

những cơ cấu hợp thành và những công chức Nhà nước để thực hiện chức năng 

và nhiệm vụ do luật định. Mô hình kiểm toán Nhà nước chia thành : 

- Mô hình tổ chức độc lập : Cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) được tổ 

chức một cách độc lập với cơ quan lập pháp và hành pháp, được ứng dụng phổ 

biến ở hầu hết các nước có nền kinh tế phát triển, có nhà nước pháp quyền 

được xây dựng có nền nếp... Nhờ đó mà kiểm toán phát huy được đầy đủ tính 

độc lập trong việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Điển hình 

của mô hình này là Kiểm toán Liên bang của CHLB Đức. 

- Mô hình tổ chức cơ quan kiểm toán Nhà nước thuộc cơ cấu hành pháp 
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Mô hình này được thể hiện ở mỗi nước một nét khác biệt: ở Trung Quốc 

: Kiểm toán Nhà nước được tổ chức thành cơ quan hành chính sông có quyền 

kiểm soát các bộ khác của Chính phủ; ở Nhật Bản, kiểm toán Nhà nước được 

tổ chức thành cơ quan chuyên môn bên cạnh nội các Chính phủ. ở Việt Nam, 

Kiểm toán Nhà nước thuộc cơ cấu hành pháp. 

Việc tổ chức cơ quan kiểm toán Nhà nước trực thuộc cơ quan hành 

chính giúp Chính phủ kiểm soát điều hành nhanh nhạy quá trình thực hiện 

ngân sách và các hoạt động khác có liên quan đến việc vận hành nền tài chính 

quốc gia. Tuy vậy, khi thực hiện chức năng phản biện của Chính phủ, tính độc 

lập của Kiểm toán Nhà nước chừng nào đó còn bị hạn chế. 

- Mô hình thuộc cơ cấu lập pháp 
Mô hình này được áp dụng khá phổ biến. Cơ quan Kiểm toán tối cao 

(SAI) là một cơ cấu trực thuộc Quốc hội (hoặc Thượng viện, hoặc Hạ 

viện), là cơ quan kiểm tra tài chính công cao nhất của cơ quan quyền lực 

tối cao. Mô hình này tạo điều kiện tối đa để Kiểm toán Nhà nước độc lập  

và có điều kiện chức năng phản biện của Chính phủ (cơ quan hành pháp 

trực tiếp vận hành nền tài chính quốc gia), không giúp Quốc hội - đại diện 

cho quyền lực và ý chí của toàn dân, thực thi quyền kiểm soát các hoạt 

động tài chính của Chính phủ. 

Mô hình này cũng có nhược điểm của nó là cơ quan Kiểm toán Nhà 

nước không  có cơ hội trực tiếp thường xuyên tiếp xúc với sự điều hành của 

Chính phủ và do đó, làm chậm đi công tác kiểm toán (bao gồm kiểm toán 

trước và kiểm toán trong khi vận hành nền tài chính Quốc gia). Do đó, cần có 

Luật và các văn bản chế định chặt chẽ để đảm bảo cho hoạt động Kiểm toán 

Nhà nước được thường xuyên và không bị giới hạn nào. 

b) Mô hình xử lý các quan hệ 

* Xét về liên hệ nội bộ, cơ quan kiểm toán nhà nước có thể phân loại 

theo mô hình quan hệ chiều dọc và mô hình liên hệ chiều ngang. 

+ Liên hệ ngang là mối liên hệ nội bộ trong cơ quan kiểm toán cùng cấp 

(Trung ương hay khu vực hoặc địa phương) liên hệ này có thể trực tuyến hoặc 

chức năng. 
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- Xét về mối liên hệ trực tuyến, tổng kiểm toán trưởng (hoặc phó kiểm 

toán trưởng được uỷ nhiệm) trực tiếp chỉ huy các hoạt động của kiểm toán nhà 

nước. Mô hình này có thể thấy ở Việt Nam hoặc như ở Hội đồng kiểm toán 

Nhật Bản, Singapore.... Liên hệ trực tuyến có ưu việt đảm bảo lệnh tổng kiểm 

toán trưởng được chuyển trực tiếp đến các kiểm toán viên, đảm bảo điều hành 

nhanh, nhạy và thông tin ngược xuôi kịp thời. Tuy nhiên, mô hình này chỉ 

thích hợp trong điều kiện quy mô kiểm toán và số lượng nhân viên kiểm toán 

không quá lớn. 

- Xét về mối liên hệ chức năng : quyền điều hành công việc được phân 

thành nhiều khối, mỗi loại chia thành nhiều cấp khách nhau. Lấy mô hình tổ 

chức kiểm toán Australia cơ quan kiểm toán Quốc gia (National Auditing 

Office) là tổ chức độc lập với Quốc hội và Chính phủ: Quốc hội là khách hàng 

đặc biệt của cơ quan kiểm toán quốc gia và ban hành luật pháp cho hoạt động 

của cơ quan này. Chủ tịch cơ quan kiểm toán Quốc gia chịu trách nhiệm trình 

quốc hội về việc sử dụng các nguồn tài lực thông qua hoạt động kiểm toán độc 

lập của cơ quan kiểm toán Quốc gia. Với các ban, bộ của Chính phủ cơ quan 

kiểm toán Quốc gia là cơ quan ngoại kiểm, không có bất kỳ sự tác động nào 

của các ban, bộ Chính phủ đối với việc tổ chức và thực hiện các công việc 

kiểm toán. 

+ Liên hệ dọc : Trong tổ chức kiểm toán Nhà nước theo mối liên hệ 

này, có hai mô hình chính : 

- ở dạng I : Cơ quan kiểm toán Nhà nước có mạng lưới ở tất cả các địa 

phương, mô hình này thích hợp với các nước có qui mô lớn, các địa phương 

phân bố và phân tán khối lượng tài sản công ở mỗi địa phương lớn và có quan 

hệ phức tạp. 

Đồng thời mỗi địa phương cũng có khối lượng công sản, tài sản tương 

đối đồng đều... Tình hình đó, đòi hỏi phải có tổ chức KTNN ngay tại địa 

phương. 

- ở dạng II : Mô hình này kiểm toán nhà nước có mạng lưới kiểm toán 

ở Trung ương và ở từng khu vực. Những khu vực này trước hết có khối lượng 

công sản đủ lớn và thường xa trung tâm nên đòi hỏi có tổ chức kiểm toán nhà 

nước ngay tại nơi thực tế thực hiện chức năng kiểm toán nhà nước. Loại hình 

này tương đối thích hợp với quy mô nhỏ song tương đối phân tán địa bàn. 
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Ngoài mối liên hệ trong cơ cấu tổ chức kiểm toán nhà nước, mối liên hệ 

giữa việc thực hiện chức năng kiểm toán với bộ máy kiểm toán cũng hình 

thành những mô hình kiểm toán khác nhau. 

ở Việt Nam, bộ máy kiểm toán Nhà nước tổ chức theo nguyên tắc tập 

trung cao, chỉ huy và vận hành theo đơn tuyến, bao gồm cơ quan Kiểm toán 

nhà nước ở Trung ương và Kiểm toán Nhà nước ở các khu vực. ở Trung ương, 

có Văn phòng tổng hợp, các Vụ chức năng, các Vụ kiểm toán chuyên ngành 

và các cơ quan sự nghiệp trực thuộc. ở khu vực trên từng địa bàn lãnh thổ có 

Kiểm toán Nhà nước khu vực là cơ quan Kiểm toán Nhà nước trung ương 

đóng trên địa bàn, phụ trách một số tỉnh, thành phố. Sự phân chia trách nhiệm 

kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định. Đứng đầu cơ quan Kiểm 

toán Nhà nước là Tổng Kiểm toán Nhà nước và đứng đầu các Vụ Kiểm 

chuyên ngành và các Kiểm toán Nhà nước khu vực là kiểm toán trưởng. Đây 

là mô hình mới, trong tương lai, chắc chắn mô hình tổ chức Kiểm toán Việt 

Nam sẽ từng bước đổi mới, hoàn thiện để nâng cao vị thế và quyền năng của 

có quan kiểm toán tối cao của một quốc gia có gần 100 triệu dân. 

1.4. Sự cần thiết khách quan và quan điểm chủ đạo xây dựng 

chiến lược phát triển KTNN 

1.4.1 Khái niệm chiến lược và chiến lược phát triển KTNN 

Trong lịch sử, thuật ngữ “chiến lược” lần đầu tiên được xuất hiện trong lý luận 

và tư duy khoa học của các nhà quân sự. Họ thường dúng khái niệm này để 

chỉ về những phương hướng, những phương thức tác chiến để giành được 

những mục tiêu đã định cho cả một giai đoạn hoặc toàn bộ cuộ chiến. 

Đến thời hiện tại, thuật ngữ “chiến lược” được nghiên cứu và sử dụng 

nhiều hơn trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Ví dụ: “Chiến lược 

phát triển kinh tế, xã hội”; “Định hướng và chiến lược xây dựng đội ngũ giáo 

viên phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá”; “Chiến lược phát triển 

hệ thống giao thông đến năm 2010”... 

Như vậy, thuật ngữ “chiến lược” thường được quan tâm đến như kế 

hoạch có tính tổng thể, toàn cục, lâu dài, cần được thực hiện trong một quãng 
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thời gian 5, 10 đến 20 năm với một hệ thống giải pháp liên quan mật thiết với 

nhau, hướng tới mục tiêu, mục đích xác định. 

Trong “Từ điển Tiếng Việt” (Nhà xuất bản Đà Nẵng, năm 1997) viết: 

“Chiến lược: Phương châm và kế hoạch có tính toàn cục, xác định mục tiêu 

chủ yếu và sự sắp xếp lực lượng trong suốt cả một thời kỳ của cuộ đấu tranh 

xã hội - chính trị” (Trang 151). 

Thuật ngữ  “chiến lược” được định nghĩa trong “Đại từ điển Tiếng 

Việt”( Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin, năm 1998): “Chiến lược: Phương 

châm và kế hoạch, mưu lược toàn cục cho một thời kỳ đấu tranh và xây dựng 

xã hội” (Trang 358). 

Để nhìn nhận vấn đề đã đủ tầm “chiến lược” hay chưa, người ta thường 

chú ý đến các đặc trưng cơ bản: 

- Đó là phương châm chỉ đạo có tính lâu dài; 

- Đó là kế hoạch có tầm xuyên suốt cả một chặng đường dài; 

- Đó là tổng thể mưu lược, giải pháp, bước đi... để đạt mục tiêu; 

- Đó là tổng thể một hệ thống các mục tiêu gắn bó hữu cơ với nhau; 

- Chiến lược nhằm giải đáp những vấn đề, những mâu thuẫn lớn để 

thúc đẩy sự vật phát triển theo chiều hướng tiến bộ; 

- Tầm không gian rộng, khung thời gian dài; 

- Có chiến lược tổng thể cho toàn quốc, có chiến lược cho một địa 

phương, một ngành; 

- Việc giải quyết các vấn đề có tầm chiến lược sẽ đưa đến sự cải cách, 

đổi mới về chất.... 

Từ những vấn đề trên đây, có thể định nghĩa: Chiến lược phát triển 

KTNN đến năm 2010 là toàn bộ phương châm và kế hoạch tổng thể có tính 

chất lâu dài nhằm nâng cao địa vị pháp lý, vị trí và vai trò của KTNN trong 

việc tăng cường quyền và hiệu lực kiểm soát vĩ mô của Nhà nước đối với tài 
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chính nhà nước và tài sản nhà nước, hướng tới mục tiêu công khai, minh 

bạch, công bằng, hiệu quả trong hoạt động tài chính và tài sản nhà nước; 

đây là một hướng triển khai công cuộc cải cách hành chính trong hoạt 

động kiểm toán nhà nước, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước 

pháp quyền XHCN ở Việt Nam. 

1.4.2 Tính cấp thiết của việc xây dựng chiến lược phát triển KTNN 

KTNN được thành lập theo Nghị định số 70/CP ngày 11/7/1994 của 

Chính phủ. Đến nay, sau gần 10  năm hoạt động, về mặt tổ chức, đã xây dựng 

và đưa vào vận hành một hệ thống bộ máy tập trung thống nhất bao gồm các 

tổ chức giúp việc và 07 Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành ở Trung ương và 

05 KTNN khu vực có trụ sở đóng trên địa bàn các địa phương. Hiện tại, biên 

chế của toàn ngành có hơn 600 người, trong đó 100% kiểm toán viên có trình 

độ Đại học trở lên. Thực hiện phương châm vừa xây dựng tổ chức, vừa triển 

khai hoạt động, từ khi chính thức đi vào hoạt động đến nay, KTNN đã tiến 

hành hàng nghìn cuộc kiểm toán với quy mô lớn nhỏ khác nhau thuộc các Bộ, 

Ngành, địa phương, doanh nghiệp, dự án... Kết quả kiểm toán đã phát hiện 

(tính đến hết năm 2003), kiến nghị tăng thu, giảm chi và đưa vào quản lý qua 

NSNN gần 10.000 tỷ đồng. Tuy nhiên điều có ý nghĩa quan trọng hơn là, qua 

kiểm toán đã giúp cho các đơn vị được kiểm toán thấy được những sở hở yếu 

kém trong công tác quản lý tài chính, trong thực hiện chế độ kế toán Nhà 

nước, qua đó để có biện pháp khắc phục những yếu kém, sơ hở trong công tác 

quản lý, ngăn ngừa gian lận, tham ô, tham nhũng, lãng phí các nguồn lực tài 

chính Quốc gia. Bên cạnh đó, KTNN bước đầu cũng đã cung cấp cho Chính 

phủ, Quốc hội những thông tin, dữ liệu tin cậy làm cơ sở cho việc phân bổ 

NSNN, quyết toán NSNN; hoạch định chính sách và đề ra các biện pháp nhằm 

tăng cường quản vĩ mô nền kinh tế. 

Mặc dù qua một số năm hoạt động, KTNN đã đạt được một số thành 

tựu nêu trên nhưng do nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan vẫn còn 

nhiều yếu kém, bất cập làm hạn chế đến chất lượng, hiệu quả và hiệu lực 

hoạt động KTNN. Trước hết, đó là những vấn đề có liên quan đến cơ sở 

pháp lý, địa vị pháp lý của KTNN chưa tương xứng với chức trách và 

nhiệm vụ được giao. Địa vị pháp lý, tổ chức và hoạt động KTNN chưa được 

Hiến pháp (Đạo luật cơ bản) xác định, chưa có Luật Kiểm toán (hoặc Pháp 

lệnh kiểm toán) điều chỉnh. Mặt khác, đội ngũ kiểm toán viên tuy đã phát 
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triển cả về số lượng và chất lượng nhưng quy mô và chất lượng đội ngũ 

kiểm toán viên vẫn chưa đáp ứng được chức năng, nhiệm vụ yêu cầu của 

công cuộc đổi mới và phát triển đất nước hiện nay. Các vấn đề cơ sở vật 

chất, kinh phí được cấp hàng năm chưa đầy đủ, quy trình công nghệ kỹ 

thuật, kiểm toán chưa hoàn chỉnh, đồng bộ... là những thách thức với mục 

tiêu nâng cao chất lượng kiểm toán và quá trình hội nhập của KTNN vơí 

khu vực và thế giới. 

KTNN Việt Nam là một tổ chức chưa có tiền lệ, lần đầu tiên được thành 

lập ở nước ta. Những vấn đề thuộc cơ sở pháp lý, vai trò vị trí của KTNN, chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy v.v... của KTNN hiện nay chỉ phù 

hợp ở giai đoạn khởi đầu của ngành kiểm toán. Ngày nay, môi trường khách 

quan đã có nhiều thay đổi, chúng ta đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc và toàn diện 

hơn về KTNN trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng 

XHCN. Đồng thời, xuất phát từ những yêu cầu mới về quản lý trong sự nghiệp 

phát triển công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước của Đảng và Nhà nước, với 

quy mô NSNN ngày càng tăng, yêu cầu kiểm toán NSNN theo quy định của 

Luật NSNN sửa đổi và được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ hai thông qua, 

chức năng, nhiệm vụ và vai trò của KTNN sẽ ngày càng trở nên quan trọng và 

nặng nền hơn. Tất cả những vấn đề đó cho thấy cơ quan KTNN và ngành kiểm 

toán đang trong quá trình hoàn thiện và phát triển cả về địa vị pháp lý, tổ chức 

bộ máy và hoạt động. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng chiến lược phát triển 

KTNN giai đoạn 2001- 2010 có ý nghĩa rất quan trọng và cấp bách, tạo điều 

kiện để KTNN có căn cứ pháp lý và định hướng rõ ràng trong việc hoạch định 

và thực hiện các kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm, hoàn thành ngày 

càng tốt hơn chức trách và nhiệm vụ được giao. 

1.4.3. Các quan điểm phát triển KTNN 

Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2001- 2010 phải quán triệt các 

quan điểm và nguyên tắc sau đây: 

Quan điểm 1: Phát triển KTNN để thực sự trở thành công cụ quan 

trọng và đủ mạnh của nhà nước thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát nghiêm 

ngặt tài chính Nhà nước và tài sản Nhà nước. Đây là một đòi hỏi có tính tất 

yếu và khách quan khi Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam sử dụng 
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một cách rộng rãi và có hiệu lực các công cụ quản lý và kiểm soán vĩ mô 

đối với các hoạt động kinh tế, tài chính trong nền kinh tế thị trường định 

hướng XHCN. 

Quan điểm 2:  Phát triển KTNN phải đảm bảo quán triệt và thể chế 

hoá các quan điểm của Đảng về KTNN đã ghi trong các Nghị quyết của 

Đảng ta. 

Từ trước đến nay, các nghị quyết của Đảng đã nhiều lần đề cập và nhấn 

mạnh vị trí, vai trò và yêu cầu, định hướng phát triển KTNN: 

+ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương khoá VIII 

đã chỉ rõ : "Đề cao vai trò của cơ quan KTNN trong việc kiểm toán mọi cơ 

quan, tổ chức có sử dụng NSNN. Cơ quan KTNN báo cáo kết quả kiểm 

toán cho Quốc hội, Chính phủ và công bố công khai cho dân biết". 

+ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Khoá 

VIII tiếp tục nhấn mạnh : "... tiếp tục đổi mới và lành mạnh hoá hệ thống 

tài chính - tiền tệ; thực hành triệt để tiết kiệm. Thực hiện chế độ kiểm 

toán đối với các đơn vị có sử dụng NSNN". 

+ Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã khẳng định:"... 

thiết lập cơ chế giám sát tài chính - tiền tệ, nhằm đảm bảo an ninh tài 

chính Quốc gia, kiểm soát các nguồn vốn, các khoản vay nợ, trả nợ, mở 

rộng hình thức công khai tài chính. Nâng cao hiệu lực pháp lý và chất 

lượng KTNN như một công cụ mạnh của Nhà nước". 

+ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 

IX về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở cũng đã chỉ 

rõ: "Thực hiện quy chế định kỳ KTNN, công khai thu, chi ngân sách cho 

dân biết". 

Quan điểm 3: Phát triển KTNN phải tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu, 

đòi hỏi của hệ thống pháp luật, chính sách, chế độ của Nhà nước, đảm bảo 

thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của KTNN, đáp ứng ngày càng tốt 
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hơn yêu cầu quản lý tài chính Nhà nước và tài sản Nhà nước trong công cuộc 

đổi mới. 

+ Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001- 

2010 của Chính phủ đã được phê duyệt tại Quyết định số 136/2001/QĐ- TTg 

ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ đã ghi rõ : "Đẩy mạnh đấu tranh 

chống quan liêu, tham nhũng trong bộ máy Nhà nước. Thực hiện chế độ 

kiểm toán và các chế độ bảo vệ tài sản công và NSNN". (Phần đổi mới, 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức) và "Đổi mới công tác kiểm 

toán đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhằm nâng cao 

trách nhiệm và hiệu quả sử dụng kinh phí từ NSNN, xoá bỏ tình trạng 

nhiều đầu mối thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với các cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp". (Phần nội dung cải cách tài chính công). 

+ Thực hiện chủ trương của Đảng về việc nâng cao hiệu lực pháp lý, 

phát triển KTNN trở thành một công cụ mạnh của Nhà nước, nhiệm vụ của 

KTNN được giao ngày một tăng. Trong lĩnh vực NSNN, theo tinh thần Luật 

NSNN sửa đổi vừa được kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá IX thông qua, hàng năm 

KTNN phải có trách nhiệm kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN các cấp trước 

khi Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp phê chuẩn quyết toán NSNN. Điều 

này có nghĩa là báo cáo quyết toán NSNN đều phải kiểm toán hàng năm. Điều 

này có nghĩa là báo cáo quyết toán NSNN đều phải kiểm toán hàng năm. Đối 

với lĩnh vực doanh nghiệp, Nghị quyết Trung ương 3 khoá IX đã chỉ rõ đến 

năm 2005, tất cả các doanh nghiệp nhà nước đều phải kiểm toán báo cáo tài 

chính. Trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá, vốn của NSNN dành 

cho đầu tư XDCB hàng năm là rất lớn và lĩnh vực này có nhiều lãng phí, thất 

thoát đòi hỏi phải tăng cường quản lý và kiểm tra của Nhà nước. Ngoài ra, 

trong hướng dẫn thực hiện quy chế đánh giá cán bộ của Ban Tổ chức Trung 

ương đã coi kiểm toán trách nhiệm kinh tế người đứng đầu các đơn vị tổ chức 

như là một trong các phương pháp đánh giá cán bộ. Đây sẽ là một nhiệm vụ 

quan trọng mà KTNN phải có trách nhiệm tham gia khi triển khai thực hiện. 
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Như vậy nhiệm vụ KTNN tới đây là rất nặng nền đòi hỏi phải kiện toàn bộ 

máy tổ chức thì mới có thể đáp ứng được. 

Quan điểm 4: Phát triển KTNN phải đảm bảo xu thế hội nhập kinh tế 

quốc tế, phù hợp với các nguyên tắc, thông lệ quốc tế về cơ quan KTNN và 

phải sát hợp với thực tiễn và yêu cầu của Việt Nam. 

Một trong những yêu cầu quan trọng của quá trình hội nhập kinh tế 

Quốc tế đòi hỏi phải xây dựng nền tài chính lành mạnh, công khai, đảm bảo 

tính minh bạch. Để thực hiện yêu cầu nói trên, ở các nước trên thế giới và khu 

vực đều có một cơ quan độc lập về tổ chức và chức năng làm nhiệm vụ kiểm 

tra, xác nhận tính đúng đắn, tính hợp pháp và tính kinh tế trong quản lý, sử 

dụng các nguồn lực tài chính Nhà nước và tài sản Nhà nước- đó là cơ quan 

Kiểm toán tối cao (cơ quan KTNN). Kinh nghiệm các nước trên thế giới đều 

cho thấy, việc phát triển cơ quan KTNN cùng với các công cụ kiểm tra khác 

của Nhà nước là điều kiện và tiền đề cần thiết để có môi trường tài chính lành 

mạnh, thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, đảm bảo cho đất 

nước phát triển nhanh chóng và bền vững. Việc phát triển cơ quan KTNN 

cũng phù hợp với các đòi hỏi của các định chế tài chính Quốc tế, đặc biệt là 

quá trình đàm phán của các nước để gia nhập Tổ chức thương mại Quốc tế. 

Khi nghiên cứu, quán triệt và vận dụng các thông lệ, kinh nghiệm quốc 

tế vào phát triển KTNN, cần đặc biệt chú ý các vấn đề sau đây: 

(1) Tính độc lập của kiểm tra tài chính nhà nước 

Tính độc lập của cơ quan KTNN là tiền đề cơ bản của mọi sự kiểm tra 

tài chính. Do hoạt động kiểm tra của KTNN liên quan đến mọi cơ quan nhà 

nước nên tính độc lập đầy đủ của KTNN cần phải được đảm bảo đầy đủ về 

mặt pháp lý, không chỉ đối với cơ quan KTNN với tư cách là một cơ quan 

(thiết chế) nhà nước trong bộ máy nhà nước mà còn đối với người đứng đầu 

KTNN (Chủ tịch hay Tổng KTNN) và cả đối với các kiểm toán viên KTNN. 

+ Về thiết chế và tài chính 
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a) Tính độc lập của cơ quan KTNN thường được quy định trong Hiến 

pháp. Những vấn đề cụ thể hơn đều được quy định trong Luật KTNN của các 

nước. 

b) Sự độc lập về tài chính là tiền đề cơ bản cho một phương thức làm 

việc tự chủ, vì mỗi một hạn chế về tài chính đối với cơ quan KTNN đồng thời 

cũng sẽ dẫn đến một sự hạn chế hoạt động của KTNN. Việc cung cấp và đảm 

bảo các phương tiện tài chính và nhân lực của cơ quan KTNN hầu như đều 

được quy định cụ thể trong luật KTNN của các nước trên thế giới. 

+ Về nhân sự 

a) Quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu cơ quan KTNN 

đóng một vai trò rất quan trọng và đều được quy định trong hiến pháp và luật 

KTNN các nước. Để nhấn mạnh sự độc lập của cơ quan KTNN đối với cơ 

quan hành pháp cần được kiểm tra, phần lớn các luật kiểm toán đều quy định 

rằng, ít nhất thì người đứng đầu cơ quan KTNN được bầu bởi cơ quan lập 

pháp. Điều mang tính đặc trưng ở nhiều nước là đều giành cho Thủ tướng 

Chính phủ quyền đề nghị về nhân sự để quốc hội lựa chọn. 

b) Tính độc lập của các KTV cũng đều được khẳng định trong luật kiểm 

toán, đặc biệt là quyền được độc lập trong việc thực hiện kiểm toán, bảo lưu 

kết quả kiểm toán và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng KTNN 

về kết quả kiểm toán. 

(2) Quan hệ của cơ quan KTNN với chính phủ và Quốc hội 

Việc bảo đảm tính độc lập của cơ quan KTNN liên quan chặt chẽ tới 

vấn đề quan hệ với các cơ quan nhà nước trong ngành hành pháp hoặc lập 

pháp. 

+ Tự lập về tổ chức 

Cơ quan KTNN ở một số nước (ví dụ ở Cộng hoà liên bang Đức) thực 

sự được xây dựng như là những cơ quan nhà nước độc lập hoặc cơ quan hiến 

pháp độc lập. Bằng việc tách ra khỏi ngành lập pháp hoặc hành pháp về mặt tổ 
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chức sẽ đảm bảo cho người kiểm tra và bị kiểm tra không đồng nhất với nhau 

và giữ được một khoảng cách nhất định tổi thiểu giữa họ với nhau. Hình thái 

này đặc biệt làm nổi bật việc đảm bảo tính độc lập về mặt nghiệp vụ và thiết 

chế. 

+ Đặt kiểm tra tài chính trong ngành lập pháp hoặc tư pháp 

Khác với mô hình trên, ở nhiều nước (khoảng 60%), cơ quan KTNN lại 

giữ vị trí một cơ quan cấp dưới (cơ quan chuyên môn) của Quốc hội (Ví dụ: ở 

Mỹ, Nga, Anh, Ba lan, Hunggary...). Trong khi đó, ở Trung quốc, Việt nam và 

nhiều nước khác, cơ quan KTNN được đặt trong ngành hành pháp. Tuy nhiên, 

khác với Việt nam, KTNN ởTrung quốc là một cơ quan ngang bộ nên có địa 

vị và lợi thế quan trọng trong việc thực hiện kiểm tra tài chính đối với các bộ 

và ngành khác. 

Điều cần nhấn mạnh ở đây là, dù cơ quan KTNN thuộc Quốc hội hay 

Chính phủ thì vẫn phải đảm bảo tính độc lập của nó và vấn đề này cũng được 

quy định trong luật KTNN. 

+ Tự chịu trách nhiệm về chương trình kiểm toán 

Sự độc lập của cơ quan KTNN đối với ngành lập pháp hay hành pháp 

cũng phải thể hiện qua việc lựa chọn và thực hiện chương trình kiểm toán. 

Phải để cho cơ quan KTNN tự mình lập chương trình (kế hoạch) kiểm toán và 

không được để công việc này nằm trong phạm vi tác động của các cơ quan 

nhà nước khác. 

(3) Mô hình tổ chức và nhân sự của cơ quan KTNN 

+ Mô hình tổ chức 

Tuyên bố Lima không quy định rõ về mô hình và cơ cấu tổ chức của cơ 

quan KTNN. Tuy vậy, qua nghiên cứu luật KTNN và thực trạng KTNN các 

nước trên thế giới, tổ chức của KTNN có 2 mô hình chính là: 

a) Mô hình trực tuyến  
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Mô hình này tổ chức trên nguyên tắc của chế độ thủ trưởng, bộ máy 

được tổ chức tập trung, thống nhất và Chủ tịch (hoặc tổng KTNN) là người 

quyết định và chịu trách nhiệm cao nhất về toàn bộ tổ chức và hoạt động của 

cơ quan KTNN (ví dụ: Việt nam, Vương quốc Anh, Malayxia, Thái lan, Cộng 

hoà áo, Hunggary...) 

b) Mô hình đồng sự (Hội đồng) 

Theo mô hình này, cơ cấu tổ chức mang tính đồng sự, quyền quyết định 

được phân cấp. Các cơ quan KTNN được tổ chức theo hình thức đồng sự (Đức, 

Pháp, Nga, Hàn quốc, Cộng hoà Séc....) có các hội đồng nằm trong cơ quan 

KTNN. Các hội đồng này thông qua các quyết định theo nguyên tắc đa số.  

+ Nhân sự 

Điều 14 Tuyên bố Lima đòi hỏi các uỷ viên kiểm toán và các kiểm toán 

viên KTNN phải có đủ năng lực cần thiết và sự chính trực về đạo đức để thực 

hiện được các nhiệm vụ của mình. Ngoài ra, người ta tất coi trọng việc thường 

xuyên bồi dưỡng về lý luận và thực tiễn cho tất cả các cán bộ, công chức, 

kiểm toán viên của KTNN. 

 

(4) Các quyền hạn của cơ quan KTNN 

Bên cạnh việc giải quyết các vấn đề về thiết chế và tổ chức, Tuyên bố 

Lima còn đưa ra các quy định về quyền hạn của cơ quan KTNN.  

 

+ Chức năng và nhiệm vụ 

a) Điều 2 Tuyên bố Lima nhấn mạnh tầm quan trọng của kiểm tra sau 

(hậu kiểm), nhưng không coi sự kiểm tra đó là nhiệm vụ hàng đầu của của cơ 

quan KTNN. Trái lại, kiểm tra sau được nhìn nhận như là một nhiệm vụ không 

thể thiếu được của mỗi cơ quan KTNN và điều này không lệ thuộc vào việc có 

tiến hành kiểm tra trước (tiền kiểm) hay không. 
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b) Điều 4, Tuyên bố Lima cũng xác định các mục tiêu kiểm toán về tính 

hợp pháp (bao gồm cả tính chính xác về số học của các thông tin), tính kinh 

tế, tính hiệu lực và tính hiệu quả là ngang bằng nhau. Điều này có nghĩa là các 

cơ quan KTNN phải thực hiện đồng thời và coi trọng như nhau các hình thức 

kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động. 

 

+ Các quyền hạn kiểm toán, đối tượng và phạm vi kiểm toán 

a) Để kiểm tra tài chính có hiệu quả, không thể không dành cho cơ 

quan kiểm toán tối cao các quyền kiểm toán rộng rãi. Do vậy, Tuyên bố Lima 

đòi hỏi rằng toàn bộ hoạt động quản lý kinh tế và tài chính nhà nước, không lệ 

thuộc vào việc nó có được thể hiện trong ngân sách chung của nhà nước hay 

không, phải chịu sự kiểm tra của cơ quan KTNN. Ngoài ra, quyền hạn kiểm 

toán cũng phải bao quát các hoạt động kinh tế của Nhà nước, việc sử dụng 

công quỹ trong kinh tế ngoài Nhà nước (ví dụ phần vốn và kinh phí của doanh 

nghiệp tư nhân do Nhà nước tài trợ) và việc kiểm tra các khoản trích nộp công 

quỹ. 

 

b) Bên cạnh kiểm tra ngân sách nhà nước, luật KTNN của các nước đều 

quy định rằng tất cả các đơn vị nhà nước đều thuộc thẩm quyền kiểm tra của 

cơ quan KTNN. 

 

+ Về việc xây dựng các chuẩn mực, quy trình kiểm toán 

Tính độc lập của cơ quan KTNN đòi hỏi phải đảm bảo cho các cơ quan 

này có một trách nhiệm riêng nhất định trong việc xây dựng và thực hiện các 

chuẩn mực kiểm toán, quy trình và các phương pháp chuyên môn nghiệp vụ 

trong hoạt động của mình. 

 

Về nguyên tắc, một quy trình kiểm toán gồm 3 giai đoạn là chuẩn bị 

kiểm toán, tiến hành kiểm toán và kết thúc kiểm toán với việc lập và phát hành 

báo cáo kiểm toán. Trước khi kiểm toán phải thông báo cho đối tượng được 
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kiểm toán về nội dung, phạm vi, mục đích và thời gian kiểm toán. Ngoài ra, 

cần phải để cho các đơn vị được kiểm toán có cơ hội trình bày (giải trình) kết 

quả kiểm toán trước khi công bố báo cáo kiểm toán và công khai kết quả kiểm 

toán. Đây là một đòi hỏi xuất phát từ luật chơi công bằng được định ra trong 

quy trình kiểm toán và quy trình báo cáo kết quả kiểm toán. 

+ Các quyền điều tra 

Những chuẩn mực kiểm toán và quyền hạn kiểm toán của KTNN cho 

thấy việc kiểm tra tài chính chỉ có hiệu quả khi cơ quan KTNN được trao 

những quyền điều tra rộng rãi. Các quyền điều tra này bao gồm cả quyền của 

cơ quan KTNN yêu cầu gửi hoặc nộp cho mình tất cả các hồ sơ, tài liệu có 

liên quan đến việc kiểm toán; quyền phỏng vấn và triệu tập những người có 

trách nhiệm của dơn vị được kiểm toán. Để có thể tiến hành kiểm tra tại đơn vị 

được kiểm toán (kiểm tra tại chỗ), về nguyên tắc, luật KTNN các nước đều 

quy định cho phép các đoàn kiểm toán được vào tất cả các phòng làm việc và 

văn phòng của đơn vị được kiểm toán mà không bị cản trở. Ngoài ra, một số 

cơ quan KTNN còn có quyền tịch thu những hiện vật cần thiết hoặc bảo vệ 

những bằng chứng cũng như niêm phong các phòng và nhà làm việc. 

+ Các quyền thực thi 

Bên cạnh việc báo cáo trước công luận, cơ quan KTNN cũng có quyền 

khẳng định kết quả kiểm toán của mình thông qua các kiến nghị như: Không 

chấp nhận báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán; các kiến nghị khắc phục 

những thiếu sót đã được kết luận... 

Quan điểm 5: Nhà nước đảm bảo đầy đủ và có chính sách ưu tiên 

thích đáng kinh phí và các nguồn lực cần thiết cho tổ chức bộ máy và hoạt 

động của KTNN. Đây là điều kiện, là tiền đề để đảm bảo tính độc lập của cơ 

quan KTNN trong việc thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được giao. 
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Chương 2 

thực trạng tổ chức và hoạt động 

của Kiểm toán nhà nước giai đoạn 1994 - 2002 

2.1. Sự hình thành và phát triển Kiểm toán Nhà nước  

 2.1.1. Khái quát về sự ra đời của Kiểm toán Nhà nước  

 Một cách chung nhất, quản lý là một quá trình định hướng và tổ chức 

thực hiện các hướng đã định trên cơ sở sử dụng những nguồn lực xác định 

nhằm đạt được hiệu qủa cao nhất. Quá trình này bao gồm nhiều chức năng và 

có thể chia thành nhiều giai đoạn: ở giai đoạn định hướng cần có những dự 

báo về nguồn lực và mục tiêu cần và có thể đạt tới, kiểm tra lại các thông tin 

về nguồn lực và mục tiêu, xây dựng các chương trình, kế hoạch… Sau khi các 

chương trình, kế hoạch đã được kiểm tra có thể đưa ra các quyết định cụ thể; ở 

giai đoạn tổ chức thực hiện cần kết hợp các nguồn lực theo phương án tối ưu 

đồng thời thường xuyên kiểm tra diễn biến và kết quả của các quá trình để 

điều hoà các mối quan hệ, điều chỉnh các định mức và mục tiêu trên quan 

điểm tối ưu hoá kết quả hoạt động. 

 Rõ ràng, kiểm tra không phải chỉ là một giai đoạn quản lý mà nó được 

thực hiện ở tất cả các giai đoạn của quá trình này. Tuy nhiên, chức năng này 

được thể hiện rất khác nhau tuỳ thuộc vào cơ chế kinh tế và cấp quản lý, vào 

loại hình hoạt động cụ thể, vào truyền thống văn hoá và những điều kiện kinh 

tế - xã hội khác nhau ở mỗi nước trong từng thời kỳ lịch sử cụ thể. 

 Về phân cấp quản lý, có nhiều mô hình khác nhau song chung nhất 

thường phân thành quản lý vĩ mô (của Nhà nước) và quản lý vi mô (của các 

đơn vị cơ sở). Dĩ nhiên trong nhiều trường hợp giữa hai cấp quản lý cơ bản nói 

trên còn có cấp quản lý trung gian vừa chịu sự quản lý vĩ mô của Nhà nước, 

vừa thực hiện chức năng quản lý các đơn vị cơ sở. Trong mọi trường hợp, để 

bảo đảm bảo hiệu quả hoạt động, tất yếu mỗi đơn vị cơ sở đều tự kiểm tra mọi 

hoạt động của mình trong tất cả các khâu: rà soát các tiềm lực, xem xét lại các 
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dự báo, các mục tiêu và định mức, đối chiếu và truy tìm các thông số về sự kết 

hợp, soát xét lại các thông tin thực hiện để điều chỉnh kịp thời trên quan điểm 

bảo đảm hiệu năng cuả nguồn lực và hiệu quả kinh tế cuối cùng của các hoạt 

động. Công việc kiểm tra này có tên gọi là kiểm soát nội bộ hay nội kiểm. 

Trong khi đó, với cương vị quản lý vĩ mô, Nhà nước cũng thực hiện 

chức năng kiểm tra của mình hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. ở mức trực tiếp 

(thông thường với tư cách chủ sở hữu), Nhà nước trực tiếp kiểm tra mục tiêu, 

chương trình, kế hoạch; kiểm tra các nguồn lực; kiểm tra quá trình và kết quả 

thực hiện các mục tiêu của các đơn vị, kiểm tra tính trung thực của các thông 

tin và tính pháp lý của việc thực hiện các nghiệp vụ… Trong kiểm tra trực tiếp 

có cả những trường hợp kiểm tra theo phát giác, tố cáo, khiếu nại v.v… trong 

trường hợp này, qua kiểm tra thường có ngay những quyết định điều chỉnh, xử 

lý gắn với kết luận kiểm tra. Kiểm tra để xác minh những trường hợp trên cơ 

sở có gắn với xử lý sai phạm như vậy được gọi là Thanh tra (như Thanh tra 

Nhà nước, Thanh tra tài chính). 

 ở mức gián tiếp, Nhà nước có thể sử dụng kết quả kiểm tra của các 

chuyên gia, hoặc các tổ chức kiểm tra độc lập để thực hiện điều tiết vĩ mô qua 

các chính sách của mình (đặc biệt là các chính sách về thuế, về bảo hiểm, về 

công trái v.v…) hoặc tham gia đầu tư hay với cương vị là khách hàng của đơn 

vị… Dĩ nhiên, trong lịch sử không phải bao giờ vai trò kiểm tra của Nhà nước, 

của các chuyên gia, các tổ chức kiểm toán cũng như nhau. Tuy nhiên, từ góc 

độ đơn vị cơ sở, kiểm tra của tất cả các tổ chức, chuyên gia bên ngoài đều 

được gọi là kiểm toán ngoại vi (ngoại kiểm) như KTNN, Doanh nghiệp kiểm 

toán.   

Kiểm toán trên thế giới đã có lịch sử phát triển hàng ngàn năm qua 

nhưng kiểm toán thực sự phát triển nhanh chóng bắt đầu vào nửa đầu thế kỷ 

thứ 18 trở lại đây. 

Kiểm toán (auditing) theo khái niệm truyền thống là "việc soát xét, 

kiểm tra, toàn bộ chứng từ kế toán, sổ sách, báo cáo kế toán, bút toán kế 
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toán, công việc kế toán, tổ chức kế toán và hoạt động của kế toán cũng như 

hoạt động tài chính và hoạt động kinh doanh có liên quan của đối tượng 

được kiểm toán. Từ đó đưa ra báo cáo kiểm toán" 1 cùng với sự phát triển 

của các nền kinh tế - xã hội, yêu cầu cao hơn của quản lý, kiểm toán không 

còn giới hạn ở việc kiểm tra truyền thống mà phạm vi kiểm toán được mở 

rộng sang kiểm tra để đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực của các nguồn 

lực tài chính, cung cấp các căn cứ tối ưu cho việc xây dựng và thực hiện kế 

hoạch. Như vậy kiểm toán đã trở thành một loại hình kiểm tra, kiểm soát và là 

công cụ quản lý của Nhà nước. 

 Trong điều kiện phát triển nền kinh tế hàng hoá có kế hoạch, kiểm toán 

ngày càng có địa vị quan trọng phục vụ yêu cầu chung về ổn định kinh tế quốc 

dân, điều hoà sự vận hành, thực hiện cơ bản về yêu cầu xã hội và thúc đẩy sự 

cân đối tổng hợp nền kinh tế quốc dân, làm tốt công tác dự báo, đánh giá, 

nhận định giải pháp, sắp xếp kế hoạch, phân bố và điều hoà các nguồn lực tài 

chính, nghiên cứu tính khả thi của đầu tư thực hiện tiết kiệm, tăng năng suất 

cũng như sử dụng một cách hợp lý và có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh 

tế ngoài ra kiểm toán còn là phương tiện (công cụ) quan trọng để bảo vệ lợi 

ích và pháp chế Nhà nước, tăng cường kỷ luật kinh tế tài chính, thực hiện chức 

năng của cơ quan "tư pháp tài chính" nhằm ngăn chặn kịp thời mọi sự sai 

phạm và lãng phí. Vì vậy kiểm toán đã trở thành giải pháp cần thiết bảo vệ sự 

toàn vẹn tài sản quốc gia và sự hoạt động đều đặn của vốn. Kiểm toán không 

chỉ đem lại lợi ích đối với các nước kinh tế phát triển mà ngày nay kiểm toán 

đã trở thành công cụ quan trọng để tăng cường sự điều tiết vĩ mô, thực hiện 

các mục tiêu chiến lược kinh tế - xã hội của bất cứ Nhà nước phát triển theo 

chế độ xã hội nào. 

 Hiện nay trên thế giới đã có hơn 157 nước thành lập cơ quan Kiểm toán 

Nhà nước và thực hiện theo chế độ kiểm toán riêng của nước đó, bao gồm cả 

các nước tư bản phát triển như Mỹ, Anh, Pháp, Đức… và cả các nước XHCN 

trước đây như Nga, Ba Lan, Hungari, Trung Quốc… 

                                           
1 Kinh tế các nguồn lực tài chính - ĐHTC (dịch) 
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ở Việt Nam, kiểm tra nói chung cũng như kiểm tra tài chính nói riêng 

đã được quan tâm từ thời kỳ bắt đầu xây dựng nước. Tất nhiên trong cơ chế kế 

hoạch hoá tập trung, công tác kiểm tra và bộ máy kiểm tra cũng được tổ chức 

và hoạt động phù hợp với cơ chế đó. Nhà nước với tư cách là người quản lý vĩ 

mô, đồng thời là chủ sở hữu nắm trong tay toàn bộ công tác kế toán và kểm tra 

nói chung. Công tác kiểm tra tài chính chủ yếu được thực  hiện bằng hình thức 

tự kiểm tra, thông qua bộ máy kế toán, thông qua công tác xét duyệt hoàn 

thành kế hoạch, xét duyệt quyết toán và thanh tra theo vụ việc … 

Từ những năm cuối thập niên 80, trong khuôn khổ của quá trình chuyển 

đổi một nền kinh tế định hướng nhiều hơn theo những nguyên tắc của nền 

kinh tế thị trường. Nhà nước đã chủ trương cho phép phát triển nền kinh tế 

nhiều thành phần - tiến hành phân cấp ngân sách, mở rộng quyền tự chủ cho 

các DNNN. 

Tuy nhiên, nền kinh tế thị trường cũng lại nảy sinh nhiều biểu hiện tiêu 

cực như cạnh tranh không lành mạnh, các hành vi vi phạm pháp luật, lạm 

dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng, thu lợi cá nhân, sử dụng lãng phí 

ngân sách và tài sản công…đặc biệt là ở những nước đang trong quá trình 

chuyển đổi cơ chế kinh tế, do nhu cầu xây dựng và điều chỉnh trong hệ thống 

kế toán, pháp lý, thuế… diễn ra thường xuyên, làm cho những người có trách 

nhiệm lập báo cáo tài chính, một mặt vì không đủ kiến thức và hiểu biết, mặt 

khác lại do cố tình làm sai trái, bóp méo sự thật đã làm cho thông tin tài chính 

không đầy đủ và không trung thực. 

  Cùng với quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ chế độ kế hoạch hoá tập 

trung sang phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Nhà nước 

ngày càng quan tâm đến việc đổi mới và hoàn thiện các công cụ quản lý kinh 

tế cho phù hợp với nền kinh tế thị trường, trong đó trước trước hết là hệ thống 

pháp luật, kế hoạch hoá, đòn bẩy kinh tế và các công cụ kiểm tra, kiểm soát 

của Nhà nước.Trong hệ thống các công cụ kiểm tra, kiểm soát của Nhà nước 

đã hình thành ở Việt Nam nhiều năm qua. Thanh tra Nhà nước với chức năng 

thanh tra việc thực hiện chức năng hành chính của các cơ quan hành chính 
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Nhà nước và việc thực thi công vụ của công chức Nhà nước xem xét giải quyết 

các khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền còn Thanh tra tài chính là một tổ chức 

thanh tra thuộc Bộ Tài chính có chức năng thanh tra hoạt động tài chính đối 

với các cơ quan, tổ chức thuộc lĩnh vực quản lý mà Bộ Tài chính phụ trách 

nhằm đảm bảo cho việc thực hiện Pháp luật, Quyết định, Chỉ thị mệnh lệnh 

quản lý điều hành của Bộ trưởng Bộ Tài chính được chấp hành và tuân thủ một 

cách nghiêm chỉnh và được xem như một tổ chức thanh tra chuyên ngành. Do 

đó để tăng cường hơn nữa vai trò kiểm tra, kiểm soát của Nhà nước đòi hỏi 

phải có một cơ quan Nhà nước đứng bên ngoài các hoạt động tài chính để 

kiểm tra một cách độc lập, khách quan việc quản lý và sử dụng các nguồn lực 

tài chính và công sản Quốc gia để cung cấp các thông tin cho Nhà nước ra các 

Quyết định quản lý tài chính có căn cứ đồng thời  đảm bảo phù hợp với thông 

lệ có tính phổ biến trên thế giới KTNN Việt Nam đã được thành lập theo Nghị 

định số 70/CP ngày 11/7/1994 của Chính phủ. Sự ra đời và tồn tại của KTNN 

là một tất yếu khách quan, đáp ứng yêu cầu quản lý và phục vụ quản lý trong 

nền kinh tế chuyển đổi mà không phải là một tổ chức "tự thân" hay "vị 

thân". Thực tế, đến nay sau gần 10 năm hoạt động, được sự chỉ đạo thường 

xuyên của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự quan tâm của các 

Bộ, Ngành, địa phương, đơn vị được kiểm toán, KTNN đã vượt qua mọi khó 

khăn, thử thách, nhanh chóng ổn định tổ chức đi ngay vào hoạt động và dần 

khẳng định rõ ràng vai trò vị trí của mình như là một công cụ không thể thiếu 

trong công tác quản lý kinh tế - ngân sách Nhà nước. 

2.1.2. Một số thành tựu và kết quả hoạt động KTNN trong thời 

gian qua 

KTNN được thành lập theo Nghị định số 70/NĐ-CP  ngày 11/7/1994 

của Chính phủ và Quyết định số 61/TTg ngày 24/01/1995 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của KTNN. Ngay sau khi 

được thành lập KTNN đã xây dựng tổ chức bộ máy và thực hiện nhiệm vụ đến 

nay đạt được một số thành tích: 
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 2.1.2.1. Thực hiện nhiệm vụ Kiểm toán 

 Từ năm 1995 đến năm 2003 KTNN luôn hoàn thành toàn diện kế hoạch 

kiểm toán được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thông qua kết quả kiểm 

toán, KTNN đã cung cấp thông tin cho Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Nhân 

dân, Uỷ ban Nhân dân các cấp phê duyệt quyết toán của cấp mình và cung cấp 

thông tin cho các cơ quan chức năng của Nhà nước trong việc quản lý và khai 

thác nguồn thu Ngân sách Nhà nước, bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm chi Ngân 

sách Nhà nước. 

KTNN đã góp ý kiến với các đơn vị được kiểm toán để sửa chữa và 

khắc phục những tồn tại, thiếu sót, cải tiến công tác quản lý kinh tế - tài chính, 

nâng cao hiệu quả sử dụng Ngân sách Nhà nước, phục vụ các mục tiêu nhiệm 

vụ được giao và hiệu quả sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp Nhà 

nước. 

 Qua kiểm toán các Bộ, Ngành Trung ương và ngân sách các Tỉnh, 

Thành phố trực thuộc Trung ương, các Doanh nghiệp Nhà nước Tổng Công ty 

90, 91... KTNN đã phát hiện nhiều sai phạm chính sách, chế độ quản lý kinh 

tế - tài chính và chế độ thu chi Ngân sách Nhà nước. Kết quả kiểm toán từ 

năm 1995 đến năm 2003 đã tăng thu, tiết kiệm chi cho Ngân sách Nhà nước 

gần 10.000 tỷ đồng trong đó tăng thu thuế và thu khác 4.105,53 tỷ đồng, tiết 

kiệm chi Ngân sách Nhà nước 1.187,98 tỷ đồng, quản lý qua Ngân sách Nhà 

nước 2.694,46 tỷ đồng. Những thành tích kết quả kiểm toán được thể hiện 

trên các lĩnh vực cụ thể như sau: 

a- Kiểm toán Ngân sách Nhà nước  

Từ năm 1995 đến năm 2003, KTNN đã kiểm toán lần thứ 2 và lần thứ 3 

Báo cáo quyết toán ngân sách trên địa bàn 61 Tỉnh, Thành phố trực thuộc 

Trung ương, 26 cơ quan Bộ, Ngành, cơ quan thuộc ngân sách Trung ương, các 

Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Tổng cục và một số doanh nghiệp thuộc 

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Kinh tế Đảng. Kết quả kiểm toán đã tăng thu, 

tiết kiệm chi cho ngân sách Nhà nước: 6.103,59 tỷ đồng. 
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Trong đó:  

- Tăng thu thêm cho NSNN:                       2.541,00 tỷ đồng 

- Giảm chi cho NSNN:                                   868,11 tỷ đồng   

- Đã phát hiện ghi thu, ghi chi qua NSNN: 2.694,46 tỷ đồng 

 Qua kiểm toán, KTNN đã phát hiện và chỉ ra những khuyết điểm, yếu 

kém và sai phạm trong quản lý và điều hành Ngân sách Nhà nước của các cấp, 

đưa ra nhiều kiến nghị cụ thể và sát thực nhằm hoàn thiện công tác quản lý 

Ngân sách Nhà nước cụ thể: 

 - Dự toán xây dựng không sát thực tế, một số địa phương vì lợi ích cục 

bộ khi xây dựng dự toán không tính hết nguồn thu, xây dựng dự toán thấp để 

được thưởng số vượt thu. Nhiều khoản thu giao quá thấp so với khả năng thực 

hiện và chưa tính đến số tiền đọng của năm trước. 

 - Trong những năm qua dự toán mới giao được phần Ngân sách Nhà 

nước cấp các khoản thu không được giao hoặc giao thấp, hiện tượng không 

phản ánh các khoản thu chi ngân sách nhất là về nguồn thu phí, lệ phí, viện 

phí, viện trợ và thu khác thuộc các ngành y tế, giao thông, giáo dục - đào tạo, 

văn hoá... có biểu hiện bị buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng và sự 

tuỳ tiện trong việc tổ chức thực hiện. Việc chi sai chế độ, vượt định mức, chi 

tiêu ngoài dự toán, vượt dự toán là hiện tượng phổ biến trong quản lý sử dụng 

Ngân sách Nhà nước hiện nay đã được KTNN kiến nghị khắc phục và hoàn 

thiện. 

 - Kinh phí cấp phát vốn vào cuối năm kết hợp với chế độ quyết toán 

ngân sách cuối năm không còn phù hợp; tình trạng ngân sách Nhà nước hàng 

năm vẫn bội chi trong khi kinh phí Ngân sách Nhà nước tại các đơn vị thụ 

hưởng ngân sách lại tồn rất lớn. 

 - Cân đối ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương không phù 

hợp, không tính hết số thu của ngân sách địa phương dẫn đến ngân sách Trung 

ương luôn phải trợ cấp cho ngân sách địa phương trong khi ngân sách địa 

phương vẫn còn nguồn thu, không thu kịp thời vào ngân sách, chi tiêu ngoài 

ngân sách; Ngân sách Nhà nước luôn bội chi trong khi ngân sách các địa 
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phương có nguồn kết dư lớn và số thu chưa huy động vào Ngân sách Nhà 

nước. 

 - Một số định mức chi tiêu Ngân sách Nhà nước: Chi hành chính, sự 

nghiệp giáo dục, y tế đã lạc hậu không còn phù hợp với thực tế do đó các đơn 

vị vận dụng tuỳ tiện. Chi hành chính luôn vượt quá cao so với định mức 

thường vượt bình quân từ 80-100%; có tỉnh, thành phố vượt 230%, có tỉnh trên 

300% trong khi một số khoản chi sự nghiệp không được chú ý. 

 - Tại các đơn vị thụ hưởng Ngân sách Nhà nước luôn tồn tại nhiều 

nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước cấp cho chi hành chính, chi sự nghiệp, 

các nguồn kinh phí tự thu, tự chi. Trong khi không có quy định rõ ràng nhiệm 

vụ dẫn đến sử dụng lẫn lộn giữa các nguồn kinh phí gây lãng phí và thất thoát 

Ngân sách Nhà nước, quyết toán Ngân sách Nhà nước không đảm bảo chính 

xác, một bộ phận lớn Ngân sách Nhà nước (nguồn kinh phí tự thu, tự chi) 

không được phản ánh trong Báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước.    

- Tài sản thuộc Ngân sách Nhà nước sử dụng không có hiệu quả, hiện 

tượng sử dụng tài sản phục vụ mục đích cá nhân; sử dụng tài sản Ngân sách 

Nhà nước để kinh doanh lấy lãi phục vụ mục đích nội bộ trong khi mọi chi phí 

từ mua sắm, sửa chữa đều do Ngân sách Nhà nước đảm nhiệm. 

 b- Kiểm toán công trình đầu tư XDCB, chương trình mục tiêu 

 KTNN đã kiểm toán Báo cáo quyết toán... công trình trọng điểm Quốc 

gia,... Chương trình mục tiêu của Chính phủ và nhiều công trình XDCB của 

các địa phương. Kết quả kiểm toán đã thu hồi, giảm cấp phát cho Ngân sách 

Nhà nước 319,8 tỷ đồng. 

 Đồng thời KTNN đã phát hiện nhiều tồn tại trong công tác quản lý đầu 

tư XDCB, kiến nghị các đơn vị được kiểm toán cũng như các cơ quan quản lý 

chức năng sửa chữa, khắc phục như: 

 - Thủ tục đầu tư và quản lý đầu tư không đảm bảo, dự toán điều chỉnh 

nhiều lần vừa thiết kế vừa thi công dẫn đến giảm mất tác dụng của thiết kế dự 

toán. 
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 - Các ngành, các địa phương bố trí cơ cấu vốn đầu tư XDCB dàn trải 

chưa chú trọng đầu tư cho sự nghiệp phát triển kinh tế, giáo dục, y tế... Việc 

bố trí vốn đầu tư giữa các nguồn còn chồng chéo gây khó khăn cho công tác 

quản lý và kiểm tra xét duyệt quyết toán. 

 - Việc sử dụng kinh phí Ngân sách Nhà nước cho các chương trình mục 

tiêu của Chính phủ không đúng quy định, giao phân tán cho các Bộ, Ngành 

quản lý nhưng lại thực hiện ở các  địa phương kinh phí thực hiện không đều 

hoặc đền được ít với chương trình mục tiêu dẫn đến lãng phí, thất thoát, kém 

hiệu quả. 

 - Hồ sơ nghiệm thu giữa A - B không đầy đủ, công tác nghiệm thu bàn 

giao, thanh quyết toán A - B thiếu chặt chẽ sai phạm khá phổ biến là nghiệm 

thu bàn giao theo thiết kế không theo khối lượng thực tế.  

 - Báo cáo quyết toán các công trình đầu tư XDCB thiếu chính xác, số 

liệu quyết toán thiếu trung thực dẫn đến giá trị quyết toán với Ngân sách Nhà 

nước lớn hơn giá trị xây dựng thực tế nhưng chất lượng công trình không đảm 

bảo. 

 

c- Kiểm toán các doanh nghiệp Nhà nước 

 Từ năm 1995 đến năm 2003, ngoài việc kiểm toán tình hình thực hiện 

nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nước tại các cuộc kiểm toán ngân sách nhà 

nước, Kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán hàng chục lượt các Tổng Công ty 91, 

Tổng Công ty 90, một số Tổng Công ty đặc biệt. Kết quả kiểm toán đã tăng 

thu thêm về thuế cho Ngân sách Nhà nước 1.564,5 tỷ đồng. Đồng thời qua 

kiểm toán, KTNN đã phát hiện những tồn tại trong công tác quản lý tài chính 

doanh nghiệp, đưa ra kiến nghị để các Doanh nghiệp Nhà nước và các cơ quan 

quản lý chức năng của Nhà nước sửa chữa, khắc phục, hoàn thiện cơ chế quản 

lý tài chính doanh nghiệp, cụ thể: 
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 - Tình trạng tài sản cố định sử dụng không hết công suất. Công nợ dây 

dưa tồn đọng lớn đang là gánh nặng trong hoạt động của các doanh nghiệp, 

hậu quả là giá thành cao, sức cạnh tranh thấp.  

 - Cơ chế quản lý doanh nghiệp Nhà nước còn bất cập, sự gắn kết giữa 

Tổng Công ty với các đơn vị thành viên với nhau chủ yếu là theo lối hành 

chính mà chưa có mối liên kết kinh tế. Trách nhiệm và quyền hạn giữa Chủ 

tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc chưa rõ ràng, chế độ phân phối lợi 

nhuận, cơ chế quản lý chi phí, giá thành, tiền lương... chưa phù hợp, chưa tạo 

tính chủ động trong sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp. 

 - Kết quả sản xuất kinh doanh qua kiểm toán nhiều doanh nghiệp hoạt 

động sản xuất kinh doanh kém hiệu quả. Tình trạng hạch toán sai lệch giá trị 

tài sản, công nợ (phải thu, phải trả), vốn kinh doanh, doanh thu, chi phí kết 

quả kinh doanh để làm nghĩa vụ nộp thuế thấp hoặc vì mục đích đấu thầu, vay 

vốn ngân hàng còn diễn ra khá phổ biến đặc biệt có một số Tổng Công ty có 

tình trạng: Tổng Công ty Xây dựng Đường thuỷ báo cáo lãi 4,4 tỷ đồng, kết 

quả kiểm toán lỗ luỹ kế 90,7 tỷ đồng; Tổng Công ty Xây dựng Thuỷ lợi I  báo 

lỗ 4,5 tỷ đồng, kiểm toán lỗ 17,2 tỷ đồng; Tổng Công ty Tàu thuỷ Việt Nam 

báo cáo lãi 25,13 tỷ đồng, kiểm toán lỗ 10,7 tỷ đồng; Tổng Công ty Xây dựng 

Sài Gòn báo cáo lãi 1,5 tỷ đồng, kiểm toán lỗ 35 tỷ đồng; Tổng Công ty Bưu 

chính Viễn thông báo cáo lãi 2.648 tỷ đồng, kiểm toán lãi 2.820 tỷ đồng, tăng 

lên 185 tỷ đồng; Tổng Công ty Cà phê hạch toán thiếu nợ phải thu 101 tỷ 

đồng, nợ phải trả thiếu 54,5 tỷ đồng. 

 - Hầu hết các đơn vị được kiểm toán chưa chấp hành đầy đủ chế độ nộp 

Ngân sách Nhà nước, kê khai tính thuế thấp hơn mức thuế phải nộp đặc biệt là 

thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tăng thêm như: Tổng Công ty Bưu chính 

Viễn thông 128,7 tỷ đồng; Ngân hành Đầu tư phát triển 90, 64 tỷ đồng, Ngân 

hàng Ngoại thương Việt Nam 60 tỷ đồng; Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh 

(thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam) 52,8 tỷ đồng; Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn 49,2 tỷ đồng; Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn 76 

tỷ đồng; Tổng Công ty Thành An 16,6 tỷ đồng... tình trạng nợ đọng thuế và 
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các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước còn xảy ra ở hầu hết các doanh 

nghiệp.   

2.1.2.2. Củng cố và phát triển bộ máy tổ chức Kiểm toán Nhà nước  

KTNN được hình thành, củng cố và hoàn thiện qua từng năm, theo 

nguyên tắc thống nhất phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định của 

Chính phủ. Đến nay, KTNN đã xây dựng được hệ thống tổ chức gồm: 

 - KTNN ở Trung ương gồm có Văn phòng KTNN, Vụ Tổ chức Cán bộ, 

Vụ Giám định và Kiểm tra chất lượng kiểm toán, Vụ pháp chế; 03 đơn vị sự 

nghiệp: Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ, Trung tâm Tin học, Tạp 

chí Kiểm toán và 07 Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành là: Kiểm toán Ngân 

sách Nhà nước I, Kiểm toán NSNN II, Kiểm toán Doanh nghiệp Nhà nước, 

Kiểm toán Các tổ chức Tài chính và Ngân hàng; Kiểm toán Đầu tư - Dự án I; 

Kiểm toán Đầu tư - Dự án II;  Kiểm toán Chương trình Đặc biệt. 

 - Kiểm toán Nhà nước khu vực đã tổ chức được 05 Kiểm toán Nhà nước 

khu vực để kiểm toán trên địa bàn là Kiểm toán Nhà nước I (trụ sở tại Hà 

Nội), Kiểm toán Nhà nước khu vực II (trụ sở tại TP Vinh); Kiểm toán Nhà 

nước khu vực III (trụ sở tại Đà Nẵng), Kiểm toán Nhà nước khu vực IV (trụ sở 

tại TP Hồ Chí Minh) và Kiểm toán Nhà nước khu vực V (trụ sở tại TP Cần 

Thơ).  

 - Thực tế hoạt động của tổ chức bộ máy KTNN là tập trung thống nhất, 

bảo đảm tính độc lập khách quan. Các đơn vị thuộc và trực thuộc KTNN được 

tổ chức gọn nhẹ, cơ bản phát huy được chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành 

công tác được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn ngành. 

 2.1.2.3. Công tác tuyển chọn cán bộ,  Kiểm toán viên 

 - Từ khi thành lập đến nay KTNN đã tuyển chọn được đội ngũ cán bộ; 

KTV là 540 CBCNV (chưa kể 140 chỉ tiêu biên chế được giao năm 2003), 

trong đó có trình độ đại học trở lên 88%, 100% kiểm toán viên có trình độ đại 

học trở lên. Số cán bộ, kiểm toán viên được tuyển chọn chủ yếu tốt nghiệp đại 
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học và có thời gian 5 năm công tác trở lên làm công tác kế toán tài chính ở các 

Doanh nghiệp Nhà nước và các cơ quan quản lý Nhà nước; Một số mới tốt 

nghiệp đại học hoặc có thời gian công tác dưới 5 năm thông qua thi tuyển. Đội 

ngũ cán bộ, kiểm toán viên được tuyển chọn từ nhiều lĩnh vực hoạt động đa 

dạng nên đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên có trình độ kiến thức và kinh nghiệm 

trên nhiều lĩnh vực khác nhau đã tạo được thế mạnh tổng hợp cần thiết cho 

hoạt động kiểm toán. 

 KTNN đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp của 

ngành. Từ khi thành lập đến nay KTNN đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ bổ 

nhiệm được 02 Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước. Tổng Kiểm toán Nhà nước đã 

bổ nhiệm được 33 cán bộ cấp Vụ, 93 cán bộ cấp Phòng có phẩm chất chính 

trị, đạo đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đảm đương được 

nhiệm vụ. Công tác bổ nhiệm cán bộ được tiến hành theo đúng qui trình, công 

khai, dân chủ. 

 2.1.2.4. Công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ  

Công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho cán bộ, kiểm toán 

viên đã được KTNN quan tâm hàng năm mở các lớp học và tập huấn trang bị 

thêm kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, luật, quản lý kinh tế, hành chính 

Nhà nước, vi tính, ngoại ngữ. Cử cán bộ, kiểm toán viên đi nghiên cứu học tập 

tiếp thu kinh nghiệm kiểm toán của các nước trên thế giới (CHLB Đức, Trung 

Quốc, ấn Độ, Nhật Bản, Thái Lan...) từng bước tiếp thu kiến thức và kỹ thuật 

kiểm toán tiên tiến của thế giới, vận dụng chọn lọc phù hợp với điều kiện cụ 

thể của KTNN Việt Nam. 

Có nhiều cán bộ, kiểm toán viên đi học bằng hai về luật, kinh tế, tin học 

hoặc học tập nghiên cứu nâng cao trình độ bậc thạc sỹ, tiến sĩ kinh tế. 

 2.1.2.5. Công tác quản lý ngành của Kiểm toán Nhà nước   

 Công tác nghiên cứu khoa học được KTNN quan tâm, thu hút được lực 

lượng đông đảo các nhà chuyên môn trong và ngoài ngành, tập trung nghiên 
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cứu. Đến nay đã nghiên cứu và nghiệm thu được 16 đề tài đã hình thành hệ 

thống lý luận khoa học cơ bản cho KTNN Việt Nam. Đến nay đã ban hành 

được hệ thống chuẩn mực áp dụng cho hoạt động của KTNN, các quy trình 

kiểm toán chuyên ngành và quy chế làm việc của KTNN gồm:  

 + Mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của KTNN. 

 + Hệ thống chuẩn mực KTNN. 

 + Quy trình KTNN. 

 + Quy trình kiểm toán Ngân sách Nhà nước.  

+ Quy trình kiểm toán Doanh nghiệp Nhà nước. 

 + Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án - đầu tư XDCB của 

Nhà nước. 

 + Quy chế làm việc của cơ quan KTNN. 

 + Quy định về trình tự lập và xét duyệt báo cáo kiểm toán.  

+ Quy trình lập và xét duyệt báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng 

năm. 

 + Cẩm nang kiểm toán. 

 + Đạo đức nghề nghiệp kiểm toán viên. 

 + Tiêu chuẩn và qui chế thi tuyển kiểm toán viên... 

+ Quy chế hoạt động của Đoàn kiểm toán. 

 + Quy chế làm việc của các đơn vị thuộc và trực thuộc. 

 + Hệ thống mẫu biểu, hồ sơ kiểm toán. 

 Các văn bản này là cẩm nang phục vụ cho công tác quản lý điều hành 

thống nhất các hoạt động của KTNN là căn cứ để tiến hành các cuộc kiểm 

toán, quản lý đạo đức nghề nghiệp và chất lượng kiểm toán. 

 2.1.2.6. Về quan hệ Quốc tế 

 Từ khi thành lập, KTNN đã thiét lập và không ngừng mở rộng các quan 

hệ hợp tác quốc tế song phương với các cơ quan kiểm toán (SAI) của các nước 

trên thế giới cũng như các quan hệ hợp tác đa phương trong khuôn khổ Tổ 

chức Quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) và Tổ chức Các cơ 
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quan Kiểm toán tối cao Châu á (ASOSAI). KTNN là thành viên của INTOSAI 

từ tháng 6 năm 1996 và thành viên của ASOSAI từ tháng 1 năm 1997. KTNN 

Việt Nam cũng đã có quan hệ hợp tác song phương ở các mức độ khác nhau 

với cơ quan KTNN của hơn 20 nước trên thế giới và khu vực. Trong đó, 

KTNN đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác với Bộ Kiểm tra và Kiểm toán 

Cu Ba, cơ quan KTNN CHDC Nhân dân Lào. Ngoài ra, KTNN đã có quan hệ 

với nhiều tổ chức quốc tế như Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC), Liên đoàn 

Kế toán Châu ¸ - Thái Bình Dương (CAPA), Liên đoàn kế toán Châu á (AFA), 

Tổ chức Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP), Tổ chức Viện trợ 

phát triển chính thức (ODA), Ngân hàng ADB, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật 

Bản (JICA), Tổ chức hỗ trợ hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ) và Liên minh Châu âu 

(EU). 

Việc mở rộng quan hệ hợp tác với KTNN các nước và gia nhập các tổ 

chức kiểm toán quốc tế và khu vực tạo điều kiện cho KTNN nhận được sự 

giúp đỡ về tài liệu, điều kiện vật chất, kiến thức khoa học kỹ thuật, trao đổi 

học hỏi kinh nghiệm kiểm toán, các phương pháp kiểm toán của các nước vào 

tổ chức  hoạt động của KTNN Việt Nam, giúp KTNN Việt nam trong việc xây 

dựng chiến lược phát triển KTNN trong thời gian tới. 

  

2.2. Thực trạng về tổ chức và hoạt động của KTNN theo pháp 

luật hiện hành 

2.2.1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của KTNN 

Theo Nghị định số 70/CP của Chính phủ ngày 11/7/1994 và Quyết định 

số 61/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/01/1995 và được thay thế bằng 

Nghị định 93 CP ngày 13/8/2003 của Chính phủ: 

a) Về chức năng: bao gồm 2 loại 

- Chức năng chung: KTNN có chức năng kiểm tra, xác nhận tính đúng 

đắn, hợp pháp của tài liệu và số liệu kế toán, Báo cáo quyết toán của các cơ 
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quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế Nhà nước và các đoàn thể 

quần chúng, các tổ chức xã hội sử dụng kinh phí do Ngân sách Nhà nước cấp. 

- Chức năng cụ thể: KTNN thực hiện kiểm toán các tài liệu, số liệu kế 

toán, Báo cáo quyết toán ngân sách của các tỉnh, thành phố trực thuộc TW 

trước khi trình ra Hội đồng nhân dân và tổng quyết toán Ngân sách Nhà nước 

của Chính phủ trước khi trình Quốc hội, Báo cáo quyết toán của Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan thuộc Quốc hội, Toà án nhân 

dân, Viện kiểm sát nhân dân, các đơn vị sự nghiệp công, các đoàn thể quần 

chúng, các tổ chức xã hội có sử dụng kinh phí Nhà nước, Báo cáo quyết toán 

của các chương trình dự án, các công trình đầu tư của Nhà nước và các doanh 

nghiệp Nhà nước…  

 b) Về nhiệm vụ 

 - Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm toán hàng năm trình Thủ tướng 

 Chính phủ phê duyệt. Kế hoạch phải nói rõ đối tượng, mục tiêu và nội dung 

kiểm toán. 

 

 - Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm toán đã được Thủ 

tướng phê duyệt và những nhiệm vụ kiểm toán đột xuất do Thủ tướng Chính 

phủ giao hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu; báo cáo kết quả 

kiểm toán cho Thủ tướng Chính phủ và cung cấp kết quả kiểm toán cho các cơ 

quan Nhà nước khác theo quy định của Chính phủ. Định kỳ báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ về thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm toán. 

 

- Nhận xét, đánh giá và xác nhận việc chấp hành các chính sách, chế độ 

tài chính, kế toán, về sự chính xác, trung thực, hợp pháp của các báo cáo tài 

chính, báo cáo quyết toán đã được kiểm toán và chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về những nội dung đã nhận xét, đánh giá và xác nhận; kiểm tra, đánh giá 

tính tuân thủ luật pháp và tính kinh tế trong quản lý và sử dụng các nguồn lực 

tài chính nhà nước và tài sản nhà nước. 
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 - Thông qua việc kiểm toán, góp ý kiến với các đơn vị được kiểm toán 

sửa chữa những sai sót, vi phạm để chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, kế 

toán của đơn vị. Kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lý những vi phạm chế độ 

tài chính, kế toán của Nhà nước; đề xuất với Thủ tướng Chính phủ việc sửa 

đổi, cải tiến cơ chế quản lý tài chính, kế toán cần thiết. 

 

 - Quản lý các hồ sơ, tài liệu đã được kiểm toán theo quy định của Nhà 

nước; giữ bí mật tài liệu, số liệu kế toán và sự hoạt động của đơn vị được kiểm 

toán theo quy định của Nhà nước. 

 

 - Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, cơ sở vật chất của hệ thống tổ chức 

Kiểm toán Nhà nước theo quy định chung của Chính phủ. Tổ chức huấn 

luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức kiểm toán. 

 c) Về quyền hạn và trách nhiệm 

 - Chỉ tuân theo pháp luật và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ đã 

được Nhà nước quy định. 

 - Được yêu cầu các đơn vị được kiểm toán gửi báo cáo quyết toán và 

cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết đề thực hiện nhiệm vụ kiểm toán. 

 - Được yêu cầu các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể quần chúng, các tổ 

chức xã hội  và công dân giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để KTNN thực hiện 

nhiệm vụ. 

 - Được đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giám định về mặt chuyên 

môn hoặc làm tư vấn khi cần thiết. 

 - Được đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo pháp luật đối với 

tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở công tác kiểm toán của KTNN và cung cấp 

sai sự thật thông tin, tài liệu cho KTNN. 

 - Được kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lý đối với tổ chức, cá nhân 

có những vi phạm chế độ tài chính - kế toán của Nhà nước. 
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 - Cung cấp hồ sơ tài liệu kiểm toán theo yêu cầu bằng văn bản của cơ 

quan pháp luật có thẩm quyền. 

  Các cơ quan có thẩm quyền nói ở điểm 5, 6 trên đây có nhiệm vụ thông 

báo cho KTNN biết kết quả giải quyết của mình trong thời hạn sớm nhất kể từ 

ngày nhận được yêu cầu và kiến nghị của KTNN. 

 - Khi cần thiết được uỷ thác hoặc thuê kiểm toán viên và tổ chức kiểm 

toán độc lập để kiểm toán nhưng KTNN phải chịu trách nhiệm về tính chính 

xác của số liệu, tài liệu và kết luận do kiểm toán viên và tổ chức kiểm toán 

độc lập đã thực hiện. 

 - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những vi phạm của tổ chức kiểm 

toán, kiểm toán viên khi thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và về những hậu quả 

xấu do khuyết điểm của tổ chức kiểm toán, kiểm toán viên gây ra cho các đối 

tượng kiểm toán. 

 2.2.2. Thực trạng về  tổ chức bộ máy và hoạt động KTNN  

 a) Về tổ chức: 

- KTNN là cơ quan thuộc Chính phủ - do Tổng KTNN phụ trách, Tổng 

KTNN và các Phó Tổng KTNN do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm và miễn 

nhiệm. 

 - Cơ cấu tổ chức bộ máy theo mô hình tập trung, thống nhất, gồm các tổ 

chức giúp Tổng KTNN thực hiện chức năng, nhiệm vụ và các đơn vị sự nghiệp 

như đã nói ở trên. 

 b) Về hoạt động: 

 - KTNN thực hiện kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán hàng năm được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

(Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân) yêu cầu. 

 - KTNN có trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm toán với Chính phủ, Quốc 

hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các đơn vị được kiểm toán. 
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 - Hoạt động của KTNN được thực hiện thông qua đội ngũ kiểm toán 

viên Nhà nước. Khi thực hiện nhiệm vụ, kiểm toán viên Nhà nước chỉ tuân 

theo pháp luật và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ đã được Nhà nước quy 

định và phải bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực. 

- Kinh phí hoạt động của hệ thống KTNN do Ngân sách Nhà nước cấp, 

biên chế của hệ thống KTNN thuộc biên chế quản lý Nhà nước do Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt. 

 2.3. Những tồn tại hạn chế  trong hoạt động của KTNN 

 Qua gần 10 năm hoạt động, với sự quan tâm của các cơ quan Đảng, 

Quốc hội, Chính phủ, KTNN từ chỗ không có một tổ chức tiền thân đến nay 

đã hình thành được bộ máy tương đối ổn định, đã hoạt động đạt được những 

thành tích nhất định và phát huy được hiệu quả, chứng minh được vị thế của 

mình trong hệ thống các cơ quan kiểm tra kiểm soát của Nhà nước. Tuy nhiên 

trong quá trình hoạt động, bên cạnh những thành tựu đạt được còn có những 

tồn tại, hạn chế và yếu kém, mà KTNN cần nhận thức đầy đủ khách quan để 

tập trung giải quyết trong thời gian tới, đó là: 

 Một là, mặc dù đã rất cố gắng song hoạt động KTNN vẫn chưa thực sự 

đáp ứng kịp các yêu cầu về quản lý đang ngày càng tăng lên nhanh chóng của 

nền kinh tế cũng như yêu cầu về sự phát triển KTNN. 

+ Lĩnh vực kiểm toán ngân sách: mới chỉ kiểm toán được hết vòng 2 và 

bắt đầu kiểm toán vòng 3 báo cáo quyết toán của 61 tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, 26 Bộ, ngành, cơ quan thuộc ngân sách Trung ương. 

+ Lĩnh vực kiểm toán DNNN: mới kiểm toán 17 Tổng công ty 91 và các 

Tổng công ty 90 hạng đặc biệt ... 

+ Lĩnh vực ĐT - XDCB và chương trình dự án: KTNN mới chỉ kiểm 

toán được 11 công trình đầu tư XDCB, 02 chương trình dự án của Nhà nước. 

+ Lĩnh vực an ninh, quốc phòng, và ngân sách Đảng: mới chỉ kiểm toán 

được 29 đơn vị Quân đoàn, Quân khu, Quân binh chủng, Tổng cục và 10 báo 
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cáo quyết toán ngân sách tỉnh uỷ thuộc Đảng và các doanh nghiệp thuộc Bộ 

Quốc phòng, Bộ Công an.   

Hai là, khả năng phân tích tổng hợp về các mặt hoạt động của đơn vị 

được kiểm toán còn rất nhiều hạn chế do đó ý kiến đánh giá nhận xét và kiến 

nghị chưa ngang tầm với hoạt động của cơ quan KTNN, dẫn tới một số mặt 

chất lượng kiểm toán chưa cao. Các phát hiện chưa thật sự đi sâu và tập trung 

vào những vấn đề lớn để làm cơ sở kiến nghị những vấn đề có tính chất vĩ mô 

giúp Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan chức năng của Nhà nước hoàn thiện 

cơ chế chính sách, quản lý tốt hơn nguồn nhân lực Quốc gia. 

Ba là, hiệu lực các kết luận của hoạt động kiểm toán chưa ngang tầm 

với vai trò, chức năng, nhiệm vụ; trong 10 năm hoạt động, KTNN chưa đưa ra 

được nhiều vụ việc vi phạm pháp luật để xử lý nghiêm minh các sai phạm 

trong công tác quản lý; còn né tránh trong qúa trình kiểm toán, vì vậy có 

những phát hiện nhưng chưa kiến nghị xử lý kiên quyết là nguyên nhân dẫn 

tới vai tò và hiệu lực hoạt động của KTNN chưa được phát huy cao độ trong 

đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng. 

Bốn là, vẫn còn hiện tượng chưa nghiêm trong việc tuân thủ quy trình 

chuẩn mực, quy chế kiểm toán và nghề nghiệp của KTV, mặc khác công tác 

kiểm tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp cũng chưa 

thực sự đi vào nề nếp, có bài bản. 

Năm là, công tác tuyên truyền về hoạt động KTNN còn nhiều hạn chế, 

sự hiểu biết và nhận thức về hoạt động KTNN của các cơ quan, tổ chức và 

nhân dân còn chưa sâu rộng.     

 2.4. Nguyên nhân của những tồn tại yếu kém            

Những tồn tại, hạn chế nêu trên do nhiều nguyên nhân, tuy nhiên những 

nguyên nhân cơ bản và chủ yếu có ảnh hưởng một cách sâu sắc toàn diện đến 

kết quả hoạt động KTNN là do: 

a) Nền tảng pháp lý cho tổ chức và hoạt động của KTNN chưa đủ 

tầm, chưa đầy đủ và chưa đồng bộ. Vị trí của KTNN liên quan trực tiếp đến 

những nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của Nhà nước nhưng hiện chỉ được 
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điều chỉnh bằng các văn bản dưới Luật (Nghị định số 70/ CP ngày 11/7/1994 

của Chính phủ về việc thành lập cơ quan Kiểm toán Nhà nước và Quyết định 

61/TTg ngày 24/01/1995 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức 

và hoạt động của KTNN; Nghị định số 93/NĐ-CP ngày 13/8/2003 của Chính 

phủ). Trên thực tế, chức năng của KTNN cũng mới chỉ giới hạn trong kiểm 

toán tài chính và kiểm toán tuân thủ, các yếu tố của kiểm toán hoạt động mới 

chỉ dừng ở một số đánh giá khái quát; hoạt động của KTNN chưa được pháp 

luật thừa nhận là công việc bắt buộc mà mọi tổ chức, cơ quan có sử dụng 

NSNN phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chấp hành; giá trị pháp lý của báo cáo 

kiểm toán chưa được khẳng định … đã làm hạn chế vai trò và tác dụng vốn có 

của KTNN. 

b) Địa vị pháp lý của KTNN chưa tương xứng với chức năng nhiệm vụ 

được giao. Là một tổ chức thực hiện kiểm tra tài chính Nhà nước và tài sản 

công đối với hệ thống các cơ quan công quyền và tất cả các đơn vị, tổ chức 

quản lý và sử dụng tài chính Nhà nước và tài sản Nhà nước nhưng hiện nay 

KTNN mới chỉ là một cơ quan thuộc Chính phủ do đó làm cho hiệu lực thực 

hiện các kiến nghị, kết luận kiểm toán còn hạn chế. 

c) Mối quan hệ giữa KTNN với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, bảo 

vệ pháp luật, đặc biệt là với hệ thống thanh tra tài chính chưa được xác lập đầy 

đủ và phân định rõ ràng nên còn tình trạng chồng chéo, thiếu sự hỗ trợ, phối 

hợp. 

d) Hệ thống các chuẩn mực kiểm toán, quy trình kiểm toán, phương 

pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán và kiểm tra chất lượng kiểm toán còn 

đang trong quá trình nghiên cứu, xây dựng, khảo nghiệm và hoàn thiện nên 

chưa đầy đủ, chưa đồng bộ, thiếu những hướng dẫn chi tiết cụ thể. Trong quá 

trình thực hiện đã bộc lộ những điểm bất hợp lý chưa được sửa đổi, bổ sung 

kịp thời gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện tổng hợp kết quả, lập và 

phát hành báo cáo kiểm toán. 

e) Hệ thống tổ chức và đội ngũ KTV còn rất thiếu và yếu so với yêu 

cầu công việc và chức năng, nhiệm vụ được giao.Với dân số hơn 80 triệu 
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nhưng chỉ có 540 KTV. Quy mô và năng lực của KTNN Việt Nam còn rất nhỏ 

bé so với các nước trong khu vực và trên thế giới (Trung Quốc: 80.000 KTV; 

ấn Độ: 65.000; Malaixia: 3.500; Thái Lan: 2300…). Cơ cấu tổ chức các bộ 

phận chức năng và Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành ở trung ương cũng như 

các Kiểm Nhà nước khu vực chưa đồng bộ và hoàn chỉnh. Với năng lực hiện 

có, hàng năm KTNN mới chỉ kiểm toán được 20-25% báo cáo quyết toán các 

bộ, ngành, các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương; 10-15 báo cáo tài 

chính của Tổng công ty Nhà nước và 8-10 Dự án đầu tư nhóm A. Trình độ cán 

bộ, công chức, KTV còn hạn chế, tuy đa số có kinh nghiệm thực tiễn nhưng 

chưa được đào tạo một cách cơ bản và đầy đủ về nghiệp vụ kiểm toán và các 

kiến thức cần thiết của nền kinh tế thị trường. Trình độ phân tích tổng hợp, 

ngoại ngữ, tin học; kiến thức về quản lý nhà nước và thủ tục hành chính  còn 

yếu.  

g) ý thức chấp hành pháp luật nói chung và ý thức chấp hành các 

kiến nghị của công tác kiểm tra, kiểm toán nói riêng của các cơ quan đơn vị 

được kiểm toán chưa được nghiêm túc. Vì vậy, các kết quả của hoạt động 

kiểm toán đi vào đời sống kinh tế - xã hội bị hạn chế. 

h) Hệ thống mẫu biểu về báo cáo, biên bản kiểm toán, hồ sơ, nhật ký 

kiểm toán,... chưa được ban hành đầy đủ, đồng bộ và chưa có sự hướng dẫn 

thống nhất cách ghi chép hồ sơ, nhật ký kiểm toán, chưa có sự hướng dẫn việc 

lập và lưu trữ bằng chứng kiểm toán. Do thiếu sự hướng dẫn thống nhất nên 

tình trạng báo cáo kiểm toán thiếu rất nhiều bằng chứng kiểm toán lưu trữ 

kèm theo. 

i) Quy trình kiểm tra soát xét chất lượng kiểm toán chưa được biên 

soạn để áp dụng vào thực tiễn cũng như chưa có chuẩn mực kiểm tra, soát xét. 

Vì vậy, công tác kiểm tra soát xét, đánh giá chất lượng báo cáo kiểm toán phụ 

thuộc vào kinh nghiệm, trình độ của các kiểm soát viên. 

k) Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho 

hoạt động kiểm toán còn thiếu thốn, đặc biệt là các thiết bị như máy tính xách 
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tay. Các đoàn kiểm toán của KTNN thường công tác lưu động liên tục, dài 

ngày, trên phạm vi rộng. Không có máy tính xách tay trang bị đủ cho các tổ 

kiểm toán, nên các tổ kiểm toán thuộc các đoàn thiếu phương tiện làm việc 

cần thiết và hiệu quả phần nào ảnh hưởng đến tiến độ và thời gian báo cáo. 

Mặt khác thu nhập và điều kiện ăn, ở đi lại của đội ngũ cán bộ, công chức 

kiểm toán còn gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả hoạt 

động kiểm toán và công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành chung của ngành. 

e) Công tác tuyên truyền về cơ quan KTNN còn nhiều hạn chế trong 

đời sống kinh tế - xã hội, sự hiểu biết và nhận thức về hoạt động kiểm toán 

của các cơ quan, các tổ chức, các đoàn thể, các doanh nghiệp và nhân dân về 

kiểm toán nói chung và về KTNN nói riêng ... ở Việt Nam còn rất hạn chế. 

Cụm từ kiểm toán mới xuất hiện ở Việt Nam vào đầu những năm 90 của thế 

kỷ XX; ngày 11 tháng 7 năm 1994 Chính phủ ban hành Nghị định số 70/CP 

về việc thành lập cơ quan KTNN. Vì vậy, hoạt động của KTNN trong những 

năm qua còn gặp nhiều khó khăn do môi trường kiểm toán còn hạn chế là điều 

cũng không có gì đáng ngạc nhiên. 

 

m) Mức độ hội nhập của KTNN Việt Nam với khu vực và thế giới còn 

rất hạn chế, các hình thức hợp  tác còn ở mức độ thấp, chưa đủ điều kiện và 

khả năng để tham gia tích cực vào hoạt động của Tổ chức INTOSAI và 

ASOSAI. 

Ngoài những nguyên nhân chủ quan thuộc về nội bộ ngành kiểm toán, 

nguyên nhân của những yếu kém, bất cập trước hết là do KTNN là một lĩnh 

vực còn rất mới mẻ ở nước ta, chúng ta còn thiếu hiểu biết và chưa có nhiều 

kinh nghiệm. Những chậm trễ trong việc cải cách hành chính Nhà nước, trong 

việc đổi mới quản lý kinh tế tài chính, sử dụng lao động, chính sách tiền 

lương... cũng là yếu tố cản trở quá trình phát triển của KTNN.           
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2.5. Kinh nghiệm về mô hình phát triển KTNN (SAI) ở một số 
nước trên thế giới  

2.5.1. Tuyên bố Lima về các định hướng cơ bản trong công tác kiểm 

tra tài chính công của INTOSAI 

Trước khi nghiên cứu về kiểm toán một số nước điển hình, chúng tôi 

cho rằng nhất thiết cần phải nghiên cứu những định hướng cơ bản của Tuyên 

bố Lima đã được Đại hội lần thứ IX của INTOSAI thông qua vào tháng 

10/1977. Nội dung của bản Tuyên bố này là kết quả của sự hợp tác nghiên cứu 

giữa các thành viên của INTOSAI, đây là những định hướng cơ bản và đã được 

thừa nhận như là những thông lệ phổ biến, không thể tranh cãi đối với việc 

thiết lập và tổ chức cơ quan Kiểm toán tối cao, tổ chức kiểm tra tài chính từ 

bên ngoài đối với nền tài chính công ở mọi Quốc gia. 

 Mặc dù Tuyên bố Lima không bị ràng buộc về mặt pháp lý quốc tế, 

nhưng nó được xem như là một văn kiện chung thích hợp với mọi hình thức tổ 

chức hệ thống kiểm tra tài chính ở các nước thành viên. 

 Toàn bộ Tuyên bố gồm 7 phần, với 25 điều khoản. Dưới đây chúng tôi 

chỉ  trình bày những nội dung cơ bản phục vụ cho định hướng nghiên cứu xây 

dựng chiến lược kiểm toán. 

 a) Mục đích và hình thức kiểm toán    

 Một nền tài chính công với tư cách là một nền kinh tế thác quản (phân 

cấp) và ngày nay Nhà nước không chỉ hoạt động trong lĩnh vực quản lý Nhà 

nước đơn thuần như trước đây, mà ngày càng mở rộng phạm vi hoạt động, 

xâm nhập vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội, do đó nhu cầu xem xét việc sử 

dụng các nguồn tài chính công và hiệu lực của các Quyết định do các cơ quan 

có thẩm quyền ban hành, đòi hỏi mỗi Quốc gia phải hình thành một cơ quan 

Kiểm toán tối cao để thực hiện các mục đích: 

 - Kiểm tra tính xác thực và hiệu quả của việc sử dụng các nguồn tài 

chính công. 
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 - Chỉ ra những sai lệch so với chuẩn mực, những vi phạm các nguyên 

tắc về tính hợp pháp, hợp lý, kinh tế và tiết kiệm trong công tác quản lý ngân 

sách và kinh tế. 

 - Đưa ra các kiến nghị, các giải pháp buộc các đơn vị hữu trách sửa 

chữa khắc phục, ngăn ngừa hạn chế những tái phạm tương tự trong tương lai. 

 Để đạt được các mục đích nêu trên, các cơ quan Kiểm toán tối cao có 

thể áp dụng các hình thức kiểm toán như: 

 - Kiểm toán trước và kiểm toán sau: 

 + Kiểm toán trước: Đây là công việc được tiến hành trước khi thực hiện 

việc quản lý chi tiêu ngân sách là một hình thức không thể thiếu đối với một 

nền kinh tế - tài chính công lành mạnh và đã được phân cấp quản lý, nhằm 

ngăn chặn những sai sót và thiệt hại ngay trước khi nó xảy ra. Tuy nhiên hình 

thức kiểm tra này có nhược điểm dễ gây ra sự chồng chéo và xóa nhòa trách 

nhiệm pháp lý của các cơ quan quản lý Nhà nước. Kiểm tra trước có thể được 

thực hiện bởi cơ quan Kiểm toán tối cao hoặc cũng có thể bởi các cơ quan 

kiểm tra khác, tùy thuộc vào môi trường pháp lý cũng như các điều kiện và 

yêu cầu của từng Quốc gia. 

 + Kiểm tra sau: Là việc kiểm tra các báo cáo và xác định rõ trách nhiệm 

của các cơ quan có nghĩa vụ báo cáo để chỉ ra những sai sót, vi phạm, thiệt hại 

đã xảy ra cần phải sửa chữa hoặc bồi thường và các giải pháp để sửa chữa 

khắc phục, ngăn chặn những tái phạm. Kiểm tra sau do cơ quan Kiểm toán tối 

cao thực hiện, là một nhiệm vụ không thể thiếu được ở cơ quan Kiểm toán tối 

cao. 

 - Kiểm toán ngoại vi và kiểm toán nội bộ 

 + Kiểm toán ngoại vi (từ bên ngoài): Cơ quan Kiểm toán tối cao là một 

tổ chức kiểm tra đứng bên ngoài, nằm ở bên ngoài các hoạt động tài chính - 

ngân sách, là một cơ quan kiểm tra ngoại vi và có thẩm quyền kiểm tra hiệu 

lực của cơ quan kiểm toán nội bộ và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan kiểm 

toán này. 
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 + Kiểm toán nội bộ: Các cơ quan kiểm toán nội bộ được thành lập trong 

phạm vi của từng cơ quan và đơn vị cơ sở nhưng về mặt tổ chức và chức năng, 

các cơ quan kiểm toán nội bộ phải được độc lập tới mức có thể đạt được trên 

cơ sở các quy định trong pháp luật của từng Quốc gia. 

 - Kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hiệu quả 

 + Kiểm toán tuân thủ: Là công việc kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của 

công tác quản lý và công tác kế toán (chấp hành các quy phạm pháp luật và 

chế độ kế toán). Đây là nhiệm vụ truyền thống của cơ quan Kiểm toán tối cao. 

 + Kiểm toán tính hiệu quả: Bên cạnh việc kiểm toán tuân thủ vấn đề 

quan trọng và có ý nghĩa mà người ta đang hướng tới là kiểm toán tính hiệu 

quả, nghĩa là việc kiểm tra tính kinh tế, hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả của hoạt 

động Nhà nước. 

 Nói tóm lại: Các cơ quan Kiểm toán tối cao phải phấn đấu để đạt được 

đồng thời các mục tiêu của kiểm tra là: xác định tính hợp pháp, hợp lệ, tính 

kinh tế, hợp lý, tiết kiệm của công tác quản lý tài chính - ngân sách, việc nhấn 

mạnh đến trọng tâm nào là do từng cơ quan Kiểm toán tối cao xác định và 

theo từng trường hợp riêng. 

  b) Địa vị pháp lý và nguyên tắc tổ chức 

 * Địa vị pháp lý 

 - Để thực hiện được các mục tiêu trên, nhất thiết ở mỗi Quốc gia cần 

phải có một cơ quan Kiểm toán tối cao mà sự tồn tại và tính độc lập của nó 

phải được xác định bằng luật cơ bản (Hiến pháp) và các đạo luật có liên quan 

khác. 

 - Nó phải được xem như là một tổ chức kiểm tra tài chính công cao nhất 

của Quốc gia và không có tổ chức nào thay thế được. 

* Nguyên tắc tổ chức 

  Cơ quan Kiểm toán tối cao dù được tổ chức theo hình thức nào, nhưng 

nó chỉ có thể thực hiện được nhiệm vụ một cách khách quan và thật sự hiệu 

quả khi nó được đảm bảo tính độc lập (nguyên tắc tổ chức: đảm bảo tính độc 

lập).Tính độc lập được thể hiện trên các phương diện: 

  - Độc lập của cơ quan Kiểm toán tối cao 
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+Độc lập với cơ quan bị kiểm tra và được bảo vệ trước những ảnh 

hưởng tác động từ bên ngoài. 

+Độc lập về mặt chức năng, nhiệm vụ và tổ chức. 

 +Tuy nhiên, tính độc lập nêu ở đây cũng chỉ có nghĩa tương đối mà 

không phải tuyệt đối hoàn toàn trước sự đan xen giữa các cơ quan quyền lực 

Nhà nước. 

- Độc lập của các uỷ viên kiểm toán và công chức kiểm toán 

 +Tính độc lập của cơ quan Kiểm toán tối cao gắn liền và không tách rời 

với tính độc lập của các ủy viên kiểm toán. Các ủy viên kiểm toán hoặc các ủy 

viên của Hội đồng Lãnh đạo cơ quan Kiểm toán tối cao (tổ chức theo đơn 

tuyến) là những người có quyền đưa ra các quyết định, các ý kiến nhận xét và 

phải chịu trách nhiệm về các ý kiến nhận xét đó với bên ngoài. 

 +Tính độc lập của các ủy viên (Ban Lãnh đạo) phải được Hiến pháp 

đảm bảo thông qua quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm và theo cơ quan Hiến pháp 

của từng nước. 

 +Trong hoạt động, các công chức kiểm toán phải được độc lập, không 

chịu ảnh hưởng và lệ thuộc vào các đơn vị bị kiểm toán. 

- Độc lập về tài chính 

 + Cơ quan Kiểm toán tối cao phải được cấp phương tiện tài chính đầy 

đủ, tạo điều kiện cho việc hoàn thành các nhiệm vụ. 

 + Cơ quan Kiểm toán tối cao phải được quyền trực tiếp đề nghị với cơ 

quan có quyền phân bổ NSNN (Quốc hội) các phương tiện tài chính cần thiết. 

 + Cơ quan Kiểm toán tối cao phải tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng 

nguồn kinh phí được cấp trong năm tài chính của mình. 

 - Mối quan hệ giữa Quốc hội và Chính phủ.  

 Việc đảm bảo tính độc lập của cơ quan Kiểm toán tối cao liên quan chặt 

chẽ tới vấn đề quan hệ với cơ quan Lập pháp và Hành pháp. 

 Bằng việc tách tổ chức kiểm tra tài chính công ra khỏi phạm vi tổ chức 

lập pháp và hành pháp để đảm bảo cho người kiểm tra và người bị kiểm tra 

không phải là một và giữ một khoảng cách tối thiểu nhất định. Hình thái này 

đặc biệt làm nổi bật tính độc lập về mặt thiết lập cơ quan Kiểm toán tối cao 

được đảm bảo trên cơ sở Hiến pháp, hoặc kể cả khi cơ quan Kiểm toán tối cao 

do cơ quan Lập pháp lập nên thuộc nó, thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo sự 

ủy nhiệm của Quốc hội thì mối quan hệ định rõ trong Hiến pháp. Mặt khác, 
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hoạt động của Chính phủ và cơ quan chính quyền địa phương và các tổ chức 

khác thuộc Chính phủ là hoạt động kiểm tra của cơ quan Kiểm toán tối cao. 

Nhưng điều đó không có nghĩa là Chính phủ bị đặt dưới cơ quan Kiểm toán tối 

cao. Mối quan hệ của cơ quan Kiểm toán tối cao với Quốc hội và Chính phủ 

cần phải được xác định trong những văn bản pháp luật cho phù hợp với điều 

kiện và sự cần thiết của mỗi Quốc gia. 

c) Chức năng, nhiệm vụ  

  Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của cơ quan Kiểm toán tối cao cần phải 

được quy định trong Hiến pháp và những quy định chi tiết cần phải được thể 

hiện thông qua một đạo luật như: Luật Ngân sách hoặc Luật Kiểm toán. Việc 

xác định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Kiểm toán tối cao, Tuyên bố Lima 

không đưa ra những điều lệ cụ thể, nó phụ thuộc vào điều kiện và yêu cầu của 

từng nước. Những định hướng cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán 

tối cao được xác định:  

 - Kiểm tra toàn bộ công tác quản lý và tính kinh tế của NSNN. 

 - Kiểm tra các cơ quan Nhà nước và các cơ sở Nhà nước ở nước ngoài. 

 - Kiểm tra các khoản thu NSNN.  

 - Kiểm tra các hoạt động và quy trình xây dựng (chương trình dự án đầu 

tư). 

 - Kiểm tra việc lắp đặt các thiết bị xử lý dữ liệu bằng máy tính điện tử. 

 - Kiểm tra các DNNN và các doanh nghiệp mà trong đó Nhà nước tham 

gia đầu tư vốn. 

 - Kiểm toán các cơ sở được Nhà nước trợ vốn. 

 - Kiểm toán các tổ chức Quốc tế và đa Quốc gia. 

 d) Quyền hạn của cơ quan Kiểm toán tối cao 

 Trong Tuyên bố Lima định hướng các quyền hạn của cơ quan Kiểm 

toán tối cao trong lĩnh vực kiểm tra trong việc đưa ra ý kiến và theo dõi các 

đơn vị được kiểm toán thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh kiến nghị, kết luận của 

Kiểm toán tối cao cũng như các quyền hạn phối hợp khác trong việc ban hành 

các đạo luật, quy chế liên quan đến công tác quản lý ngân sách tài chính và kế 

toán cụ thể: 

 - Cơ quan Kiểm toán tối cao phải được phép tiếp cận với tất cả các tài 

liệu, văn bản có liên quan đến công tác tài chính và có quyền yêu cầu các đơn 
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vị được kiểm toán cung cấp thông tin, tài liệu, sổ sách và báo cáo quyết toán 

cũng như các tài liệu có liên quan khác đến công việc kiểm toán trong thời 

hạn nhất định. 

 - Cơ quan Kiểm toán tối cao có thể đưa ra những quyết định trong từng 

trường hợp rằng việc kiểm toán tiến hành tại hiện trường (trụ sở đơn vị được 

kiểm toán) hoặc tại trụ sở của cơ quan Kiểm toán tối cao theo yêu cầu của 

mình. 

 - Trong một thời gian do luật pháp quy định, các đơn vị được kiểm toán 

phải có ý kiến về các nhận xét kết luận của cơ quan Kiểm toán tối cao và phải 

công bố, đưa ra những biện pháp khắc phục, sửa chữa những sai sót trên cơ sở 

những kết luận đó. 

 - Đối với những cơ quan Kiểm toán tối cao không được đưa ra những 

kết luận bằng những hình thức có hiệu lực pháp lý bắt buộc phải thi hành, thì 

cơ quan Kiểm toán tối cao cần phải có quyền tống đạt những đề nghị của 

mình tới các cơ quan có thẩm quyền để đưa ra những biện pháp cần thiết và có 

hiệu lực bắt buộc. 

 - Cơ quan Kiểm toán tối cao có thể gửi tới Quốc hội, chính quyền báo 

cáo những vấn đề thẩm định quan trọng thông qua kinh nghiệm hoạt động của 

mình, kể cả  những nhận xét đánh giá về các đạo luật, quy chế thuộc các vấn 

đề tài chính chung dự kiến ban hành. Việc chấp thuận hay bác bỏ là tùy vào 

các cơ quan quyền lực Nhà nước, tuy nhiên nhiệm vụ này không được dẫn tới 

sự ảnh hưởng, tới kết luận kiểm toán và hoạt động của cơ quan Kiểm toán tối 

cao. 

 - Các quy chế về trình tự quyết toán chỉ được phép ban hành với sự 

thống nhất của cơ quan Kiểm toán tối cao. 

 ®) Phương pháp và quy trình kiểm toán 

 - Cơ quan Kiểm toán tối cao phải được thực hiện hoạt động kiểm toán 

theo một kế hoạch chương trình do mình lập ra. 

 - Vì hiếm khi có thể hoàn thành một cuộc kiểm tra toàn bộ tất cả các 

đối tượng kiểm toán, do đó về nguyên tắc cơ quan Kiểm toán tối cao phải thực 

hiện kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu (chọn lọc) xác suất. Do vậy phải 

thực hiện trên cơ sở và với số lượng đủ (cần thiết) để có thể đánh giá về chất 

lượng mô hình định trước và tính hợp lệ của công tác quản lý ngân sách - kinh 

tế. 
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 - Các phương pháp kiểm toán phải luôn thường xuyên được cải tiến, 

thích ứng với trình độ của khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý ngân sách 

- kinh tế. 

 - Việc soạn thảo các cuốn sổ tay (cẩm nang) kiểm toán nội bộ cơ quan 

Kiểm toán tối cao phải được xem như là phương tiện trợ giúp cho kiểm toán 

viên. 

 e) Báo cáo kiểm toán 

- Cơ quan Kiểm toán tối cao có quyền và nghĩa vụ báo cáo cho Quốc 

hội hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về kết quả hoạt động của mình 

dưới các hình thức: 

 - Báo cáo năm: Đây là báo cáo về toàn bộ hoạt động của cơ quan Kiểm 

toán tối cao. 

 - Báo cáo giữa các kỳ trong năm: Ngoài báo cáo hàng năm, cơ quan 

Kiểm toán tối cao cũng có trách nhiệm báo cáo đột xuất về những vụ việc có ý 

nghĩa quan trọng đặc biệt. 

 Nhìn chung, báo cáo kiểm toán cần phải có sự đánh giá rõ ràng khách 

quan nội dung sự việc, tập trung vào những vấn đề cơ bản, đưa ra được biện 

pháp, phương hướng khắc phục, tăng cường khả năng thi hành các kết luận, 

kiến nghị của cơ quan Kiểm toán tối cao, ngôn ngữ báo cáo phải rõ ràng, dễ 

hiểu, khúc triết đồng thời phải xem xét một cách thỏa đáng tới quan điểm của 

các cơ quan, đơn vị được kiểm toán.Về nguyên tắc, các báo cáo kiểm toán cần 

phải được công bố công khai, tuy nhiên cũng cần phải cân nhắc giữa quyền và 

lợi ích của việc công bố theo đúng quy định pháp luật. 

Những nội dung cơ bản nằm trong Tuyên bố Lima nêu trên đây cần 

phải được vận dụng, quán triệt trong việc thiết lập tổ chức, triển khai hoạt 

động kiểm tra tài chính công ở tất cả các cơ quan Kiểm toán tối cao trên thế 

giới. 

2.5.2 Các loại mô hình phát triển KTNN (SAI) trên thế giới 

hiện nay  

Có thể nói, các cơ quan KTNN trên thế giới (theo INTOSAI gọi theo 

khái niệm chung là tổ chức Kiểm toán tối cao - SAI) không có mấy sự khác 

nhau về mục đích hoạt động, trong khi đó thì những thiết chế về tổ chức nhân 

sự và cơ chế hoạt động (mà ở đây chúng tôi sẽ gọi là mô hình KTNN) của nó, 
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do rất nhiều nguyên nhân nội tại của từng nước, lại có rất nhiều điểm không 

tương đồng, thậm chí rất khác nhau. Việc nghiên cứu không thể chỉ căn cứ vào 

mô hình kiểm toán của một nước riêng lẻ và ngược lại cũng không thể xem 

xét tất cả mô hình kiểm toán 178 tổ chức KTNN thuộc các Quốc gia trên thế 

giới, do đó cần phải có sự tiến hành lựa chọn và phân loại "mô hình KTNN" 

để nghiên cứu. Nếu căn cứ vào các tiêu thức khác nhau thì có nhiều cách phân 

loại khác nhau, ở đây cách phân loại mà đề tài tiếp cận là dựa trên cơ sở xem 

xét vị trí pháp lý và mối quan hệ của cơ quan KTNN với hệ thống các cơ quan 

quyền lực Nhà nước, dựa trên tiêu thức phân loại này, thì nhìn chung các tổ 

chức KTNN trên thế giới đều thuộc một trong ba loại mô hình KTNN cơ bản: 

1- Mô hình Napoleonic (mô hình KTNN Tư pháp - Toà án); 2- Mô hình 

Westminster (mô hình KTNN thuộc cơ quan Lập pháp - Quốc hội) và 3- Mô 

hình Châu á (hay mô hình KTNN thuộc cơ quan Hành pháp - Chính phủ). 

 Dưới đây chúng tôi phân tích và làm rõ những đặc điểm cơ bản của từng 

loại mô hình: 

 a) Mô hình Napoleonic (thuộc Tư pháp) : tiêu biểu là cơ quan kiểm 

toán của Cộng hoà Pháp. 

 Đây là loại mô hình dựa trên hình mẫu mô hình Tòa Thẩm kế (La 

courdes comptes) Pháp được thiết lập vào thời Napoleon I năm 1807. Đặc 

điểm của loại mô hình KTNN này là tên gọi các cơ quan KTNN của loại này 

để giống nhau "Tòa Thẩm kế", thiết chế hình thành trên cơ sở Hiến pháp, 

Luật NSNN, Luật Kiểm toán và các bộ luật có liên quan khác, vị trí pháp lý 

của nó đứng độc lập giữa hệ thống quyền lực Nhà nước, được tổ chức theo chế 

độ tạm quyền phân lập, thực hiện chức năng xét xử như Tòa án. Về mặt nhân 

sự gồm một số lượng lớn các quan tòa (ủy viên, công tố viên kiểm toán) được 

bổ nhiệm suốt đời, theo quy chế thẩm phán... 

 Mặc dù các cơ quan KTNN của 3 nước Pháp, Đức, áo đều có tính độc 

lập cao về mặt tổ chức và hoạt động nhưng hai cơ quan KTNN Đức và áo 

không thực hiện chức năng xét xử tính lập pháp và tính tuân thủ pháp luật và 

các quy định có liên quan như Tòa Thẩm kế Pháp. Xu hướng ngày nay của 

KTNN Đức và áo đang "xích lại" gần với Quốc hội giúp Quốc hội trong các 

lĩnh vực kiểm tra và ra quyết định phân bổ ngân sách cũng như tư vấn cho 
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Quốc hội và Chính phủ các biện pháp cụ thể trong quản lý tài chính và ban 

hành các dự luật kinh tế, tài chính quan trọng. 

 Về quy chế bổ nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch KTNN ở 3 nước này 

không giống nhau. Luật Kiểm toán của Pháp quy định bổ nhiệm Chủ tịch theo 

Sắc lệnh của Hội đồng Bộ trưởng và bổ nhiệm suốt đời cho đến tuổi về hưu 

(68) còn ở Đức và áo lại do 2 Viện của Quốc hội bổ nhiệm theo đề nghị của 

Chính phủ Liên bang cho một nhiệm kỳ 12 năm. 

 b) Mô hình Westminster (thuộc Quốc hội): gồm có KTNN Mỹ, Anh, 

Canada, Nga và Ba Lan ... 

 Mô hình KTNN thuộc loại này thường được thiết lập trên nguyên tắc 

người kiểm tra và bị kiểm tra không phải là một, hay nói cách khác các cơ 

quan KTNN phải có vị trí độc lập với cơ quan Hành pháp (Chính phủ). Đặc 

trưng nổi bật của các cơ quan KTNN thuộc loại mô hình này là gắn liền với 

Quốc hội hoặc là một tổ chức của Quốc hội (như: Anh, Nga, Ba Lan), và hoạt 

động theo kế hoạch, yêu cầu của Quốc hội và chịu sự giám sát của Quốc hội 

(hoặc ủy ban Kiểm toán Quốc hội). Chức Tổng Kiểm toán (Chủ tịch) ngoại 

trừ Mỹ do Tổng thống bổ nhiệm, còn lại Anh, Canada, Nga, Ba Lan đều do 

Quốc hội bổ nhiệm, thậm chí Tổng Kiểm toán Anh còn được coi là một quan 

chức của Hạ viện. Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán của các nước trong loại mô 

hình này được xác định trong một số năm nhất định như: Mỹ là 15 năm không 

có tái cử; Canada là 10 năm không có quyền tái cử; Anh, Nga nhiệm kỳ 6 

năm; Ba Lan nhiệm kỳ 6 năm có thể kéo dài thêm 1 nhiệm kỳ nữa nhưng 

không quá 2 nhiệm kỳ. 

 c) Mô hình Châu á (thuộc Chính phủ): gồm có Trung Quốc, Hàn 

Quốc, Nhật Bản... 

 Những nước thiết lập cơ quan KTNN theo mô hình này phần lớn là 

những nước đang phát triển, những nước đang trong quá trình chuyển đổi nền 

kinh tế hoặc là những nước trước đây theo truyền thống có tổ chức một cơ 

quan Thanh tra thuộc Chính phủ. Do những đặc điểm đó nên đặc trưng nổi bật 

của mô hình này là vị trí cơ quan KTNN thường thuộc cơ quan Hành pháp 

(Kiểm toán Quốc gia Trung Quốc, ủy ban Kiểm toán và giám sát Hàn Quốc, 

ủy ban Kiểm toán Nhật Bản), và áp dụng phổ biến hoạt động theo mô hình 
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ủy ban, được quyền đưa ra các quyết định hành pháp, xử phạt hành chính như 

cảnh báo, kỷ luật bồi thường, phạt tiền hoặc truy tố. 

 Để đảm bảo cân bằng quyền lực (lập pháp - hành pháp) chức danh Chủ 

tịch hoặc các ủy viên kiểm toán của cơ quan KTNN ở loại mô hình này 

thường phải được bổ nhiệm theo quy chế thỏa hiệp (hiệp thương). Chẳng hạn, 

Chủ tịch ủy ban Kiểm toán do Thủ tướng đề cử - Quốc hội hoặc ủy 

banThường vụ Quốc hội nhất trí, Tổng thống bổ nhiệm. Riêng Chủ tịch ủy 

ban Kiểm toán kiêm Chủ tịch Hội đồng Kiểm toán Nhật Bản thì do Thủ tướng 

Chính phủ bổ nhiệm. 

 Mặc dù các cơ quan KTNN thuộc mô hình này là thành viên của Chính 

phủ, phải báo cáo cho Chính phủ nhưng vẫn phải đảm bảo nguyên tắc hoạt 

động độc lập chỉ tuân thủ theo pháp luật và các phương pháp chuyên môn 

nghiệp vụ quy định. 

 2.5.3. Một số mô hình KTNN tiêu biểu  

Hiện nay trên thế giới đã có 178 cơ quan KTNN là thành viên của 

INTOSAI, đề tài lựa chọn Luật KTNN của 3 nước đặc trưng cho các loại mô 

hình KTNN khác nhau để nghiên cứu. Đó là Luật KTNN của Pháp, Nga và 

Trung Quốc. 

 2.5.3.1. Pháp  

 a) Tên cơ quan Kiểm toán tối cao 

 Cour des Comptes - Tòa Thẩm kế. 

b) Địa vị pháp lý và tính độc lập 

 Tòa Thẩm kế là một trong các tổ chức lâu đời và có uy tín nhất trong bộ 

máy hành chính của Pháp, giúp Quốc hội và Chính phủ trong việc kiểm tra 

việc thực hiện các đạo luật tài chính. Tuy nhiên, Tòa Thẩm kế không phụ 

thuộc vào Quốc hội và Chính phủ. Tính độc lập của Tòa Thẩm kế được đảm 

bảo trong quy chế xét xử, có tư cách như thẩm phán, bất năng thuyên chuyển 

và được tự lập chương trình kiểm toán. 

  

c) Cơ cấu tổ chức và nhân sự 
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 - Chủ tịch Tòa Thẩm kế được bổ nhiệm suốt đời theo Sắc lệnh của Tổng 

thống và được nghỉ hưu ở tuổi 68. Tòa Thẩm kế được chia làm 7 Vụ, đứng đầu 

mỗi Vụ là Vụ trưởng điều hành được chọn từ những cố vấn giỏi và nghỉ hưu ở 

tuổi 65. 

 - Tòa Thẩm kế Pháp hiện nay có gần 500 người, 250 người trong số họ 

là thẩm phán. Giống như Chủ tịch, số thẩm phán này được bổ nhiệm suốt đời 

theo Sắc lệnh của Tổng thống. Nhóm này gồm có 85 cố vấn, trên 100 kiểm 

toán viên chính và gần 50 kiểm toán viên. Tất cả các thẩm phán đều được đào 

tạo cao cấp về luật pháp, kiểm toán, tài chính trong các trường Đại học, Viện 

Nghiên cứu, trường Hành chính Quốc gia. Ngoài ra, Tòa Thẩm kế còn có các 

viên chức không phải là thẩm phán, họ thực hiện các hoạt động không có tính 

chất tư pháp của Tòa. 

     d) Phạm vi kiểm toán và chức năng, nhiệm vụ 

           - Thẩm quyền kiểm toán của Tòa đã được quy định lần cuối cùng trong 

Luật được thông qua năm 1967. Luật này quy định cho kiểm toán tất cả các 

Bộ và các đơn vị công. Kiểm toán bảo hiểm xã hội, các Doanh nghiệp Nhà 

nước và các ngành công nghiệp Quốc gia đã được bổ sung vào năm 1976 khi 

các trách nhiệm trước đây của các đơn vị kiểm toán đã được hợp nhất với Tòa. 

Ngoài ra tất cả các đơn vị tư nhân mà nhận được tiền từ các qũy của công có 

thể được Tòa kiểm tra. ở đâu các qũy này lớn hơn 50% nguồn thu thì tất cả 

các qũy có thể được kiểm tra. Đối với các đơn vị nhận được ít hơn 50% nguồn 

thu từ các qũy công thì chỉ các qũy công có thể được kiểm tra. 

 - Tòa bị yêu cầu thực hiện đối với từng cơ quan hạch toán cho từng năm 

tài chính và cung cấp báo cáo hàng năm về ngân sách của Chính phủ. Tòa 

cũng kiểm tra các mặt của việc quản lý tài chính. Do đó Tòa kiểm tra cả tính 

tuân thủ với quyền phán xét và các quy trình việc thực hiện. Kiểm toán hoạt 

động được thực hiện bởi mỗi phòng trừ phòng đầu tiên, mà phòng này tập 

trung về NSNN. Trong những năm gần đây, kỹ thuật của việc đánh giá chương 

trình đã được phát triển cho phép đánh giá các hiệu quả thực sự của chương 

trình. 

 - Trước năm 1983, Tòa cũng có trách nhiệm kiểm toán các chính quyền 

khu vực và địa phương. Đến nay đã thực hiện quá trình phân cấp nhiệm vụ cho 

các kiểm toán khu vực đã và đang được hình thành. Tuy nhiên, Tòa vẫn duy trì 

một Tòa phúc thẩm các quyết định do các phòng khu vực làm ra. Một Ban liên 
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lạc bao gồm các thành viên từ mỗi cấp phối hợp với các chương trình chiến 

lược của phòng khu vực và nhận ra các lĩnh vực mà đầu tư kết hợp có thể diễn 

ra ở đó. 

 ®) Các yêu cầu báo cáo 

 - Từ năm 1995, đã quy định Tòa Thẩm kế phải phát hành 3 báo cáo 

chính hàng năm, Báo cáo cho Quốc hội về việc thực hiện Luật Ngân sách, Báo 

cáo chung và Báo cáo về hệ thống bảo hiểm xã hội. Báo cáo về việc thực hiện 

Luật ngân sách là một tài liệu riêng nhận xét về việc thực hiện chỉ tiêu của 

Chính phủ dựa trên các kế hoạch đã được Quốc hội thông qua. 

 Tòa Thẩm kế được yêu cầu cung cấp báo cáo hàng năm về tình hình 

thực hiện kế hoạch ngân sách của Chính phủ, dựa vào đó để Quốc hội có cơ sở 

xem xét việc thực hiện cấp phát hàng năm. Bộ Tài chính chuẩn bị báo cáo 

NSNN vào tháng 4. Tòa Thẩm kế trình bày một báo cáo tạm thời trước Hạ 

nghị viện trước tháng 7 và báo cáo cuối cùng được trình bày vào tháng 9. Việc 

chứng nhận cuối cùng là hình thức của bản báo cáo tổng quát đánh giá tính 

phù hợp và đưa ra đánh giá chi tiết của các vi phạm quan trọng Luật Ngân 

sách. 

 Việc hoàn thành của các nhân viên kế toán được thực hiện dựa trên cơ 

sở chọn lọc và không phải tất cả các báo cáo được Tòa kiểm tra hàng năm. 

Đối với các báo cáo 5 năm có thể được kiểm tra một lần, với một cuộc kiểm 

toán của nhân viên kế toán bao gồm tất cả các năm tài chính kể từ lần kiểm 

toán trước đó. Trong các mặt quản lý tài chính có thể xem xét, việc hoàn thành 

chỉ tiêu liên quan đến tính hợp pháp của các giao dịch trong tài khoản. 

 e) Quá trình kiểm tra lại đối với các báo cáo  

 Thẩm phán trình bày các phát hiện kiểm toán cho hội đoàn của phòng 

anh ta. Nếu thẩm phán tìm thấy rằng nhân viên kế toán đã hành động bất hợp 

pháp, anh ta trình bày những phát hiện này cho hội đoàn. Nếu phòng đồng ý 

thì nó được coi như phán xét tạm thời. Phán xét này chi tiết việc phạm tội và 

số tiền có liên quan và đặt ra  thời gian cho các nhân viên kế toán trả lời, thời 

gian ít nhất là 1 tháng. Phòng xem xét trả lời và có thể xóa bỏ hay chính thức 

chuẩn y việc phán xét tạm thời này. Nếu đã chính thức chuẩn y thì phán xét 

này là ràng buộc pháp lý và số tiền được chuẩn bị cộng thêm vào lãi được hợp 

pháp lấy từ nhân viên kế toán. Việc đưa ra các phán xét từ công việc này được 
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thông báo cho Bộ trưởng và nhận xét về việc thực hiện của các nhân viên kế 

toán riêng biệt thông báo các quyết định cũng như việc diễn ra trong tương lai. 

 Cũng giống như vậy, các kết quả của cuộc kiểm toán hoạt động được 

trình bày cho các thẩm phán cấp cao. Các kết quả này sau đó được gửi cho Bộ 

hay đơn vị có liên quan, mà các đơn vị này phải trả lời. Các trường hợp quan 

trọng nhất hoặc những điều trả lời không được thỏa mãn, khi đó được xem xét 

để kết luận trong báo cáo hàng năm. Tòa quyết định trong một phiên họp 

chính thức những việc của các vấn đề này trong báo cáo hàng năm. Chủ tịch 

Tòa chịu trách nhiệm với báo cáo này và đảm bảo rằng việc dự thảo và trình 

bày báo cáo là được thỏa mãn. 

 Báo cáo về việc thực hiện Luật Ngân sách được các ủy ban Tài chính 

của Hạ nghị viện và Thượng nghị viện xem xét. Cả hai ủy ban này có thể đề 

nghị Chủ tịch Tòa trình bày về báo cáo, mặc dù những yêu cầu như vậy có thể 

hiếm trong thực tế. 

 Báo cáo Nhà nước hàng năm được trình lên Tổng thống nước, Hạ nghị 

viện và Thượng nghị viện và được công bố trong tạp chí chính thức. Báo cáo 

này gồm các vấn đề xuất hiện từ việc kiểm toán hoạt động, tổng kết các điểm 

chính xuất hiện từ báo cáo về việc hoàn thành và việc xem xét các chính 

quyền địa phương, bảo hiểm xã hội và các Doanh nghiệp Nhà nước. Hoạt 

động phúc tra được Tòa điều hành. Chính phủ gần đây thực hiện kiểm tra tất 

cả việc xem xét của Tòa vào khoảng 3 tháng. 

 g) Các yêu cầu báo cáo đặc biệt 

 Mỗi phòng chọn các chuyên đề về kiểm toán hoạt động, kể từ năm 

1992, chính quyền khu vực có thể đề nghị các phòng kiểm toán khu vực thực 

hiện các cuộc kiểm toán cụ thể của các lĩnh vực mà nơi đó bộ máy kiểm soát 

nội bộ đặc biệt yếu. Tuy nhiên, không có việc xây dựng giống nhau được lập 

kế hoạch đối với chính quyền TW, nơi chỉ có các ủy ban Tài chính của 

Thượng nghị viện và Hạ nghị viện có thể yêu cầu như vậy.    

 h) Các điểm thống nhất của luật pháp 

 Một khi đã đi đến sự đồng ý trong mỗi phòng đối với chương trình công 

việc, phương pháp kiểm toán được tự bản thân các thẩm phán xác định. Các 

kết quả của công việc kiểm toán được thẩm phán trình bày cho hội đoàn, hợp 

thành từ các cố vấn. 
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 i) Tiếp cận thông tin 

 Tòa tiếp cận bất kỳ tài liệu nào có liên quan đến việc quản lý của các 

đơn vị trong phạm vi quyền hạn của mình. Tất cả những người điều hành các 

đơn vị và cơ quan của Nhà nước phải cung cấp tất cả các tài liệu, thông tin và 

giải trình. Quyền tiếp cận này bao gồm các báo cáo của các cơ quan Thanh tra 

Nhà nước. Tòa Thẩm kế không thường tiếp cận các báo cáo của các Công ty 

của khu vực tư nhân, thậm chí các Công ty này có liên quan đến đơn vị Nhà 

nước. Luật cho phép các ngoại trừ có giới hạn đối với các đơn vị kinh tế hỗn 

hợp và các liên doanh. 

 k) Cơ chế kiểm soát đối với Tòa Thẩm kế 

 Tổng Kiểm sát là người đứng đầu cơ quan, Tổng Kiểm sát được Chính 

phủ bổ nhiệm bên cạnh Tòa Thẩm kế. Tổng Kiểm sát tư vấn về các vấn đề 

pháp lý cũng như họ ảnh hưởng đến công việc của Tòa Thẩm kế và hoạt động 

như người trung gian giữa Chính phủ và Tòa Thẩm kế. 

VD: Tổng Kiểm sát có thể tiếp tục yêu cầu Chính phủ đối với các cuộc 

kiểm toán cụ thể để Tòa Thẩm kế được thực hiện hay có thể báo cáo với Chính 

phủ về các vấn đề cụ thể xuất hiện từ công việc của Tòa Thẩm kế. Tổng Kiểm 

sát có thể được trình bày về các ban của Tòa Thẩm kế và kiểm tra lại các báo 

cáo đã chuẩn bị về kết luận của công việc kiểm toán.  

 2.5.3.2. Liên bang Nga 

 a) Tên gọi cơ quan Kiểm toán tối cao: 

  The Accounts Chamber of the Russian Federation - Kiểm toán Liên 

bang Nga 

 b)  Địa vị pháp lý, mục đích và nguyên tắc hoạt động: 

 * Địa vị pháp lý: 

 - Thực hiện theo quy định của Tuyên bố Lima, Kiểm toán Liên bang 

Nga (KTLB) Nga xác định là cơ quan cao nhất trong kiểm tra tài chính công. 

 - KTLB Nga do Hội đồng Liên bang Nga lập ra và trực thuộc nó. 

 - KTLB Nga độc lập về tổ chức và chức năng, hoạt động trên cơ sở Hiến 

pháp, Luật Kiểm toán và các đạo luật khác có liên quan. 

 * Mục đích hoạt động: 
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 - Kiểm tra các khoản thu, chi ngân sách (kế hoạch ngân sách) về số 

lượng, cơ cấu, mục tiêu và thời hạn. 

 - Đánh giá tính khả thi của kế hoạch ngân sách (thu, chi). 

 - Tham gia xây dựng các dự thảo Luật và các văn bản pháp luật về tài 

chính - ngân sách Liên bang. 

 - Phân tích và kiến nghị, đề xuất các biện pháp khắc phục sai sót để 

hoàn thiện ngân sách Liên bang. 

 - Kiểm tra tính hợp pháp, đầy đủ, kịp thời việc chuyển ngân sách Liên 

bang từ ngân sách TW đến các Ngân hàng được ủy nhiệm và các tổ chức tín 

dụng. 

 - Báo cáo thường xuyên các thông tin về tình hình thực hiện NSLB cũng 

như kết quả hoạt động kiểm toán lên Hội đồng Liên bang và Viện Duma Quốc 

gia. 

 * Nguyên tắc hoạt động: 

 KTLB thực hiện kiểm tra của mình đối với việc chấp hành ngân sách 

Liên bang trên cơ sở nguyên tắc: hợp pháp, khách quan, độc lập và công khai. 

 c) Đối tượng, phạm vi kiểm toán 

 - Tất cả các cơ quan, tổ chức Nhà nước của Liên bang Nga. 

 - Các cơ quan, tổ chức tự quản địa phương, xí nghiệp, tổ chức ngân 

hàng, cơ quan bảo hiểm và các tổ chức tín dụng, các hiệp hội bất kể thuộc 

hình thức sở hữu nào nếu có nhận tiền, chuyển tiền, sử dụng tiền từ NSNN 

Liên bang hay quản lý tài sản thuộc sở hữu Liên bang hoặc được hưởng những 

ưu đãi về thuế, trợ giá do cơ quan Lập pháp Liên bang hoặc cơ quan quyền lực 

Nhà nước khác của Liên bang quyết định. 

 d) Chức năng, nhiệm vụ: 

 - Tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra mang tính "tác chiến" (thường 

xuyên và kịp thời) về việc chấp hành kế hoạch ngân sách Liên bang trong năm 

tài chính để xem xét tính đầy đủ, hợp pháp, xác định sai sót và vi phạm, phân 

tích và đưa ra những kiến nghị khắc phục, lập và gửi báo cáo lên Hội đồng 

Liên bang và Viện Duma Quốc gia và giải đáp theo yêu cầu của các cơ quan 

quyền lực Nhà nước của Liên bang Nga. 
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 -Tổ chức các cuộc kiểm tra tổng hợp (toàn diện) và theo chủ đề (có 

chọn lọc) đối với từng chương, mục, khoản hạng của NSNN Liên bang và qũy 

Liên bang ngoài ngân sách Liên bang. 

 - Kiểm tra công nợ trong và ngoài nước và sử dụng nguồn tín dụng. 

 - Kiểm tra các qũy Liên bang nằm ngoài NSLB. 

 - Kiểm tra các khoản thu của NSLB. 

 - Kiểm tra hoạt động ngành ngân hàng và các tổ chức tín dụng. 

 - Tham gia lập dự thảo NSNN Liên bang, dự thảo Luật và các văn bản 

quy phạm pháp luật, các Hiệp ước Quốc tế của Liên bang có liên quan đến 

ngân sách - tài chính của Liên bang.  

 ®) Quyền hạn 

 - Trong khi thực hiện nghĩa vụ (trách nhiệm) công vụ của mình để tiến 

hành kiểm tra tài chính - ngân sách, các "thanh tra viên" (kiểm toán viên) 

của KTNN Liên bang có quyền: 

 + Được tự do ra, vào các cơ quan Nhà nước, công sở, tổ chức ngân hàng 

và các tổ chức tài chính - tín dụng khác, bất kể thuộc hình thức sở hữu nào, 

vào bất kỳ nơi nào, phòng làm việc, phân xưởng sản xuất, nhà kho... nếu pháp 

luật hiện hành của Liên bang không có quy định khác. 

 - Nếu như phát hiện thấy đơn vị có sự giả mạo, biển thủ và lạm dụng 

chức vụ, thanh tra viên có thể lập biên bản để niêm phong két tiền, phòng kế 

toán, nhà kho và lưu trữ, tịch thu các hồ sơ cần thiết. 

 + Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm toán phải đảm bảo 

điều kiện làm việc bình thường cho các "thanh tra viên" (kiểm toán viên) 

KTLB như phòng làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc và các phương 

tiện kỹ thuật. 

 - KTNN Liên bang được phép huy động các cơ quan kiểm tra, thanh tra 

khác của Nhà nước, các kiểm toán viên độc lập và các chuyên gia tham gia 

vào công việc kiểm toán do KTNN Liên bang tiến hành trên cơ sở thỏa thuận. 

 - KTNN Liên bang được đưa ra các đề xuất, kiến nghị với các (cơ quan, 

tổ chức doanh nghiệp được kiểm toán) đơn vị được kiểm toán để khắc phục 

sửa chữa các vi phạm, sai sót. Nếu những vi phạm các đạo luật của Liên bang 

gây ra hậu quả nghiêm trọng thì KTNN Liên bang có quyền chuyển các hồ sơ 

kiểm tra cho các cơ quan bảo vệ pháp luật truy cứu trách nhiệm. 

80



 
 
 - Các kiến nghị của KTNN Liên bang phải được xem xét trong một thời 

hạn ấn định, các biện pháp xử lý để thực hiện kiến nghị phải được thông báo 

ngay lập tức cho KTLB. Trong trường hợp không chấp hành hoặc không thực 

hiện đầy đủ các quy định của KTLB thì sau khi được sự đồng ý Viện Duma 

Quốc gia, Chủ tịch KTLB có thể ra quyết định đình chỉ mọi hoạt động tài 

chính, thanh toán và quyết toán trên tài khoản của đơn vị được kiểm toán. 

 - KTNN Liên bang cơ thể đưa ra các Chỉ thị (Quyết định) có giá trị để 

quy kết trách nhiệm đối với các đối tượng được kiểm toán khi: 

 + Phát hiện ra các vi phạm trong hoạt động kinh tế, thương mại và các 

hoạt động khác gây thiệt hại nghiêm trọng trực tiếp đến lợi ích Nhà nước mà 

cần phải có biện pháp khắc phục ngay lập tức. 

 + Gây khó khăn hoặc cản trở đối với việc thực hiện kiểm toán. 

 + Những trường hợp không chấp hành đầy đủ và đúng thời gian, các 

kiến nghị của KTLB do chú ý và có hệ thống. 

 + Các Chỉ thị (Quyết định) này sẽ do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch KTLB 

ký, riêng đối với các Chỉ thị gửi tới người đứng đầu các cơ quan Hành pháp 

Liên bang, các thành viên Chính phủ Liên bang và người đứng đầu các cơ 

quan Hành pháp địa phương (tỉnh) thì phải được thông qua Nghị quyết đoàn 

Chủ tịch KTNN Liên bang trước khi ký. 

 + Đoàn Chủ tịch có thể rút lại hoặc sửa đổi các Chỉ thị (Quyết định) và 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về các Chỉ thị (Quyết định) do mình đưa ra. 

 - Chủ tịch, Phó Chủ tịch KTNN Liên bang không thể bị tạm giữ, bắt 

giam hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu không có sự đồng ý của Viện 

Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang Nga. 

 - Thủ tục tố tụng hình sự đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch của KTNN 

Liên  bang phải do Tổng Kiểm sát trưởng Liên bang Nga thực hiện. 

 e) Cơ cấu tổ chức 

 Thành phần KTNN Liên bang gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, "kiểm toán 

viên" (ủy viên kiểm toán bằng hàng các Vụ trưởng), "thanh tra viên" (kiểm 

toán viên) và các bộ phận giúp việc. 

 * Chủ tịch KTNN Liên bang    

 - Do Viện Duma Quốc gia bổ nhiệm theo nguyên tắc đa số phiếu với 

nhiệm kỳ 6 năm. 
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 - Chủ tịch KTNN Liên bang theo quy định (quy chế), không được có 

quan hệ họ hàng với một trong những nhân vật: Tổng thống Liên bang, Chủ 

tịch Hội đồng Liên bang, Chủ tịch Viện Duma, Thủ tướng Liên bang, Bộ 

trưởng Phủ Tổng thống, Tổng Kiểm sát trưởng, Chủ tịch Tòa án Hiến pháp 

Liên bang, Chánh án Tòa án tối cao và Chủ tịch Hội đồng Trọng tài tối cao 

Liên bang. 

 - Chủ tịch KTNN Liên bang không được là đại biểu của Viện Duma 

Quốc gia, không là thành viên trong Chính phủ Liên bang, không được làm 

bất kỳ việc gì khác để nhận tiền công, ngoài công tác giảng dạy, nghiên cứu 

khoa học. 

 * Phó Chủ tịch KTNN Liên bang: 

 - Do Hội đồng Liên bang bổ nhiệm theo nguyên tắc đa số phiếu với 

nhiệm kỳ 6 năm. 

 - Phó Chủ tịch KTNN Liên bang theo quy định cũng không được có 

quan hệ họ hàng với một trong những nhân vật như Chủ tịch (nêu trên). 

 - Phó Chủ tịch KTNN Liên bang không được là đại biểu của Viện 

Duma Quốc gia, không là thành viên trong Chính phủ Liên bang, không được 

làm bất kỳ việc gì khác để nhận tiền công, ngoài công tác giảng dạy và nghiên 

cứu khoa học. 

 * Các ủy viên kiểm toán (đây là các Vụ trưởng phụ trách một lĩnh vực 

kiểm toán): 

 - Số ủy viên kiểm toán gồm 12 người, trong đó: 

+ 06 người do Hội đồng Liên bang bổ nhiệm cho nhiệm kỳ 6 năm. 

 + 06 người do Viện Duma bổ nhiệm cho nhiệm kỳ 6 năm, theo nguyên 

tắc đa số phiếu. 

 - Các ủy viên kiểm toán phải giải quyết xử lý tất cả các vấn đề về mặt tổ 

chức hoạt động về lĩnh vực mà mình phụ trách một cách độc lập và chịu trách 

nhiệm về kết quả công việc của mình. 

 - Các ủy viên kiểm toán có quyền tham dự các phiên họp của Hội đồng 

Liên bang, Viện Duma Quốc gia, các ủy ban và Tiểu ủy ban của Nghị viện, 
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của Ban Lãnh đạo tất cả các cơ quan Hành pháp Liên bang và các cơ quan 

Nhà nước khác. 

 - Các ủy viên kiểm toán không được phép làm bất cứ việc gì khác để 

nhận tiền công, ngoài công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

 * "Thanh tra viên" (kiểm toán viên): Trực tiếp tổ chức và thực hiện 

hoạt động kiểm tra. 

 * Đoàn Chủ tịch KTNN Liên bang có chức trách, nhiệm vụ: 

 - Thông qua kế hoạch kiểm toán. 

 - Đề ra cách thức, phương pháp tiến hành kiểm toán. 

 - Đánh giá báo cáo của các ủy viên kiểm toán (Vụ) và thành viên Đoàn 

Chủ tịch chủ trì phiên họp ký Báo cáo kiểm toán. 

 - Ra các Nghị quyết để ban hành Chỉ thị. 

 - Thông qua Báo cáo gửi đến Hội đồng Liên bang và Viện Duma Quốc 

gia. 

 - Thông qua Điều lệ của KTNN Liên bang. 

 g) Cơ chế hoạt động KTNN Liên bang (thủ tục kiểm toán): 

 Trình tự và thủ tục kiểm tra được tiến hành theo các bước: 

  1. Lập kế hoạch kiểm tra. 

  2. Thực hiện kiểm tra. 

  3. Đánh giá kết quả kiểm tra lập báo cáo và quy chế thông qua 

báo cáo. 

  4. Kiểm tra việc chấp hành các kiến nghị của KTLB. 

 * Lập kế hoạch: 

 Việc lập kế hoạch kiểm toán hàng năm KTLB phải thực hiện các yêu 

cầu và dựa vào các căn cứ sau: 

 - Kế hoạch được lập ra phải có định hướng nhằm đảm bảo sự kiểm tra 

một cách toàn diện và có hệ thống đối với việc thực hiện NSLB. 
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 - Kế hoạch được lập phải căn cứ vào các quy phạm và tiêu chuẩn khoa 

học kỹ thuật, các chuẩn mực kiểm tra, thanh tra và phương pháp KTLB ban 

hành. 

 - Kế hoạch và chương trình kiểm toán của KTLB cần phải lưu ý đến các 

yêu cầu của: 

+ Hội đồng Liên bang và Viện Duma Quốc gia hoặc theo yêu cầu của ít 

nhất 1/5 tổng số đại biểu Hội đồng Liên bang hoặc Viện Duma Quốc gia. 

+ Của Chính phủ Liên bang và các cơ quan quyền lực địa phương (tỉnh, 

thành phố). 

 * Thực hiện việc kiểm tra: có 2 hình thức kiểm tra: 

   Kiểm tra thường xuyên (nguyên văn: tác chiến), đột xuất; hoặc 

   Kiểm tra toàn diện và có chọn lọc. 

 - Kiểm tra thường xuyên: đột xuất (tác chiến) đối với việc thi hành ngân 

sách: 

+ Nội dung kiểm tra:  

� Tính đầy đủ, thích hợp của các khoản thu. 

� Các khoản chi tiêu, sử dụng thực tế và so sánh với các chỉ tiêu 

của ngân sách đã được duyệt. 

� Xác định những sai lệch và vi phạm. 

� Phân tích và đưa ra những kiến nghị sửa chữa khắc phục. 

 + Báo cáo: 

� Hàng qúy KTLB trình lên Hội nghị (Hội đồng) Liên bang một 

bản báo cáo thường kỳ (mang tính thời sự) tường trình về quá trình thực hiện 

NSLB, nêu rõ những khoản đã thực thu, thực chi và so sánh đối chiếu với chỉ 

tiêu ghi trog kế hoạch NSLB (được duyệt của qúy đó). 

� Hình thức báo cáo qúy do Viện Duma Quốc gia quy định sau 

khi đã thỏa thuận với Hội đồng Liên bang. 

� Nhằm thu thập được kịp thời, đầy đủ các thông tin để xử lý cho 

việc lập báo cáo về việc thi hành NSLB, các cơ quan Hành pháp, doanh 

nghiệp, tổ chức, công sở bắt buộc phải áp dụng hệ thống kế toán theo đúng 
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quy định và phải nộp báo cáo đúng thời hạn do Chính phủ Liên bang Nga 

thông qua theo đề nghị của KTNN Liên bang. 

� Kế hoạch kiểm tra thường xuyên (tác chiến) phải được ghi vào 

kế hoạch kiểm tra và thanh tra hàng năm của KTNN Liên bang. 

  - Thanh tra và kiểm tra (toàn diện): 

 Nội dung: 

+ Tiến hành trực tiếp tại cơ sở. 

+ Quy định rõ thời hạn, phạm vi và phương pháp kiểm tra. 

+ Xác nhận tính đúng đắn, trung thực, hợp pháp của sổ sách, báo cáo kế 

toán. 

+ Kiểm tra, xem xét kịp thời và phạm vi thanh quyết toán giữa các cơ 

quan được kiểm tra với NSLB.  

+ Kết thúc kiểm tra - Cục KTLB lập báo cáo gửi tới Hội đồng Liên 

bang, Viện Duma Quốc gia và Thủ trưởng các cơ quan Hành pháp Liên bang, 

các đơn vị được kiểm toán và các tổ chức có liên quan. 

+ KTLB báo cáo với Hội đồng Liên bang, Viện Duma Quốc gia về thiệt 

hại các vi phạm pháp luật, trong trường hợp các vi phạm cần phải truy cứu 

trách nhiệm hình sự thì Cục KTLB sẽ chuyển các tài liệu cần thiết đến cơ quan 

bảo vệ pháp luật. 

+ KTLB phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính xác thực của ý kiến kết 

luận, trong khi tiến hành kiểm tra và thanh tra, các quan chức của KTLB 

không được can thiệp vào công việc nội bộ của đơn vị được kiểm tra, cũng 

như không được công bố các kết luận của mình trong các bản báo cáo nhận 

xét trước khi kết thúc kiểm tra. 

 * Kết quả kiểm tra, lập báo cáo và quy chế thông qua báo cáo 

  - Đánh giá kết quả kiểm tra và lập báo cáo  

+ Đánh giá một có cách hệ thống các kết quả thu được từ các biện pháp 

kiểm tra. 

+ Khái quát (tổng hợp) và nghiên cứu các nguyên nhân và hậu quả của 

các sai sót, vi phạm trong việc thực hiện thu và chi NSLB. 
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+ Trên cơ sở dữ liệu, Cục KTLB xây dựng các kiến nghị nhằm thực hiện 

Luật Ngân sách và tiếp tục phát triển hệ thống tài chính và NSLB. 

+ Báo cáo sẽ phải gửi đến Viện Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang. 

 - Quy chế thông báo cáo  

+ Các ủy viên kiểm toán (Vụ) chịu trách nhiệm trình ra Đoàn Chủ tịch 

Cục KTLB báo cáo kiểm toán. 

+ Sau khi xem xét, đánh giá, Đoàn Chủ tịch thông qua Nghị quyết - 

Nghị quyết này được ký bởi thành viên Đoàn Chủ tịch chủ trì phiên họp. 

+ Một thành viên hoặc một nhóm thành viên Đoàn Chủ tịch nếu không 

đồng ý với Nghị quyết thì trong thời hạn 3 ngày có thể trình bày ý kiến riêng 

của mình với Chủ tịch KTLB. 

+ ý kiến của các thành viên Đoàn Chủ tịch sẽ được gửi kèm theo cùng 

với báo cáo kiểm toán trình lên Viện Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang 

Nga. 

+ Báo cáo năm về hoạt động của Cục KTLB được trình lên Hội đồng 

Liên bang và Viện Duma Quốc gia và được công bố công khai. 

+ Các kết quả kiểm toán cần phải giữ bí mật Nhà nước chỉ được trình ra 

tại các phiên họp kín.    

* Kiểm tra việc chấp hành các kiến nghị của KTNN Liên bang 

- Các kiến nghị của KTNN Liên bang sẽ gửi tới: 

+ Các cơ quan Nhà nước Liên bang. 

+ Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức được kiểm 

toán. 

 - Các kiến nghị của KTNN Liên bang phải được xem xét và thi hành 

trong thời hạn được ấn định, nếu không có thời hạn thì là 20 ngày kể từ ngày 

nhận được các kiến nghị. 

 - Các biện pháp, quyết định đưa ra để thực hiện các kiến nghị phải được 

thông báo trở lại (phản hồi) ngay cho KTNN Liên bang. 
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h) Về quy chế lương bổng và đãi ngộ 

 - Chủ tịch KTLB được hưởng mức lương và phụ cấp lương hàng tháng 

ngang mức lương và phụ cấp lương của Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ 

Liên bang Nga. 

 - Phó Chủ tịch KTLB Nga được hưởng mức lương và phụ cấp lương 

ngang cấp Bộ trưởng Liên bang. 

 - Tiêu chuẩn chăm sóc y tế và phục vụ hàng ngày đối với Chủ tịch, các 

Phó Chủ tịch và ủy viên kiểm toán tương đương các quan chức là thành viên 

Chính phủ Liên bang Nga. 

 2.5.3.3. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 

 a) Tên gọi cơ quan Kiểm toán tối cao: 

 National Audit office of the People's Republic of China (CNAO) - Cơ 

quan kiểm toán Quốc gia. 

 b) Địa vị pháp lý và tính độc lập 

 - Hiến pháp đã ghi nhận phải đưa hệ thống KTNN vào hoạt động tại 

Trung Quốc tháng 9 năm 1982. Cơ quan Kiểm toán Quốc gia được thành lập 

năm 1983 và khi đó nó được biết đến là cơ quan quản lý kiểm toán của Trung 

Quốc. Luật Kiểm toán của Trung Quốc được thông qua vào tháng 8 năm 1994 

và có hiệu lực từ  01/01/1995. 

 - Điều 5 của Luật Kiểm toán quy định rằng: Các tổ chức kiểm toán phải 

thực hiện quyền giám sát của mình thông qua việc thực hiện kiểm toán theo 

quy định của luật pháp một cách độc lập mà không bị ảnh hưởng của bất cứ cơ 

quan hành chính hoặc tổ chức Nhà nước hay cá nhân nào. Tuy nhiên, việc 

kiểm toán trong khắp đất nước được đặt dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Nhà 

nước. 

 - Các tổ chức kiểm toán có mặt ở mọi cấp của Chính phủ (TW, địa 

phương). Các tổ chức kiểm toán cấp dưới nhận sự chỉ đạo của cấp Lãnh đạo 

của tổ chức kiểm toán cấp cao hơn, còn cơ quan Kiểm toán Quốc gia đặt lên 

trên hết. Các tổ chức kiểm toán Chính phủ ở Trung Quốc là các tổ chức giám 

sát kinh tế và tài chính được tổ chức trên phạm vi cả nước. 
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 - Theo các điều 15 và 18, các kiểm toán viên được luật pháp bảo vệ 

trong khi thực hiện các chức năng của mình. Không có bất cứ tổ chức hay cá 

nhân nào có thể từ chối hoặc cản trở các kiểm toán viên thực thi các nhiệm vụ 

của mình hoặc có hành động trả đũa với các kiểm toán viên. 

 c) Cơ cấu tổ chức và nhân sự 

  Tổng Kiểm toán là người đứng đầu của cơ quan Kiểm toán Quốc gia. 

Tổng Kiểm toán được Thủ tướng của Hội đồng Nhà nước đề cử theo Quyết 

định của Quốc hội hoặc của ủy ban Thường trực Quốc hội và do Chủ tịch 

nước bổ nhiệm. Hiến pháp quy định rằng Tổng Kiểm toán phải là thành viên 

của Hội đồng Nhà nước. 

 Những người phụ trách các tổ chức kiểm toán được bổ nhiệm hoặc bãi 

miễn theo quy định của luật pháp. Không ai trong số họ bị bãi miễn theo ý 

muốn trừ khi họ tuyên án là đã có những hành động vi phạm pháp luật hoặc lơ 

là bổn phận của mình hoặc không đủ khả năng để đảng đương nhiệm vụ. 

 d) Phạm vi kiểm toán và chức năng nhiệm vụ 

 - Thông qua các cuộc kiểm toán, cơ quan Kiểm toán Quốc gia giám sát 

việc thực thi ngân sách của Chính phủ, các báo cáo tài chính và quản lý tài 

chính, và việc sử dụng các nguồn vốn ngoài ngân sách. Đồng thời, SAI phải 

kiểm toán tính tuân thủ pháp luật và tính hiệu quả của các khoản thu chi của: 

 + Các Bộ của Hội đồng Nhà nước; 

 + Các Doanh nghiệp Nhà nước và các Ngân hàng (Ngân hàng TW); 

 + Các qũy an ninh xã hội, các qũy công và vốn do các Bộ hoặc các tổ 

chức Nhà nước do Chính phủ ủy quyền quản lý; và  

 + Các dự án tài trợ hoặc dự án bằng vốn vay. 

 - Cơ quan Kiểm toán Quốc gia (các tổ chức kiểm toán địa phương) còn 

kiểm toán các trách nhiệm TSCĐ, các khoản thu nhập và lỗ của các Doanh 

nghiệp Nhà nước. Các Doanh nghiệp Nhà nước được kiểm toán bao gồm các 

doanh nghiệp  được coi là có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của đất 

nước, các doanh nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào chi nhánh của Chính phủ, 
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các doanh nghiệp đang có mất mát nghiêm trọng và các doanh nghiệp khác do 

Hội đồng Nhà nước hoặc các cấp thấp hơn của Chính phủ thành lập. Hội đồng 

Nhà nước còn có thể yêu cầu kiểm toán các doanh nghiệp mà trong đó vốn 

Nhà nước chiếm một tỷ trọng đáng kể. Cuối cùng, việc thực thi ngân sách và 

các báo cáo quyết toán của các dự án xây dựng Nhà nước cũng phải được 

kiểm toán. 

 - Tất cả các tổ chức kiểm toán, kể cả cơ quan Kiểm toán Quốc gia phải  

cung cấp các chỉ dẫn chuyên môn và giám sát đối với các hệ thống kiểm toán 

nội bộ của các Bộ, các cấp chính quyền địa phương, các doanh nghiệp và các 

ngân hàng. 

 - Việc kiểm toán ở cấp tỉnh, khu vực và thành phố thuộc trách nhiệm 

của các tổ chức kiểm toán địa phương được thành lập bởi các cấp tương 

đương. 

 ®) Các yêu cầu về công tác báo cáo  

 Các Báo cáo kiểm toán được trình lên Thủ tướng. Cơ quan Kiểm toán 

Quốc gia có thể ban hành các Công văn về các kết quả kiểm toán cho các Bộ 

có liên quan. Cơ quan Kiểm toán Quốc gia còn có thể công bố các kết quả 

kiểm toán với toàn thể nhân dân sau khi đã cân nhắc các bí mật đối với Nhà 

nước và thương mại. 

 e) Quá trình kiểm tra các báo cáo          

 Hàng năm, Hội đồng Nhà nước phải trình các Báo cáo kiểm toán về 

việc thực thi các ngân sách và các khoản thu chi khác trước các ủy ban 

Thường trực Quốc hội. 

 Các đội kiểm toán trình các báo cáo của mình lên cơ quan Kiểm toán 

Quốc gia. Trước khi trình thì phải xin ý kiến của đơn vị được kiểm toán. 

Trong vòng 10 ngày các đơn vị được kiểm toán phải có Công văn trả lời. Cơ 

quan Kiểm toán Quốc gia đưa ra các ý kiến kiểm toán trong vòng 30 ngày và 

sẽ gửi cho các đơn vị được kiểm toán. 
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 g) Các yêu cầu báo cáo đặc biệt 

 Các tổ chức kiểm toán có quyền thực hiện các cuộc điều tra đặc biệt và 

báo cáo kết quả với cấp chính quyền nhân dân có liên quan và báo cho tổ chức 

kiểm toán ở cấp cao hơn. 

 h) Kinh phí hoạt động của CNAO 

     Cơ quan Kiểm toán Quốc gia hưởng NSNN. 

 i) Các nét đặc thù riêng của Luật 

 Cơ quan Kiểm toán Quốc gia có thể bổ nhiệm các cán bộ kiểm toán 

thường trực tại các khu vực thuộc thẩm quyền của mình. 

 Các tổ chức kiểm toán có quyền ngăn chặn các hành vi vi phạm luật 

pháp về thu chi ngân sách Nhà nước đang diễn ra. Nếu đơn vị không thực hiện 

họ có thể thông báo cho các cấp có thẩm quyền và yêu cầu việc trì hoãn việc 

phân bổ các qũy đó hoặc trì hoãn việc sử dụng các nguồn vốn đã được phân 

bổ. Họ có thể kiến nghị các hình thức xử phạt hành chính đối với những người 

quản lý hoặc những người trực tiếp chịu trách nhiệm đối với các hành động vi 

phạm các điều khoản về thu chi NSNN. Đơn vị được kiểm toán hoặc cơ quan 

giám sát sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng. 

 k) Quyền yêu cầu được cung cấp các thông tin cần thiết   

 Cơ quan Kiểm toán Quốc gia có quyền thu thập các thông tin về ngân 

sách, các báo cáo về việc thực thi ngân sách, các báo cáo quyết toán và báo 

cáo tài chính, các báo cáo kiểm toán do các cơ quan Kiểm toán công phát 

hành. Các kiểm toán viên còn có thể kiểm tra các tài liệu và báo cáo kế toán 

đồng thời yêu cầu cung cấp các giấy tờ chứng cứ có liên quan. 

 Việc không cung cấp các thông tin cần thiết có thể bị điều tra để quy 

trách nhiệm theo pháp luật. Các hình thức trừng phạt hành chính có thể được 

đem ra áp dụng nếu đơn vị được kiểm toán có hành vi giả mạo, hủy hoặc che 

đậy các tài liệu đó. Các hình thức trừng phạt này đơn vị được kiểm toán hoặc 

cơ quan giám sát thực thi theo kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Quốc gia. 
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2.5.4. Bài học kinh nghiệm rút ra từ việc nghiên cứu mô hình 

KTNN một số nước trên thế giới 

KTNN Việt Nam là tổ chức mới trong hệ thống các cơ quan quyền lực 

Nhà nước. Nhu cầu định hướng chiến lược phát triển của KTNN là rất cần 

thiết. Qua việc nghiên cứu các định hướng cơ bản về kiểm tra tài chính công 

của Tuyên bố Lima của INTOSAI, những nhận thức có được thông qua việc 

nghiên cứu xem xét các khía cạnh quan trọng của 3 loại mô hình KTNN phổ 

biến trên thế giới và Luật KTNN của 3 nước điển hình là Pháp, Nga và Trung 

Quốc. Từ đó cho chúng ta có những kinh nghiệm cần thiết, làm cơ sở để định 

hướng cho việc lựa chọn mô hình tổ chức hoạt động KTNN.    

Với những kết quả nghiên cứu về mô hình KTNN ở trên kết hợp với các 

yêu cầu mới của việc nâng cao vai trò của KTNN trong việc thực hiện chức 

năng kiểm tra, kiểm soát việc quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính của 

Nhà nước, phục vụ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN 

của Đảng và Nhà nước ta, như Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH Trung 

ương Đảng Khoá VIII đã chỉ rõ: "Đề cao vai trò của cơ quan KTNN trong 

việc kiểm toán mọi cơ quan, tổ chức có sử dụng NSNN, cơ quan KTNN báo 

cáo kết quả kiểm toán cho Quốc hội, Chính phủ và công bố công khai cho 

dân biết". Chúng tôi xin kiến nghị định hướng về mô hình tổ chức và hoạt 

động KTNN trong chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2001 -2010. 

a) Về cơ sở pháp lý : Hoàn thiện cơ sở pháp lý, môi trường pháp lý đầy 

đủ cho hoạt động KTNN theo lộ trình: 

-  Trước hết trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh 

KTNN tiếp theo cần nhanh chóng đưa vào chương trình nghiên cứu.    

-  Xây dựng và ban hành Luật KTNN và đề xuất để đưa một số điều 

khoản về KTNN vào Hiến pháp. 

b) Về mô hình tổ chức KTNN: 

- Xuất phát từ chế độ kinh tế - chính trị - xã hội nước ta, và dựa trên 

nguyên tắc quyền lực Nhà nước là thống nhất, cơ quan KTNN chỉ nên áp dụng 
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một trong hai mô hình: KTNN thành một cơ quan ngang Bộ trong Chính phủ 

hoặc là một cơ quan chuyên môn của Quốc hội (nếu được Quốc hội quyết 

định). 

- Tiếp tục phát triển KTNN theo mô hình tập trung thống nhất trực 

tuyến bao gồm các bộ phận giúp việc Tổng KTNN, các KTNN chuyên ngành 

ở Trung ương và các KTNN khu vực ở địa phương. Đảm bảo đến năm 2010 

hình thành cho đủ 12 KTNN khu vực để đáp ứng yêu cầu kiểm toán theo quy 

định của Luật NSNN sửa đổi. 

- Nghiên cứu lập dự án khả thi để thành lập một số Văn phòng đại diện 

KTNN tại một số Bộ, ngành có số thu - chi ngân sách lớn. 

c) Về chức năng, nhiệm vụ: 

Ngoài chức năng kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ đã được quy 

định trong Nghị định số 70/CP của Thủ tướng Chính phủ cần thực hiện chức 

năng kiểm toán hoạt động để thực hiện việc kiểm tra đánh giá tình hình kinh 

tế, hiệu lực và hiệu quả trong việc sử dụng NSNN và tài sản công, qua đó để 

đánh giá trách nhiệm quản lý của lãnh đạo. 
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Chương 3 

Chiến lược phát triển của Kiểm toán nhà nước 

giai đoạn 2001 - 2010  

 
 3.1 Mục tiêu chiến lược phát triển KTNN đến năm 2010 

 3.1.1 Mục tiêu chung 

 Để đảm bảo thực hiện đầy đủ các chức năng và nhiệm vụ của KTNN, 

tất yếu phải đồng thời phát triển KTNN cả về số lượng và chất lượng. Tuy 

nhiên trong bối cảnh cải cách hành chính hiện nay ở nước ta và xu thế hiện đại 

hoá tổ chức và hoạt động của KTNN trên thế giới, trong khoảng 10 năn tới 

cũng như định hướng lâu dài, chiến lược phát triển KTNN cần ưu tiên phát 

triển về chất lượng hơn là số lượng. Mục tiêu chung, có tính tổng quát là phấn 

đấu đến năm 2010, KTNN Việt nam đạt quy mô trung bình nhưng đạt trình độ 

kiểm toán vào loại khá so với các nước tiên tiến trong khu vực. Vì vậy, mục 

tiêu chung phát triển KTNN đến năm 2010 được xác định là: 

Nâng cao năng lực hoạt động, hiệu lực pháp lý, chất lượng và hiẹu 

quả của KTNN như một công cụ mạnh của Nhà nước trong kiểm tra tài 

chính nhà nước và tài sản nhà nước; phấn đấu đến năm 2010 đưa KTNN 

Việt nam đạt quy mô và trình độ kiểm toán ngang với các nước tiên tiến 

trong khu vực, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn của Việt nam và phù hợp với 

các thông lệ quốc tế. 

 3.1.2 Mục tiêu cụ thể 

 Mục tiêu phát triển cụ thể của KTNN cần phải được xác định đồng bộ 

trên cả 3 mặt, đó là năng lực hoạt động, hiệu lực kiểm toán và hiệu quả kiểm 

toán. 

a) Về năng lực kiểm toán 

 Năng lực kiểm toán của KTNN được hiểu là khả năng đáp ứng được 

khối lượng các công việc theo chức năng và nhiệm vụ được giao. Về nguyên 

tắc, cơ quan KTNN phải đảm bảo kiểm toán đầy đủ báo cáo quyết toán ngân 
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sách nhà nước (NSNN) và mọi đơn vị thuộc đối tượng của KTNN theo quy 

định của Luật NSNN và Luật (Pháp lệnh) KTNN. Tuy nhiên, để có năng lực 

đáp ứng cơ bản nhiệm vụ kiểm toán nói trên, ngay trong một thời gian ngắn, 

quy mô của cơ quan KTNN phải phát triển một cách nhanh chóng, gấp nhiều 

lần so với quy mô hiện tại. Điều này là rất khó thực hiện trong giai đoạn 

chúng ta đang tiến hành cải cách hành chính. Mặt khác, một trong các đặc 

trưng của nghề nghiệp kiểm toán là việc kiểm tra trên cơ sở chọn mẫu các đối 

tượng kiểm toán và trong mỗi đối tượng kiểm toán cũng chọn mẫu để kiểm 

tra, đánh giá để đưa ra các kết luận kiểm toán, vì vậy, việc kiểm tra hàng năm 

toàn bộ các đối tượng kiểm toán là không cần thiết. Do đó, chiến lược phát 

triển KTNN trong từng giai đoạn chỉ nên xác định một năng lực tổ chức bộ 

máy, số lượng kiểm toán viên để đáp ứng kiểm toán một tỷ lệ nhất định các đối 

tượng kiểm toán theo từng lĩnh vực. Cụ thể giai đoạn 2001-2010 được dự kiến 

như sau: 

 

+ Giai đoạn đến 2005, KTNN hàng năm phải đảm bảo kiểm toán được 

báo cáo tổng quyết toán NSNN với tư cách là một báo cáo tài chính độc lập, 

đồng thời đảm bảo kiểm toán định kỳ hàng năm khoảng 40-50% đầu mối các 

bộ, ngành ở trung ương; khoảng 50% báo cáo quyết toán NSNN cấp tỉnh và 

thành phố trực thuộc trung ương; 50-60% cấp quận - huyện và 30% số xã-  

phường, thị trấn; kiểm toán được khoảng 50% các dự án nhóm A hoàn thành 

trong năm; kiểm toán 2 năm 1 lần các Tổng công ty nhà nước. 

 

+ Giai đoạn đến 2010, phấn đấu kiểm toán được hàng năm tất cả các 

đầu mối NSNN của các bộ, ngành, các tỉnh; khoảng 75% số huyện và 50% xã, 

phường, thị trấn; 100% các tổng công ty nhà nước và khoảng 75% các dự án 

nhóm A hoàn thành trong năm. Đồng thời, trong mỗi đối tượng kiểm toán cần 

tăng quy mô mẫu kiểm toán lên 1,5-2 lần để nâng cao chất lượng kiểm toán, 

hạn chế rủi ro kiểm toán và đáp ứng mục tiêu kiểm tra, xác nhận độ tin cậy 

của báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán. 
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b) Về hiệu lực kiểm toán 

Hiệu lực kiểm toán của KTNN thể hiện trước hết và chủ yếu ở địa vị 

pháp lý của cơ quan KTNN và ở tính hiệu lực của việc thực hiện các kiến 

nghị, kết luận kiểm toán. Vì vậy, chiến lược phát triển KTNN cần xác định rõ 

các nội dung và tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động kiểm 

toán (đào tạo đội ngũ KTV có trình độ cao; sử dụng được các phương pháp, kỹ 

thuật kiểm toán tiên tiến, hiện đại; nâng cao chất lượng của báo cáo kiểm 

toán...). Đồng thời, cần khẳng định trong Luật (Pháp lệnh) KTNN giá trị pháp 

lý của báo cáo kết quả kiểm toán và việc công bố công khai kết quả kiểm 

toán. 

c) Về hiệu quả kiểm toán 

Hiệu quả kiểm toán chỉ có thể đạt được khi đảm bảo tính kinh tế của 

kiểm toán. Theo quan điểm kinh tế, lợi ích của kiểm toán mang lại phải lớn 

hơn chi phí cho tổ chức và hoạt động của KTNN. Tuy đây là một tiêu thức 

định tính, khó có thể lượng hoá một cách cụ thể, song các tổ chức KTNN trên 

thế giới đều hết sức coi trọng vấn đề này. Trên thực tế, để đảm bảo tính hiệu 

quả, bản thân tổ chức và hoạt động của KTNN phải dựa trên cơ sở tiết kiệm, 

sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực được Nhà nước cung cấp; trang bị và 

sử dụng các phương tiện kiểm toán hiện đại, đặc biệt về công nghệ thông tin, 

áp dụng các phương pháp và kỹ thuật kiểm toán tiến tiến ...trên cơ sở một đội 

ngũ KTV có đạo đức phẩm chất tốt, tinh thông nghiệp vụ chuyên môn. 

Các mục tiêu cụ thể trên đây vừa có tính độc lập nhất định, vừa có quan 

hệ biện chứng và hữu cơ với nhau, và nếu thực hiện tốt, đồng bộ các mục tiêu 

này sẽ đạt được mục tiêu chung phát triển KTNN trở thành một công cụ kiểm 

tra tài chính mạnh của Nhà nước. 

 

 3.2 Nội dung cơ bản, các giải pháp và lộ trình thực hiện của 

Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2001 - 2010 

3.2.1 Hoàn thiện cơ sở pháp lý toàn diện và đầy đủ cho hoạt 

động KTNN  

Đây là nội dung có ý nghĩa tiền đề và điều kiện cho tổ chức và hoạt 

động của KTNN.  Để xây dựng hệ thống pháp luật về kiểm toán nhà nước đáp 

ứng các yêu cầu nêu trên, Nhà nước cần ban hành đầy đủ, kịp thời, đồng bộ 
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các văn bản quy phạm pháp luật  (từ sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, ban hành 

Luật kiểm toán nhà nước đến các văn bản hướng dẫn thi hành Luật kiểm toán 

nhà nước và các luật khác có liên quan) tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc kiện 

toàn tổ chức và tăng cường hoạt động của Kiểm toán Nhà nước. 

  a)  Về bổ sung một số vấn đề về KTNN trong Hiến pháp 

 Hiến pháp là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất. 

Căn cứ vào các quy định của Hiến pháp, hệ thống các ngành luật, trong đó có 

luật về kiểm toán nhà nước được xây dựng và hoàn thiện. ở các nước, dù 

Kiểm toán Nhà nước đã có lịch sử hàng trăm năm hay mới thành lập (như 

Trung Quốc, Nga...) địa vị pháp lý của Kiểm toán Nhà nước đều được xác 

 định trong Hiến pháp vì nó liên quan trực tiếp đến nguyên tắc tổ chức và hoạt 

động của Nhà nước. Những quy định về kiểm toán nhà nước trong Hiến pháp 

của các nước có hàm lượng nội dung và tính cụ thể khác nhau, song đều xác 

định các quan hệ cơ bản sau: 

 

+ Vị trí của cơ quan Kiểm toán Nhà nước trong mối quan hệ với các cơ 

quan lập pháp, hành pháp, tư pháp. Hiện nay, trên thế giới có ba mô hình chủ 

yếu về vị trí của cơ quan Kiểm toán Nhà nước trong tổ chức bộ máy nhà nước 

là: Kiểm toán Nhà nước thuộc Quốc hội; Kiểm toán Nhà nước thuộc Chính 

phủ; Kiểm toán Nhà nước độc lập với cả Quốc hội và Chính phủ (Cộng hoà 

liên bang Đức); 

 

+ Chức năng của Kiểm toán Nhà nước cần phải bao gồm cả kiểm toán    

báo cáo tài chính; kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động; 

 

 + Đối tượng của Kiểm toán Nhà nước bao gồm tất cả các cơ quan, tổ 

chức có quản lý và sử dụng tài chính nhà nước và tài sản nhà nước, kể cả ngân 

sách nhà nước, tín dụng nhà nước, các quỹ tài chính tập trung của nhà nước 

ngoài ngân sách nhà nước và doanh nghiệp nhà nước; 
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 + Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của Kiểm toán Nhà nước là độc 

lập và chỉ tuân theo pháp luật; 

 

 + KTNN có nghĩa vụ báo cáo kết quả kiểm toán với Quốc hội, Chính 

phủ và công bố công khai trước công luận. 

 

  ở nước ta, do KTNN mới được thành lập năm 1994, Hiến pháp (1992) 

chưa có quy định về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

Kiểm toán Nhà nước. Hiện nay, mặc dù Hiến pháp năm 1992 đã được Quốc 

hội khoá X sửa đổi, bổ sung, nhưng địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của Kiểm toán Nhà nước vẫn chưa được quy định, lý do là việc sửa 

đổi, bổ sung Hiến pháp lần này chỉ tập trung vào những nội dung đã rõ và đã 

có sự nhất trí cao.  

  

Căn cứ vào các chủ trương, đường lối của Đảng, lịch sử và kinh nghiệm 

phát triển của Kiểm toán Nhà nước các nước trên thế giới và thực tiễn hoạt 

động của Kiểm toán Nhà nước gần 10  năm qua, có thể bổ sung vào Hiến pháp 

những quy định về Kiểm toán Nhà nước như sau: 

 

+ Về vị trí của cơ quan KTNN trong tổ chức bộ máy nhà nước 

Cơ quan Kiểm toán Nhà nước có thể trực thuộc Chính phủ hoặc Quốc 

hội, song vấn đề mấu chốt để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của Kiểm toán Nhà 

nước là hoạt động kiểm toán phải có tính độc lập cao (độc lập về tổ chức, nhân 

sự và ngân sách hoạt động); do vậy, có thể có 2 phương án như sau: 

 

- Phương án 1: KTNN là cơ quan của Chính phủ trong kiểm tra tài 

chính nhà nước, công quỹ và tài sản nhà nước.  

 Phương án này phù hợp với chủ trương cải cách hành chính, sắp xếp lại 

cơ cấu tổ chức của Chính phủ hiện nay. Theo cơ cấu hiện hành thì Chính phủ 

gồm hai loại cơ quan: các bộ, cơ quan ngang bộ (thường được gọi là cơ quan 
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của Chính phủ và người đứng đầu là thành viên của Chính phủ) và một số cơ 

quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu không phải là thành viên Chính phủ. 

Sự phân biệt trên có nhiều bất cập là: Thứ nhất, với tư cách là cơ quan thống 

nhất quản lý nhà nước, Chính phủ phải bao quát toàn bộ các ngành, lĩnh vực 

quản lý. Thành viên của Chính phủ phải gồm người đứng đầu tất cả các cơ 

quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối các ngành, lĩnh vực. Do vậy, 

việc quy định Thành viên của Chính phủ chỉ gồm các Bộ trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan ngang bộ là chưa thật hợp lý; đồng thời làm cho tư cách pháp lý của 

người đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ không thật rõ ràng. Thứ hai, 

chưa quy định việc trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội đối với Thủ 

trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ (tại các kỳ họp Quốc hội các đại biểu 

Quốc hội thực hiện quyền chất vấn chỉ đặt ra đối với các Bộ trưởng, thành viên 

Chính phủ, còn Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ không thuộc đối 

tượng này); cũng không đặt vấn đề trách nhiệm của các chức danh này trước 

Quốc hội, vì Quốc hội không thực hiện quyền phê chuẩn việc bổ nhiệm họ. Vì 

vậy, phương hướng chung là giảm bớt và tiến tới xoá bỏ các cơ quan thuộc 

Chính phủ, thực hiện phương hướng thành lập các bộ quản lý đa ngành, đối 

với các cơ quan thuộc Chính phủ nếu cần thiết và có điều kiện thì sẽ nâng 

thành cơ quan ngang bộ.  

 

Như vậy, trong tình hình hiện nay, mô hình cơ quan Kiểm toán Nhà 

nước trực thuộc Chính phủ là phù hợp, Kiểm toán Nhà nước là cơ quan của 

Chính phủ - một cơ quan có vị trí ngang bộ trong cơ cấu tổ chức của Chính 

phủ, vừa thực hiện chức năng kiểm toán vừa thực hiện quản lý nhà nước về 

kiểm toán bao gồm cả kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập và kiểm toán 

nội bộ. 

 

Nội dung bổ sung: Theo phương án này, cần bổ sung thêm nhiệm vụ và 

quyền hạn của Chính phủ như sau: "Tổ chức và lãnh đạo công tác kiểm toán 

nhà nước để kiểm tra tính đúng đắn, tính tuân thủ và tính kinh tế đối với 
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các cơ quan, tổ chức trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, công 

quỹ và tài sản nhà nước". Đồng thời bổ sung thêm nhiệm vụ và quyền hạn 

của Thủ tướng Chính phủ như sau: "Thực hiện chế độ báo cáo trước nhân 

dân qua các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả kiển toán nhà 

nước".  

 

- Phương án 2: KTNN là cơ quan kiểm tra tài chính nhà nước, công 

quỹ và tài sản nhà nước trực thuộc Quốc hội. 

Phương án này xuất phát từ "Quyền giám sát tối cao của Quốc hội đối 

với toàn bộ hoạt động của Nhà nước" là một trong ba quyền năng của Quốc 

hội với tính cách là cơ quan cao nhất của quyền lực nhà nước được Hiến Pháp 

năm 1992 quy định. Trong đó, giám sát việc lập, chấp hành và quyết toán 

ngân sách nhà nước, việc quản lý, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả các nguồn lực 

tài chính nhà nước và tài sản công là một nhiệm vụ rất quan trọng của Quốc 

hội, nhất là trong điều kiện chúng ta đang xây dựng Nhà nước pháp quyền và 

hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Để Quốc hội thực hiện quyền giám sát việc 

thu, chi ngân sách nhà nước, quản lý và sử dụng tài sản công một cách thực 

quyền, chắc chắn Quốc hội phải lập ra một cơ quan của Quốc hội để thực hiện 

nhiệm vụ này.  

 

Nội dung bổ sung: Theo phương án này cần bổ sung nội dung: "Quốc 

hội lập Uỷ ban Kiểm toán của Quốc hội, bầu Chủ nhiệm, các Phó chủ 

nhiệm của Uỷ ban. Uỷ ban Kiểm toán là cơ quan chuyên môn của Quốc hội 

giúp Quốc hội kiểm tra, giám sát tính đúng đắn, tính tuân thủ và tính kinh 

tế trong việc quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính nhà nước, công 

quỹ và tài sản nhà nước; tham mưu giúp Quốc hội những vấn đề về chính 

sách tài chính, tiền tệ quốc gia và cân đối ngân sách nhà nước" 

 

+ Về Chức năng, đối tượng và nguyên tắc hoạt động của KTNN 

Chức năng, đối tượng và nguyên tắc hoạt động của KTNN dù theo 

phương án nào cũng  cần được xác định: Kiểm toán Nhà nước thực hiện chức 

năng kiểm tra tính đúng đắn; tính tuân thủ pháp luật; tính kinh tế, hiệu lực và 

hiệu quả đối với các cơ quan, tổ chức trong việc quản lý và sử dụng các nguồn 

lực tài chính nhà nước, công quỹ và  tài sản nhà nước. 
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Như vậy, chức năng, đối tượng của KTNN đều được mở rộng so với 

hiện nay và phù hợp thông lệ chung trong hoạt động của KTNN ở các nước 

trên thế giới. 

Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của Kiểm toán Nhà nước là: Độc 

lập chỉ tuân theo pháp luật; không chịu sự can thiệp của bất cứ tổ chức, cá 

nhân nào. 

Các quy định cơ bản về Kiểm toán Nhà nước trong Hiến pháp như trên  

đảm bảo cơ sở pháp lý đầy đủ về địa vị pháp lý của Kiểm toán Nhà nước, đồng 

thời là cơ sở pháp lý cho những quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động của 

Kiểm toán Nhà nước trong các luật và văn bản dưới luật. 

 

b) Về việc xây dựng Luật Kiểm toán nhà nước 

Luật Kiểm toán nhà nước là văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý sau 

Hiến pháp, được ban hành để cụ thể hoá các quy định của Hiến pháp về tổ 

chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước. Luật Kiểm toán nhà nước có 

phạm vi điều chỉnh toàn bộ các vấn đề về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán 

Nhà nước: Vị trí, vai trò, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Kiểm toán Nhà nước; đối tượng kiểm toán, phạm vi kiểm toán và nguyên tắc 

hoạt động của Kiểm toán Nhà nước; kiểm toán viên nhà nước; quy trình kiểm 

toán và giá trị pháp lý của báo cáo kiểm toán. 

 

Luật KTNN cần có các định chế sau: 

+ Chức năng của KTNN 

 Kiểm toán Nhà nước thực hiện chức năng kiểm toán để đánh giá và xác 

nhận tính đúng đắn, hợp pháp của các thông tin trên báo cáo tài chính; đánh 

giá tính tuân thủ, tính kinh tế, tính hiệu lực và tính hiệu quả đối với các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước, công quỹ và tài sản 

nhà nước. 
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+ Nhiệm vụ của KTNN 

 Nhiệm vụ của KTNN phải cụ thể hoá tất cả các chức năng kiểm toán 

(kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động). 

+ Đối tượng và phạm vi kiểm toán 

 Phải thể hiện đầy đủ tất cả các chủ thể được giao quản lý và sử dụng các 

nguồn lực tài chính nhà nước, công quỹ và tài sản nhà nước, gồm: 

- Cơ quan nhà nước; 

- Đơn vị vũ trang nhân dân; 

- Đơn vị sự nghiệp công; 

- Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; 

- Doanh nghiệp Nhà nước; 

- Tổ chức quản lý công quỹ nhà nước; 

-   Các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác có quản lý, sử dụng NSNN và tài sản 

nhà nước. 

+ Mô hình tổ chức tổ chức KTNN 

 Cần quy định KTNN được tổ chức tập trung, thống nhất theo chế độ thủ 

trưởng, gồm bộ máy KTNN chuyên ngành và các vụ chức năng ở trung ương; 

các KTNN khu vực và các tổ chức sự nghiệp phụ thuộc. Từ thực tiễn hoạt 

động của ngành cho thấy mô hình này là phù hợp, không nên tổ chức theo cấp 

chính quyền địa phương để đảm bảo tính độc lập trong tổ chức và hoạt động, 

đồng thời tinh giản được biên chế. 

+ Thẩm quyền của KTNN và của kiểm toán viên KTNN 

Ngoài các quy định hiện hành trong Nghị định 93 CP ngày 13/8/2003 của 

Chính phủ và những nội dung vẫn có hiệu lực pháp lý tại Quyết định số 61/TTg ngày 

25/1/1995  của Thủ tướng Chính phủ, cần bổ sung thêm một số quyền sau: 

- Quyền được độc lập trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm toán 

hàng năm (ngoài những nhiệm vụ kiểm toán do Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 

và Chính phủ yêu cầu); 

- Quyền được cung cấp thường xuyên các thông tin về hoạt động của 

đơn vị thuộc đối tượng kiểm toán của KTNN; 
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- Quyền được công bố trước công luận về kết quả kiểm toán; 

- Các quyền khác nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm 

vụ trong kiểm toán tài chính, kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động; 

- Quyền được đảm bảo kinh phí hoạt động để thực hiện các nhiệm vụ 

một cách độc lập; 

- Quyền ban hành các văn bản pháp quy dưới luật để tổ chức và chỉ đạo 

hoạt động KTNN. 

+ Trách nhiệm của KTNN và KTV KTNN 

Ngoài các trách nhiệm trong tổ chức quản lý và thực hiện hoạt động 

kiểm toán, cần xác định rõ thêm: 

- Trách nhiệm tuân thủ pháp luật và những vi phạm pháp luật của 

KTNN và KTV Nhà nước; 

- Trách nhiệm về các kết luận của cơ quan KTNN và KTVNN đối với 

đơn vị được kiểm toán đối với pháp luật. 

+ Quy trình  kiểm toán 

Cần khẳng định quy trình 4 bước (có thêm bước kiểm tra việc thực hiện 

kiến nghị kiểm toán) vì khác với dịch vụ của các công ty kiểm toán, KTNN là 

một công cụ quản lý của nhà nước. Đồng thời, cần phải để cho các đối tượng 

được kiểm toán có quyền giải trình về kết quả kiểm toán, đảm bảo tính dân 

chủ, công khai, công bằng và tính thận trọng trong hoạt động kiểm toán. 

c) Đối với các luật có liên quan 

Ngoài luật KTNN còn có nhiều luật khác điều chỉnh các quan hệ phát 

sinh trong các lĩnh vực hoạt động có liên quan đến kiểm toán nhà nước: Luật 

NSNN, Luật DNNN, Luật Ngân hàng Nhà nước... Các luật này  có các quy 

phạm  quy định về trách nhiệm  cụ thể của các chủ thể liên quan trong việc 

tuân thủ pháp luật về KTNN. 

Cần soát xét để có kế hoạch sửa đổi, bổ sung những vấn đề có liên quan 

đến tổ chức và hoạt động của KTNN trong các văn bản luật có liên quan. 

Đồng thời, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện các luật này 

cũng phải đảm bảo tính tương thích và đảm bảo các điều kiện cần và đủ cho 
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việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của KTNN theo luật định (ví dụ: trách 

nhiệm lập và gửi báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính; thời điểm cung cấp 

báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cho KTNN...). 

d) Các văn bản dưới Luật  

Các văn bản dưới luật nhằm chi tiết hoá và hướng dẫn thi hành Luật 

Kiểm toán nhà nước có vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa luật vào thực 

tiễn đời sống kinh tế, xã hội. 

Các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành Luật Kiểm toán nhà 

nước bao gồm: 

- Các Nghị quyết của Quốc hội; Pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường 

vụ Quốc hội; Nghị định, quyết định của Chính phủ quy định chi tiết để thi hành 

Luật Kiểm toán nhà nước về tổ chức và  hoạt động của Kiểm toán Nhà nước; 

- Các văn bản do Kiểm toán Nhà nước ban hành để áp dụng trong nội 

bộ Kiểm toán Nhà nước phù hợp với quy định của pháp luật về kiểm toán nhà 

nước: hệ thống các chuẩn mực, quy trình kiểm toán nhà nước, các phương 

pháp, chế độ kiểm toán, các chuẩn mực đạo đức kiểm toán viên nhà nước...). 

  Về lộ trình xây dựng Luật 

Hoạt động xây dựng hệ thống pháp luật về kiểm toán nhà nước nêu trên 

được chia làm 2 giai đoạn:  

(1) Giai đoạn từ 2003 - 2005: Xây dựng các văn bản quy phạm pháp 

luật tạo cơ sở pháp lý cho việc nâng cao địa vị pháp lý và tăng cường hoạt 

động của Kiểm toán Nhà nước, bao gồm: 

+ Sửa đổi Luật Tổ chức Chính phủ và các luật có liên quan để bổ sung 

quy định xác định Kiểm toán Nhà nước là cơ quan của Chính phủ; 

+ Ban hành Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước (trong năm 2003); 

+ Ban hành Pháp lệnh Kiểm toán nhà nước và các văn bản hướng dẫn 

thi hành (trong năm 2003); 
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+ Rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định về kiểm toán nhà nước trong 

các luật có liên quan để đảm bảo tính thống nhất, tính đồng bộ của hệ thống 

pháp luật; 

+ Ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác 

kiểm toán nhà nước trong tình hình mới. 

(2) Giai đoạn từ 2006 - 2010: Xây dựng các văn bản quy phạm pháp 

luật tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho hoạt động kiểm toán nhà nước đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ của công cuôc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, bao gồm: 

+ Sửa đổi cơ bản, toàn diện Hiến pháp hiện hành để bổ sung các quy 

định về địa vị pháp lý, đối tượng, nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ và quyền 

hạn của Kiểm toán Nhà nước (với các nội dung đã nêu ở phần III trên đây); 

+ Ban hành Luật Kiểm toán nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, đảm bảo xây dựng 

được một hệ thống các văn bản pháp luật về kiểm toán nhà nước tương đối đầy 

đủ, đồng bộ, thống nhất và có tính khả thi cao. 

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về kiểm toán nhà nước - tạo cơ sở pháp 

lý đầy đủ để phát triển Kiểm toán Nhà nước ngang tầm với vị trí, vai trò là 

công cụ kiểm tra tài chính và tài sản công của Nhà nước; tăng cường sự kiểm 

tra, kiểm soát của Nhà nước về tài chính, góp phần làm lành mạnh nền tài 

chính quốc gia, ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, sử dụng kém hiệu quả, lãng 

phí công quỹ, vốn và tài sản của Nhà nước. 

3.2.2. Chiến lược phát triển hệ thống tổ chức bộ máy Kiểm toán 

Nhà nước  

 3.2.2.1. Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy của KTNN 

 Tiến hành kiện toàn mô hình tổ chức của Kiểm toán Nhà nước theo 

hướng đề cao vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong việc kiểm toán mọi cơ 

quan, tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà nước, nâng cao hiệu lực pháp lý và 

chất lượng kiểm toán nhà nước như một công cụ mạnh của Nhà nước, đúng 
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như tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương khoá 

VIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX.  

Trên tinh thần đó, Kiểm toán Nhà nước được tổ chức là cơ quan kiểm 

toán công cao nhất của Nhà nước, nằm trong cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà 

nước, có tính chất là cơ quan độc lập với cơ quan lập pháp và cơ quan hành 

pháp, được thiết lập và hoạt động theo luật định. Kiểm toán Nhà nước thực 

hiện chức năng kiểm toán nền tài chính công của quốc gia mà trọng tâm là 

ngân sách Nhà nước. Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm báo cáo kết quả 

kiểm toán cho Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ.  

 Cùng với với việc xác lập đầy đủ và tương xứng địa vị pháp lý của 

KTNN trong bộ máy nhà nước, cần phải hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của 

KTNN để thực hiện được mục tiêu phát triển chiến lược đã xác định. 

 Xuất phát từ việc nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn hoạt 

động của KTNN Việt Nam gần 10 năm qua, có thể khẳng định rằng Kiểm 

toán Nhà nước được tổ chức theo mô hình tập trung thống nhất (chế độ thủ 

trưởng) như hiện nay là phù hợp. Đứng đầu Kiểm toán Nhà nước là Tổng 

Kiểm toán Nhà nước. Trường hợp KTNN là cơ quan chuyên môn của Quốc 

hội thì Tổng Kiểm toán Nhà nước do Quốc hội bầu theo nhiệm kỳ 6 năm và 

một người không quá 2 nhiệm kỳ. Mọi công dân Việt Nam đều có thể được bổ 

nhiệm làm Tổng Kiểm toán Nhà nước. Để đảm bảo tính độc lập, trong trường 

hợp KTNN trực thuộc Quốc hội, theo thông lệ quốc tế thì Tổng KTNN không 

phải là đại biểu Quốc hội. 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Kiểm toán Nhà nước: 

- Thực hiện sự lãnh đạo đối với hoạt động của Kiểm toán Nhà nước, tổ 

chức công việc của Kiểm toán Nhà nước phù hợp với quy định của pháp luật. 

Đại diện cho Kiểm toán Nhà nước tại các cơ quan quyền lực Nhà nước và tại 

nước ngoài. 

- Ban hành hệ thống chuẩn mực, quy trình và các phương pháp chế độ 

kiểm toán nhà nước phù hợp với quy định của pháp luật về kiểm toán.  

- Quyết định thành lập Hội đồng Kiểm toán.  
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- Quyết định tổ chức bộ máy của Kiểm toán Nhà nước.  

- Quyết định việc tuyển dụng, sa thải, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi 

nhiệm, điều động, luân chuyển, nghỉ hưu, khen thưởng kỷ luật mọi cán bộ 

công chức thuộc phạm vi quản lý của Kiểm toán Nhà nước. 

- Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm toán nhà nước. 

- Tham dự các phiên họp của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quôc hội, 

Chính phủ. 

- Báo cáo kết quả hoạt động kiểm toán hàng năm với Quốc hội, Uỷ ban 

thường vụ Quốc hội và Chính phủ. 

 

Giúp việc Tổng KTNN có các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước do Quốc 

hội bầu theo nhiệm kỳ của Tổng KTNN. Mọi công dân Việt Nam đều có thể 

được bổ nhiệm làm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước. 

Ngoài cơ cấu cứng của KTNN, để bổ sung cho cơ chế thủ trưởng trong 

lĩnh vực chuyên môn, khi cần thiết Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ thành lập 

Hội đồng kiểm toán. Hội đồng kiểm toán được thành lập ra nhằm thảo luận về 

kế hoạch, mục tiêu và chương trình kiểm toán hàng năm; thảo luận về cách 

thức tiến hành kiểm toán, báo cáo kết quả kiểm toán cũng như những thông tin 

sẽ được trình bày lên Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội. 

Bộ máy của Kiểm toán Nhà nước được thiết kế theo hướng, ở Trung 

ương có cơ quan Kiểm toán Nhà nước Trung ương, trên địa bàn khu vực một 

số tỉnh, thành phố có  các Kiểm toán nhà nước khu vực, không tổ chức KTNN 

theo các cấp chính quyền địa phương để đảm bảo tính độc lập khách quan 

trong kiểm toán NSNN các cấp và tinh giản bộ máy biên chế. Tuy nhiên, theo 

yêu cầu của Luật NSNN, số lượng các KTNN khu vực phải đủ để đáp ứng 

nhiệm vụ kiểm toán quyết toán NS địa phương trước khi Hội đồng Nhân dân 

phê chuẩn quyết toán. Theo hướng này, cần tổ chức từ 10 đến 12 KTNN khu 

vực, phân bổ hợp lý trên các vũng lãnh thổ, mối KTNN khu vực sẽ chỉ đảm 

bảo thực hiện kiểm toán các đối tượng trên địa bàn từ 5 đến 6 tỉnh. 
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ở Trung ương, ngoài các Vụ thực hiện chức năng tham mưu và Văn 

phòng còn có các đơn vị chuyên làm công tác kiểm toán, được tổ chức chuyên 

sâu theo từng nhóm đối tượng kiểm toán gọi là các Kiểm toán Nhà nước 

chuyên ngành. Cần nhanh chóng hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy KTNN ở 

trung ương theo hướng chuyên môn hoá theo ngành hẹp để có thể chuyên 

quản và theo dõi liên tục một số đối tượng kiểm toán; tăng cường năng lực cho 

các bộ phận có chức năng tham mưu, tổng hợp chuyên môn nghiệp vụ; sớm 

thành lập và đưa vào hoạt động Vụ giám định và kiểm tra chất lượng kiểm 

toán để kiểm soát chất lượng kiểm toán và đạo đức nghề nghiệp của KTV. Về 

lâu dài, cần nghiên cứu phương án chuyển đổi các KTNN chuyên ngành hiện 

nay thành các Cục kiểm toán, mỗi Cục kiểm toán sẽ chuyên kiểm toán đối với 

một số đối tượng kiểm toán nhất định có nhiệm vụ quản lý và sử dụng ngân 

sách trung ương. Đồng thời nghiên cứu phương án tổ chức một số văn phòng 

đại diện của KTNN tại một số bộ, cơ quan ngang bộ có số thu và chi NSNN 

lớn.  

 

Kiểm toán Nhà nước khu vực là đại diện của Kiểm toán Nhà nước tại 

từng khu vực, chuyên kiểm toán các đối tượng có nhiệm vụ quản lý  và sử 

dụng ngân sách địa phương và một số đối tượng thuộc NS trung ương trên địa 

bàn khi có sự uỷ nhiệm của Tổng KTNN. 

 

 Đến năm 2010, cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước có thể gồm:  

 

* Các tổ chức giúp Tổng KTNN thực hiện chức năng, nhiệm vụ ở 

Trung ương: 

 

1. Văn phòng Kiểm toán Nhà nước; 

2. Vụ Tổ chức Cán bộ; 

3. Vụ Giám định và Kiểm tra chất lượng kiểm toán; 

4.Vụ Tổng hợp và phương pháp chế độ; 
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5.Vụ Pháp chế; 

6. Vụ hợp tác quốc tế; 

7. Cục kiểm toán 1: ( Kiểm toán Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ); 

8. Cục kiểm toán 2: ( Kiểm toán các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, 

Giáo dục và đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và 

xã hội, Y tế, Ngoại giao, Nội vụ, Thanh tra Nhà nước, Tư Pháp ); 

 9. Cục kiểm toán 3: ( Kiểm toán các Bộ: Công nghiệp, Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn, Thuỷ sản, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thương mại, 

Bưu chính viễn thông, Văn hoá thông tin ). 

10. Cục kiểm toán 4: ( Kiểm toán Ngân hàng Nhà nước Việt nam và các 

ngân hàng thương mại Nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh 

trong kĩnh vực tài chính, bảo hiểm, chứng khoán ).   

11. Cục kiểm toán 5: ( Kiểm toán: Văn phòng Chính phủ, Uỷ Ban dân 

tộc, Uỷ Ban Thể dục thể thao, Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em, Tổng cục 

Bưu điện, Tổng cục Du lịch, Thông tấn xã Việt nam, Đài truyền hình Việt 

nam,  Đài tiếng nói Việt nam, Tổng cục Thống kê, Cục Hàng không dân dụng 

Việt nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Biên giới Chính phủ, Ban Cơ  yếu 

Chính phủ, Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn, Trung tâm Khoa học tự 

nhiên và công nghệ quốc gia,  Bảo hiểm xã hội Việt nam, Uỷ ban chứng 

khoán, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính quốc 

gia, Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ). 

12. Cục kiểm toán 6: Kiểm toán các cơ quan thuộc Quốc hội, Toà án 

Nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức 

đoàn thể quần chúng, các tổ chức phi chính phủ có sử dụng ngân sách nhà 

nước. 

13. Cục kiểm toán 7: ( Kiểm toán các đối tượng được tổ chức ra để quản 

lý các khoản đầu tư phát triển theo chương trình, dự án mục tiêu hoặc  quản lý 

các quỹ tài chính công không thuộc ngân sách Nhà nước, các khoản vay nợ, 

viện trợ và khoản nguồn thu, chi khác của nhà nước). 
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 * Các kiểm toán Nhà nước khu vực: 

 Mỗi Kiểm toán Nhà nước khu vực đảm nhận việc kiểm toán trên địa 

bàn 5 - 6 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đến năm 2010 Kiểm toán 

Nhà nước có 10 đến 12  Kiểm toán Nhà nước khu vực, gồm: 

1. KTNN khu vực 1: Kiểm toán các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình; 

Lào cai, Yên Bái. 

2. KTNN khu vực 2: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái 

Nguyên; 

3. KTNN khu vực 3: Hà Nội, Hà Tây, Phú thọ, Vĩnh phú, Bắc Ninh. 

4. KTNN khu vực 4: Bắc Giang, Lạng sơn, Hưng Yên, Hải Dương; Thái 

bình. 

5. KTNN khu vực 5: Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Nam Hà, 

Ninh Bình; 

6. KTNN khu vực 6: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, 

Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; 

7. KTNN khu vực 7: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia lai, Kon 

Tum; 

8. KTNN khu vực 8: Bình định, Phú yên, Đắc lắc, Khánh Hoà, Lâm 

Đồng; 

9. KTNN khu vực 9: Ninh thuận, Bình thuận, Đồng Nai, Bà rịa-Vũng 

tàu, Bình Phước, Bình Dương; 

10. KTNN khu vực 10: Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Long An; 

Vĩnh Long,  

11. KTNN khu vực 11: Trà Vinh, Bến tre, Tiền giang, Đồng tháp; Kiên 

giang;  

12. KTNN khu vực 12: Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà 

Mau. 
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* Các tổ chức sự nghiệp: 

1. Học viện kiểm toán; 

2. Trung tâm Tin học; 

3. Trung tâm thông tin và lưu trữ; 

4. Tạp chí Kiểm toán; 

5. Thời báo Kiểm toán. 

 

3.2.3. Chiến lược phát triển các loại hình và phương pháp kiểm 

toán  

Hoàn thiện mục tiêu, nội dung hoạt động bao gồm một số nội dung 

chính là thực hiện kiểm toán với các loại hình kiểm toán, lập kế hoạch kiểm 

toán, hoàn thiện hệ thống chuẩn mực, quy trình kiểm toán và hoàn thiện công 

tác soát xét chất lượng kiểm toán, ứng dụng các phương pháp chuyên môn kỹ 

thuật vào kiểm toán. 

 

3.2.3.1. áp dụng đầy đủ các loại hình kiểm toán: Kiểm toán báo cáo 

tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động, kiểm toán trước, trong 

và sau 

Tuỳ thuộc vào sự phát triển, bề dầy kinh nghiệm của mỗi cơ quan Kiểm 

toán Nhà nước mà tiến hành từng loại hình kiểm toán hay đồng thời cả ba loại 

hình kiểm toán. Đối với cơ quan Kiểm toán Nhà nước thì kiểm toán tính tuân 

thủ và kiểm toán hoạt động là những loại hình kiểm toán được chú trọng. ở 

Việt Nam, từ khi thành lập đến nay chủ yếu thực hiện kiểm toán quyết toán 

năm. Tuy nhiên trong quá trình kiểm cơ quan kiểm toán kết hợp các loại hình 

kiểm toán như đánh giá tính tuân thủ về quản lý kinh tế tài chính của đơn vị 

được kiểm toán. Trong quá trình kiểm toán cũng phần nào đánh giá tính kinh 

tế, hiệu lực của công tác quản lý ở các đơn vị được kiểm toán. Trong tương lai, 

để đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý tài chính quốc gia, phù hợp với 

xu thế hội nhập và phát triển, cơ quan Kiểm toán Nhà nước cần triển khai một 
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cách đồng bộ để thực hiện đầy đủ ba loại hình kiểm toán trong đó chú trọng 

đến kiểm toán hoạt động, một loại hình kiểm toán rất phát triển ở nhiều nước 

trên thế giới.   

- Kiểm toán báo cáo quyết toán hàng năm: Mục đích của việc kiểm 

toán báo cáo quyết toán năm nhằm xác nhận tính trung thực, hợp pháp của số 

liệu tài liệu quyết toán hàng năm có phản ánh trung thực các khoản thu, chi 

hay không; Có chứa đựng đầy đủ các thông tin cần thiết đối với các cơ quan 

cần quan tâm (Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Hội đồng quản trị ...) 

hay không; báo cáo được lập dựa trên những chuẩn mực, nguyên tắc chung đã 

được thừa nhận hay không.  

Báo cáo quyết toán năm bao gồm: Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà 

nước các cấp; báo cáo tài chính của các của các đơn vị có sử dụng ngân sách; 

báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Nhà nước; báo cáo quyết toán công 

trình xây dựng cơ bản, chương trình dự án...  

Đến năm 2005, Kiểm toán Nhà nước có thể kiểm toán được báo cáo 

quyết toán của các đơn vị có sử dụng ngân sách thuộc ngân sách trung ương; 

quyết toán ngân sách Nhà nước các cấp; Tổng quyết toán ngân sách Nhà 

nước; và báo cáo tài chính của các tổng công ty 91, một số doanh nghiệp Nhà 

nước có quy mô lớn.  

 

Phấn đấu đến năm 2010 có thể thực hiện kiểm toán tất các các báo cáo 

quyết toán năm của các đơn vị thuộc nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước. 

    

- Kiểm toán tuân thủ: Mục đích của kiểm toán tuân thủ nhằm xác định 

xem các biện pháp được thực hiện có phù hợp với các quy định pháp lý, với hệ 

thống pháp luật hiện hành hay không. Khi kiểm toán tính tuân thủ cần chú ý 

phân tích một số điểm mang tính trọng yếu sau:  

• Các khoản thu, chi có phù hợp với quy định của pháp luật, thông lệ 

quốc tế hay không; 
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• Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến đơn vị 

được kiểm toán có được lập, tổng hợp và ghi chép đầy đủ vào sổ 

sách hay không; 

• Các cơ quan, đơn vị đã áp dụng các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ 

tài sản của cơ quan mình và để ngăn ngừa, phát hiện những gian lận 

trong bảo vệ tài sản hay chưa. 

Để thực hiện loại hình kiểm toán này đòi hỏi Kiểm toán Nhà nước phải 

kết hợp với loại hình kiểm toán quyết toán năm. Đến năm 2005, thực hiện 

kiểm toán tính tuân thủ đối với các cơ quan sử dụng ngân sách trung ương, các 

cấp ngân sách, các Tổng công ty 90, 91. 

 

Đến năm 2010, Kiểm toán Nhà nước có thể thực hiện kiểm toán tính 

tuân thủ như một cuộc kiểm toán riêng rẽ đối với tất cả các cơ quan, đơn vị 

thuộc đối tượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.   

 

- Kiểm toán hoạt động: Kiểm toán hoạt động liên quan đến một cuộc 

kiểm toán tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực, bao gồm: 

�  Kiểm toán tính kinh tế của các hoạt động quản lý phù hợp với 

các nguyên tắc và chính sách về quản lý. Tính kinh tế được hiểu là việc sử 

dụng chi phí tối thiểu nhất của các nguồn lực sử dụng cho một hoạt động mà 

có tính đến chất lượng phù hợp; 

�  Kiểm toán tính hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực bao 

gồm việc sử dụng con người, các nguồn lực tài chính và các nguồn lực khá. 

Tính hiệu quả được hiểu là mối quan hệ giữa đầu ra, dưới giác độ của các 

hàng hoá, dịch vụ hoặc các kết quả khác với các nguồn lực được sử dụng để 

tạo ra chúng; 

� Kiểm toán tính hiệu lực của sự hoạt động trong mối liên hệ với 

việc đạt được các mục tiêu của đơn vị được kiểm toán và kiểm toán ảnh hưởng 

của hoạt đọng so sánh với ảnh hưởng thực tế. Tính hiệu lực được hiểu là phạm 
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vi mà theo đó để đạt được các mục tiêu và mối quan hệ giữa ảnh hưởng dự 

kiến và ảnh hưởng thực tế của hoạt động. 

 

Mục đích của kiểm toán hoạt động ngoài việc đánh giá tính kinh tế, 

hiệu qủa và hiệu lực của việc sử dụng nguồn lực trong hoạt động của đơn vị, 

kiểm toán hoạt động còn kiểm toán tính trách nhiệm và trung thực trong việc 

sử dụng các nguồn lực. Thông qua kiểm toán hoạt động đưa ra những giải 

pháp để việc sử dụng nguồn lực được tối ưu hơn, tăng cường trách nhiệm hơn. 

 

Để thực hiện loại hình kiểm toán hoạt động đòi hỏi phải được triển khai 

đồng bộ các mặt công tác của Kiểm toán Nhà nước trong đó giải pháp hoàn 

thiện cơ sở pháp lý cho kiểm toán hoạt động là một điều kiện không thể thiếu. 

Mặt khác, Kiểm toán Nhà nước phải thực hiện đào tào đội ngũ kiểm toán viên 

để có thể tiếp cận với loại hình kiểm toán này. 

 

Đến năm 2005, Kiểm toán Nhà nước hoàn chỉnh điều kiện pháp lý cho 

kiểm toán hoạt động. Trên cơ sở đó kết hợp một số cuộc kiểm toán quyết toán 

năm, kiểm toán tính tuân thủ và kiểm toán hoạt động. Thực hiện một số cuộc 

kiểm toán hoạt động riêng rẽ để rút kinh nghiệm trong những năm tiếp theo. 

 

Đến năm 2010, Kiểm toán Nhà nước có thể thực hiện kiểm toán hoạt 

động đối với các cơ quan trung ương có sử dụng ngân sách lớn, một số tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương có quy môt ngân sách tương đối lớn. Kiểm 

toán hoạt động đối với công trình dự án lớn, các chương trình mục tiêu Quốc 

gia, các tổng công ty 91 và một số tổng công ty 90.  

 

- Kiểm toán trước (tiền kiểm): Kiểm toán trước được thực hiện đối với 

dự toán ngân sách các cấp, dự toán ngân sách Nhà nước, các công trình, dự án 

quốc gia... Thực chất của việc kiểm toán trước là kiểm tra tính khả thi, tính 

kinh tế, tiết kiệm và hiệu quả của dự toán ngân sách, các công trình dự án 
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quốc gia. Mục đích của hoạt động này là nhằm ngăn ngừa những sai sót, gian 

lận, lãng phí trước khi dự toán ngân sách, công trình dự án được các cấp có 

thẩm quyền phê chuẩn. 

 

Để thực hiện được kiểm toán trước đòi hỏi một giải pháp có tính bắt 

buộc là hoàn thiện khung pháp lý cho kiểm toán trước. Hiện nay, chưa có quy 

định Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán trước.  

 

Đến năm 2005, Kiểm toán Nhà nước hoàn chỉnh điều kiện pháp lý cho 

kiểm toán trước. Thực hiện kiểm toán trước đối với dự toán ngân sách các cấp, 

dự toán ngân sách của một số cơ quan trung ương, dự toán ngân sách Nhà 

nước hàng năm, một số chương trình, dự án trọng điểm Quốc gia. 

 

Đến năm 2010, Thực hiện kiểm toán đầy đủ dự toán của các cấp ngân 

sách, dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm, dự toán của các bộ, cơ quan 

trung ương, các công trình, dự án và chương trình mục tiêu quốc gia.  

  

- Kiểm toán trong quá trình thực hiện: Kiểm toán trong quá trình thực 

hiện thực chất gắn với kiểm toán hoạt động và kiểm toán tuân thủ. Để thực 

hiện được kiểm toán trong quá trình thực hiện khi Kiểm toán Nhà nước hoàn 

thiện đầy đủ khung pháp lý và các điều kiện cần thiết cho kiểm toán hoạt 

động, kiểm toán tuân thủ. 

 

- Kiểm toán sau (hậu kiểm): Kiểm toán sau chủ yếu gắn với kiểm toán 

quyết toán năm và kiểm toán tuân thủ. Thực hiện kiểm toán sau được thực 

hiện thực hiện khi công việc đã hoàn thành kết thúc và lập quyết toán. Thực 

hiện kiểm toán sau chủ yếu đối với quyết toán năm hoặc quyết toán công 

trình, dự án, chương trình mục tiêu đã hoàn thành. 
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Đến năm 2005, Kiểm toán Nhà nước có thể kiểm toán được quyết toán 

ngân sách Nhà nước các cấp; Tổng quyết toán ngân sách Nhà nước; báo cáo 

tài chính của các tổng công ty 91, một số doanh nghiệp Nhà nước có quy mô 

lớn, quyết toán công trình, dự án, chương trình mục tiêu quốc gia đã hoàn 

thành.  

3.2.3.2. Tăng cường ứng dụng rộng rãi phương pháp kỹ thuật kiểm 

toán tiên tiến, hiện đại 

Phương pháp kiểm toán là một trong những yếu tố quan trọng có tính 

chất quyết định của quá trình hiện đại hoá hoạt động kiểm toán nói chung, 

Kiểm toán Nhà nước nói riêng. Trong Tuyên bố Lima của INTOSAI nêu rõ 

“Các phương pháp kiểm toán phải thường xuyên thích ứng với tiến bộ khoa 

học kỹ thuật có liên quan đến công tác quản lý ngân sách và kinh tế”.  

 

Trong điều kiện Kiểm toán Nhà nước Việt Nam mới ra đời và đi vào 

hoạt động thì việc tăng cường ứng dụng rộng rãi các phương pháp kỹ thuật 

kiểm toán là yêu cầu không những thích ứng với tiến bộ khoa học kỹ thuật mà 

còn là cơ sở để tăng cường hội nhập quốc tế. Không ngừng nâng cao năng lực 

và hiệu quả hoạt động Kiểm toán Nhà nước thông qua việc áp dụng những 

biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ tiên tiến, hiện đại hoá công tác kiểm toán. Trên 

cơ sở đặc điểm của từng loại hình kiểm toán sẽ ứng dụng các phương pháp kỹ 

thuật kiểm toán khác nhau cho từng loại hình kiểm toán.  

 

- ứng dụng phương pháp kỹ thuật kiểm toán cho kiểm toán báo cáo 

tài chính. 

 Mục đích của kiểm toán báo cáo tài chính là thông qua việc kiểm tra để 

đưa ra ý kiến xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp của các số liệu tài liệu và các 

thông tin trên báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán.  

Việc ứng dụng hệ thống các phương pháp - kỹ thuật kiểm toán trong 

kiểm toán báo cáo tài chính có thể được thực hiện theo 2 phương pháp cơ bản 

sau: 
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* ứng dụng phương pháp kiểm toán cơ bản 

Phương pháp kiểm toán cơ bản (còn gọi là phương pháp kiểm tra dựa 

vào số liệu) được sử dụng để kiểm tra sự đúng đắn của số liệu, tài liệu kế toán, 

không dựa vào hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị, áp dụng trong những 

trường hợp kiểm soát nội bộ yếu kém, những nghiệp vụ không thường xuyên 

và các ước tính kế toán.  

Tuỳ thuộc vào tính chất, đặc điểm của các loại nghiệp vụ, độ tin cậy của 

thông tin tài chính, phương pháp này sẽ thực hiện hai loại kỹ thuật kiểm toán 

cơ bản là:  

Kỹ thuật phân tích 

Kỹ thuật phân tích bao gồm việc áp dụng các kỹ thuật tính toán, so 

sánh, kết hợp với phỏng vấn, điều tra, quan sát để phân tích, xem xét về mối 

quan hệ giữa các dữ liệu tài chính với nhau và với các dữ liệu hoạt động nhằm 

phát hiện ra các chênh lệch trọng yếu hoặc những tỷ số không phù hợp với 

những thông tin tương ứng. Chuẩn mực kiểm toán của INTOSAI nhấn mạnh 

tới phân tích như:  "Phân tích báo cáo tài chính nhằm mục đích xác định sự 

tồn tại mối quan hệ mong muốn bên trong và giữa các yếu tố khác nhau 

của báo cáo tài chính, nhận biết bất kỳ mối quan hệ không mong muốn và 

khuynh hướng không bình thường nào. Do đó kiểm toán viên phải phân 

tích kỹ lưỡng các báo cáo tài chính".*  

áp dụng thủ tục phân tích nhằm mục đích: Hỗ trợ cho quá trình lập kế 

hoạch kiểm toán nhằm xác định các bộ phận trọng yếu và rủi ro; giúp cho 

kiểm toán viên xác định tính chất lịch trình và phạm vi các thủ tục kiểm toán; 

áp dụng thủ tục phân tích để kiểm tra các khoản mục cụ thể nhằm thu thập 

bằng chứng kiểm toán, trong trường hợp áp dụng phương pháp này có hiệu 

quả hơn kiểm tra chi tiết và tiết kiệm thời gian hơn; Hỗ trợ trong quá trình 

xem xét và diễn giải các phát hiện kiểm toán; Là phương tiện hỗ trợ quá trình 
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phát triển thông tin hữu ích, kiểm tra tính hợp lý của các báo cáo tài chính, ở 

giai đoạn soát xét cuối cùng trong quá trình lập báo cáo kiểm toán. 

Kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ và số dư 

Kiểm tra chi tiết hay còn gọi là kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ và các số 

dư tài khoản là việc kiểm tra ghi chép đối với từng khoản mục hoặc nghiệp vụ 

tạo nên số dư tài khoản hay loại hình nghiệp vụ. 

Mục đích kiểm tra chi tiết là nhằm thu nhận bằng chứng kiểm toán để 

đánh giá các cơ sở dẫn liệu trong từng số dư tài khoản hoặc loại nghiệp vụ 

xem có tồn tại các sai sót đáng kể hay không, cụ thể các nghiệp vụ kinh tế 

được ghi nhận có các cơ sở dẫn liệu đầy đủ đúng đắn. 

Việc thực hiện kiểm tra chi tiết là dựa trên cơ sở các tài liệu, số liệu 

chứng từ, sổ kế toán của đơn vị. Đồng thời kiểm tra chi tiết số liệu cũng cần 

được kết hợp với các kỹ thuật kiểm toán khác thích hợp như phỏng vấn, quan 

sát, xác nhận... đối với mỗi số dư tài khoản hoặc các loại hình nghiệp vụ nhằm 

xác định chênh lệch kiểm toán.  

Kiểm tra chi tiết giúp kiểm toán viên thu nhận được những bằng chứng 

có độ tin cậy cao, mặc dù vậy kiểm toán viên cũng cần phải kết hợp với các kỹ 

thuật kiểm toán khác để bổ sung như: Phỏng vấn, quan sát kiểm kê, đối 

chiếu...  

* ứng dụng phương pháp kiểm toán tuân thủ  

Phương pháp kiểm toán tuân thủ là cách thức kết hợp giữa biện pháp, kỹ 

thuật kiểm tra hệ thống và thử nghiệm chi tiết đối với hệ thống kiểm soát nội 

bộ. Việc áp dụng biện pháp nào là tuỳ thuộc vào mức độ thoả mãn về kiểm 

soát nội bộ đối với mỗi mục tiêu kiểm toán. Nội dung gồm: 

Kỹ thuật kiểm tra hệ thống 

 

Là việc kiểm tra (chi tiết) một loạt các nghiệp vụ cùng loại ghi chép từ 

đầu đến cuối (walk/through) hay còn gọi là theo sơ đồ dòng chảy, kết hợp với 

các kỹ thuật khác như phỏng vấn, trao đổi, điều tra, quan sát. 
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áp dụng các thử nghiệm kiểm tra chi tiết đối với hệ thống kiểm soát nội 

bộ (hay còn gọi là thử nghiệm kiểm soát tuân thủ) 

Đây là một biện pháp kỹ thuật kiểm tra mẫu các chứng từ, các nghiệp 

vụ và kết hợp với các kỹ thuật khác như phỏng vấn, quan sát, thẩm định và xác 

nhận. Kỹ thuật thử nghiệm kiểm soát được áp dụng trong trường hợp mà mức 

rủi ro kiểm soát được đánh giá là không cao, kiểm toán viên sẽ thực hiện kiểm 

tra nhằm thu nhận bằng chứng kiểm toán để đánh giá mức độ tự tuân thủ các 

chính sách và thủ tục kiểm soát nội bộ đã được đơn vị thiết lập đối với các loại 

kiểm soát như: Kiểm soát quản lý, kiểm soát độc lập và kiểm soát bảo vệ tài 

sản.  

* ứng dụng các phương pháp kỹ thuật kiểm toán trong điều kiện môi 

trường tin học hoá và kiểm toán bằng máy vi tính 

Ngày nay công nghệ thông tin đã được ứng dụng rộng rãi vào hầu hết 

các lĩnh vực của hoạt động đời sống kinh tế - xã hội, tạo ra môi trường làm 

việc mới đem lại năng suất và hiệu quả hơn, ngay cả trong tác chuyên ngành 

thuộc công cụ quản lý như tài chính, kế toán, kiểm toán. Do đó, các phương 

pháp - kỹ thuật kiểm toán ở trên sẽ không hoàn toàn thích hợp và không hoàn 

thiện nếu không đề cập đến việc vận dụng các phương pháp này trong điều 

kiện môi trường tin học và sử dụng công cụ kiểm toán bằng máy vi tính.  

 

ứng dụng phương pháp - kỹ thuật kiểm toán trong môi trường tin học: 

Kiểm toán trong môi trường tin học là việc thực hiện kiểm toán ở những đơn 

vị đã áp dụng hệ thống xử lý dữ liệu kế toán bằng máy vi tính trong công tác 

kế toán, hay nói cách khác là sử dụng phần mềm máy vi tính trong công tác kế 

toán. Do đó, môi trường tin học này sẽ có những ảnh hưởng tác động làm thay 

đổi cách thức ứng dụng phương pháp - kỹ thuật kiểm toán của kiểm toán viên. 
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Do những đặc thù của môi trường tin học thì ngoài những hiểu biết 

chung về kiểm toán, kiểm toán viên phải có kiến thức về máy vi tính, có kiến 

thức sâu về tin học hoá công tác kế toán và phần mềm kế toán cũng như một 

yếu tố quan trọng là máy vi tính để tiến hành các phương pháp - kỹ thuật kiểm 

toán tuỳ theo cách tiếp cận đã lựa chọn. 

 

 ứng dụng phương pháp - kỹ thuật kiểm toán trong điều kiện môi trường 

tin học  

Tuỳ theo cơ cấu tổ chức tin học và mức độ tập trung (nối mạng- kết nối 

giữa các máy tính cá nhân và hệ máy tính lớn) hoặc phi tập trung trong việc 

xử lý các thông tin kế toán để kiểm toán viên quyết định cách tiếp cận phương 

pháp  - kỹ thuật kiểm toán cần áp dụng để thực hiện mục tiêu kiểm toán. 

 

Các phương pháp - kỹ thuật cơ bản đặc thù được áp dụng thực hiện 

kiểm toán trong môi trường tin học bao gồm: 

+ Phương pháp kiểm tra, đánh giá hệ thống kiếm soát nội bộ trong môi 

trường tin học, kiểm toán viên sử dụng máy tình để kiểm tra công dụng của 

máy tính; kiểm tra độ tin cậy của việc xử lý dử liệu của chương trình phần 

mềm kế toán của đơn vị được kiểm toán.  

 

+ Kiểm tra các bằng chứng “không hữu hình” để xử lý tự động như: số 

khấu hao TSCĐ, lập dự phòng, phân bổ chi phí ... 

 

+ Kiểm tra các dữ liệu đầu ra của chương trình xem có kết suất đầy đủ 

các loại chỉ tiêu, các loại sổ kế toán và báo cáo kế toán theo đúng quy định 

của Nhà nước hay không. 

ứng dụng phương pháp - kỹ thuật kiểm toán bằng máy vi tính 

 ứng dụng phương pháp - kỹ thuật kiểm toán bằng máy vi tính là việc 

kiểm toán viên sử dụng máy vi tính và phần mềm kiểm toán đã khái quát hoá 

như là một công cụ kỹ thuật để thực hiện các công việc kiểm toán. 
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 Việc ứng dụng công nghệ thông tin kiểm toán sẽ giúp cho kiểm toán 

viên nâng cao hiệu quả, chất lượng và tiết kiệm được thời gian trong kiểm 

toán. 

Yêu cầu đối với việc ứng dụng phương pháp kỹ thuật kiểm toán bằng 

máy tính:  

 + Yêu cầu đối với việc ứng dụng phương pháp - kỹ thuật kiểm toán 

bằng máy vi tính, ngoài những yêu cầu chung đối với kiểm toán viên, thì yêu 

cầu đặc thù cần phải có là: Phải có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về kiểm 

toán bằng máy vi tính. 

 

 + ứng dụng phương pháp - kỹ thuật kiểm toán bằng máy vi tính, 

dựa vào công cụ kiểm toán là máy vi tính và phần mềm kiểm toán đã lập, 

kiểm toán viên sử dụng để kiểm tra các thông tin tài chính nhằm thực hiện các 

mục tiêu kiểm toán cụ thể. 

3.2.4. Chiến lược nâng cao chất lượng hoạt động KTNN 

3.2.4.1 Nâng cao chất lượng kế hoạch kiểm toán 

Kế hoạch, chương trình kiểm toán là một trong những công cụ để quản 

lý hoạt động kiểm toán; chất lượng của kế hoạch kiểm toán có ảnh hưởng đến 

hiệu lực hoạt động và chất lượng kiểm toán. Việc nâng cao chất lượng kế 

hoạch kiểm toán là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng 

kiểm toán. 

Kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước Nhà nước bao gồm hai bộ 

phận đó là: 

- Kế hoạch tổng thể 

Kế hoạch tổng thể được hiểu là toàn bộ kế hoạch kiểm toán của Kiểm 

toán Nhà nước trong một thời gian nhất định. Kế hoạch này thường được xác 

định trong một thời gian trung hạn và kế hoạch thực hiện hàng năm. 
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Để chất lượng của kế hoạch kiểm toán được nâng cao đòi hỏi phải thay 

đổi phương pháp lập kế hoạch kiểm toán hiện hành. Phương pháp lập kế hoạch 

mới đòi hỏi trước hết phải tiếp cận với những vấn đề mà công tác quản lý tài 

chính Nhà nước đặt ra, yêu cầu quản lý của các nhà chính trị  như Quốc hội, 

Chính phủ, Hội đồng nhân dân... Trên cơ sở đó, Kiểm toán Nhà nước sẽ lựa 

chọn những vấn đềm cần quan tâm. Các vấn đề này có thể trong thời hạn một 

năm hoặc trong thời hạn trung hạn 3 năm hoặc trong dài hạn. Việc lựa chọn 

vấn đề kiểm toán chính là lựa chọn "đầu ra" của hoạt động kiểm toán, đảm 

bảo xác định được hoạt động kiểm toán phục vụ công tác quản lý tài chính 

Nhà nước.  

Mục đích của kế hoạch kiểm toán tổng thể là xác định được nhiệm vụ 

mà Kiểm toán Nhà nước thực hiện trong một khoảng thời gian nhằm cải thiện 

được môi trường quản lý, nâng cao chất lượng của công tác quản lý, cung cấp 

thông tin phục vụ quản lý của các cơ quan chức năng của Nhà nước. 

Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể phải phù hợp với việc áp dụng đầy đủ 

các loại hình kiểm toán, kiểm toán trước, trong và sau. Mỗi loại hình kiểm 

toán đòi hỏi một cách tiếp cận kế hoạch khác nhau nên công tác lập kế hoạch 

kiểm toán đòi hỏi đáp ứng được yêu cầu cho từng loại hình này. 

Việc lập kế hoạch kiểm toán hay lựa chọn vấn đề được kiểm toán trước 

hết được thực hiện ở cấp cơ sở đó là kiểm toán chuyên ngành, Kiểm toán Nhà 

nước khu vực sau đó tổng hợp chung vào kế hoạch kiểm toán tổng thể của 

Kiểm toán Nhà nước.  

- Chương trình kiểm toán chi tiết 

 Chương trình kiểm toán chi tiết chính từ việc lập kế hoạch cho từng 

cuộc kiểm toán cụ thể đã được Kiểm toán Nhà nước lựa chọn. Việc lập kế 

hoạch kiểm toán cho từng cuộc kiểm toán do đoàn kiểm toán lập. Kế hoạch 

kiểm toán của từng cuộc kiểm toán phải được Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước 

phê duyệt về nội dung, mục đích, phương pháp kiểm toán, phạm vi kiểm 

toán... việc phê duyệt này đảm bảo cho từng cuộc kiểm toán thực hiện những 

nội dung, mục tiêu thống nhất với mục tiêu, chiến lược chung của Kiểm toán 
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Nhà nước. Ngoài ra việc phê duyệt kế hoạch kiểm toán còn đảm bảo thống 

nhất phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ, nguồn lực đáp ứng cho cuộc kiểm 

toán đảm bảo hiệu quả hoạt động kiểm toán. 

 

Ngoài ra, để thực hiện kế hoạch kiểm toán đã được Tổng Kiểm toán 

Nhà nước phê duyệt cho từng cuộc kiểm toán, các đoàn kiểm toán phải triển 

khai cho từng tổ kiểm toán. Khi thực hiện kiểm toán, từng tổ kiểm toán phải 

lập kế hoạch kiểm toán chi tiết chi từng đơn vị kiểm toán, từng nội dung và 

công việc của từng kiểm toán viên của tổ kiểm toán. Việc lập kế hoạch chi tiết 

phải được Trưởng đoàn kiểm toán chỉ đạo các tổ thực hiện và chi thực hiện 

kiểm toán khi đã lập kế hoạch chi tiết.  

 

Mục đích của việc hoàn thiện công tác kế hoạch chính là công cụ để 

giám sát việc thực hiện chương trình kiểm toán tổng thể của Kiểm toán Nhà 

nước, của đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán và kiểm toán viên. Đây là một trong 

những công cụ hữu hiệu để kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán của 

Kiểm toán Nhà nước. Thông qua kế hoạch kiểm toán có thể nắm bắt được toàn 

bộ hoạt động của Kiểm toán Nhà nước, đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán và kiểm 

toán viên từ đó kiểm tra, giám sát được hoạt động kiểm toán, chất lượng kiểm 

toán.  

 

 Để nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch, chương trình kiểm toán, 

Kiểm toán Nhà nước phải thực hiện các giải pháp: 

Thứ nhất, tiếp cận phương pháp lập kế hoạch tổng thể theo phương pháp 

tiếp cận với đầu ra. Theo đó hàng năm trên cơ sở yêu cầu của công tác quản 

lý, lựa chọn các vấn đề kiểm toán phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế, xã 

hội và yêu cầu công tác quản lý.  

Thứ hai, lựa chọn nội dung và đơn vị được kiểm toán. Nội dung kiểm 

toán lựa chọn hàng năm trên cơ sở lựa chọn của các kiểm toán chuyên ngành, 
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kiểm toán Nhà nước khu vực. các nội dung kiểm toán được cập nhật trên cơ sở 

yêu cầu của công tác quản lý kinh tế, tài chính của quốc gia.  

 

Thứ ba, lập kế hoạch cho từng cuộc kiểm toán. Khi lập kế hoạch kiểm 

toán cho từng cuộc kiểm toán phải thực hiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội 

bộ của đơn vị được kiểm toán, các thông tin thu thập được trong quá trình 

khảo sát. Trên cơ sở đó lựa chọn các phương pháp kiểm toán, bố trí nguồn lực 

cho cuộc kiểm toán. 

 

Thứ tư, Lập kế hoạch chi tiết của từng tổ kiểm toán. Để nâng cao chất 

lượng kiểm toán, yêu cầu bắt buộc đối với từng tổ kiểm toán phải lập kế hoạch 

chi tiết trước khi thực hiện kiểm toán. Kế hoạch chi tiết của tổ kiểm toán phải 

thể hiện được nội dung kiểm toán, các phương pháp kiểm toán áp dụng, công 

việc của từng kiểm toán viên, thời gian và nguồn lực phục vụ cho công việc 

kiểm toán.  

 

3.2.4.2. Hoàn thiện chuẩn mực, quy trình kiểm toán 

Hoạt động kiểm toán là một trong những hoạt động nghề nghiệp cao, 

luôn phải tuân thủ theo hệ thống chuẩn mực, quy trình nghề nghiệp thống 

nhất. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán không chỉ là cơ sở trong hoạt động nghề 

nghiệp mà còn làm cơ sở để kiểm tra, đánh giá hoạt động của kiểm toán viên.  

 

Trong những năm qua, hoạt động của Kiểm toán Nhà nước đã đi vào nề 

nếp bằng việc ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Nhà nước áp dụng 

trong kiểm toán báo cáo tài chính. Hệ thống chuẩn mực này đã phần nào phù 

hợp với hệ thống chuẩn mực của tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao trên 

thế giới. Tuy nhiên về nội dung các chuẩn mực, số lượng các chuẩn mực chưa 

đầy đủ; mới chỉ là những chuẩn mực chung nhất, chưa có những hướng dẫn cụ 

thể để kiểm toán viên có thể áp dụng một cách dễ dàng. 
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Hệ thống chuẩn mực của Kiểm toán Nhà nước phải thống nhất với hệ 

thống chuẩn mực kiểm toán của quốc gia và phù hợp với hệ thống chuẩn mực 

chung của INTOSAI, tiến tới hội nhập quốc tế vè kiểm toán. Do vậy trong 

tương lai việc hoàn thiện hệ thống chuẩn mực mực kiểm toán hiện có, đồng 

thời ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán hoạt động là một yêu cầu đối với 

hoạt động của Kiểm toán Nhà nước và sự phát triển trong tương lai.  

Hệ thống chuẩn mực hiện hành của Kiểm toán Nhà nước do kiểm toán 

Nhà nước ban hành trong điều kiện chưa có chuẩn mực quốc gia về kiểm toán. 

Cơ quan Kiểm toán Nhà nước ban hành để phục vụ cho hoạt động của Kiểm 

toán Nhà nước, có ý nghĩa mang tính nội bộ cơ quan Kiểm toán Nhà nước. Hệ 

thống chuẩn mực này đã tương đối phù hợp với hệ thống chuẩn mực kiểm toán 

của INTOSAI, bao gồm các nhóm chuẩn mực chung, nhóm chuẩn mực thực 

hành và nhóm chuẩn mực báo cáo. Hệ thống chuẩn mực này mang tính khái 

quá cao, chưa có hướng dẫn cụ thể để áp dụng trong qúa trình thực hành kiểm 

toán của kiểm toán viên. Mặt khác, do trong điều kiện cơ quan Kiểm toán Nhà 

nước mới thành lập, do vậy việc áp dụng đầy đủ hệ thống chuân rmực kiểm 

toán của Kiểm toán Nhà nước cũng chưa được đầy đủ từ trình độ chuyên môn 

của kiểm toán viên đến công tác lập kế hoạch kiểm toán, thực hành kiểm toán, 

báo coá kiểm toán, kiểm tra, soát xét chất lượng kiểm toán. 

Trong tương lai, để hoạt động của Kiểm toán Nhà nước đáp ứng được 

yêu cầu của công tác quản lý của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa; phát triển kiểm toán thành công cụ mạnh của Nhà nước trong công tác 

quản lý tài chính Nhà nước và tài sản công, thì một trong những điều kiện tiên 

quyết phải đưa hoạt động kiểm toán vào nề nếp, mọi hoạt động của kiểm toán 

viên và đoàn kiểm toán phải tuân theo chuẩn mực kiểm toán. Để thực hiện 

được điều đó, phải thực hiện một số giải pháp sau: 

� Từng bước áp dụng đầy đủ các chuẩn mực kiểm toán đã ban hành 

Mọi hoạt động của đoàn kiểm toán và của kiểm toán viên phải theo 

chuẩn mực. Chuẩn mực kiểm toán là căn cứ đẻ thực hành kiểm toán và kiểm 

tra, soát xét chất lượng kiểm toán, do vậy việc áp dụng đầy đủ các chuẩn mực 

124



 
 
kiểm toán đã ban hành là một yêu cầu không thể thiếu trong hoạt động kiểm 

toán. 

Yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp và khả năng trình độ: Kiểm toán Nhà 

nước có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng kiểm toán viên để có đủ khả năng, trình 

độ đáp ứng được yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ. Hoạt động của Kiểm toán 

Nhà nước chỉ có thể phát triển khi xây dựng được đội ngũ kiểm toán viên có 

đầy đủ phẩm chất nghề nghiệp và khả năng, trình độ đáp ứng đựoc yêu cầu 

chuyên môn. do vây phải thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến 

thức, nâng cao bản lĩnh chính trị để khi thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên 

chỉ tuân thủ theo pháp luật và chuẩn mực nghề nghiệp; kiểm toán viên có đầy 

đủ kiến thức chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Yêu cầu về thực hành kiểm toán: Chuẩn mực thực hành kiểm toán yêu 

cầu kiểm toán viên phải tuân thủ từ khâu lập kế hoạch kiểm toán cho đến khi 

kết thúc kiểm toán. Thực tế, trong những qua mặc dù các đoàn kiểm toán, 

kiểm toán viên đã thực hiện các khâu lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm 

toán nhưng chưa đầy đủ, như chưa thực hiện đánh gía hệ thống kiểm soát nội 

bộ, chưa lập kế hoạch chi tiết cho từng nội dung công việc được giao, chưa 

thực hiện đánh giá trọng yếu, rủi ro... Để đáp ứng được yêu cầu phát triển của 

Kiểm toán Nhà nước cũng như nâng cao chất lượng kiểm toán, tăng cường 

kiểm tra, soát xét chất lượng kiểm toán đòi hỏi Kiểm toán Nhà nước phải thực 

hiện đầy đủ nhóm chuẩn mực thực hành kiểm toán. áp dụng đầy đủ các chuẩn 

mực trong qúa trình thực hành từ khâu lập kế hoạch đến khâu kiểm toán. Khi 

lập kế hoạch yêu cầu đoàn kiểm toán phải thực hiện đầy đủ các khâu lập kế 

hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết, đánh giá trọng yếu, rủi ro. Toàn bộ công 

việc cảu kiểm toán viên và của đoàn kiểm toán phải được lập kế hoạch chi tiết, 

cụ thể. Bằng chứng thu thập được phải có sức thuyết phục đáp ứng được yêu 

cầu của chuẩn mực. Tăng cường công tác kiểm tra soát xét chất lượng kiểm 

toán; đưa hoạt động kiểm tra soát xét chất lượng kiểm toán vào hoạt động 

thường xuyên, thực hiện quy trình kiểm tra, soát xét chất lượng kiểm toán. 
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 Thực hiện kiểm tra soát xét chất lượng kiểm toán ở tất các các khâu, các 

bộ phận của quá trình kiểm toán. 

Yêu cầu báo cáo kiểm toán: Chuẩn mực báo cáo kiểm toán quy định 

hình thức và nội dung báo cáo kiểm toán. Do vậy, để báo cáo kiểm toán có 

chất lượng cao đòi hỏi phải áp dụng đầy đủ chuẩn mực báo cáo trong quá trình 

lập báo cáo kiểm toán. Báo cáo kiểm toán phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu 

chuẩn mực của báo cáo kiểm toán. Lập báo cáo theo chuẩn mực báo cáo 

không những đảm bảo chất lượng của báo cáo kiểm toán mà còn tránh rủi ro 

kiểm toán, thuận tiện cho công tác soát xét chất lượng kiểm toán.   

• Cụ thể hoá hệ thống chuẩn mực hiện hành 

Để hệ thống chuẩn mực là cơ sở vững chắc có hoạt động nghề nghiệp 

của kiểm toán viên, là căn cứ pháp lý quan trọng để kiểm tra soát xét chất 

lượng và đạo đức hành nghề của kiểm toán viên, đòi hỏi Kiểm toán Nhà nước 

phải từng bước hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kiểm toán hiện hành. Phương 

hướng hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kiểm toán là từng bước cụ thể hoá hệ 

thống chuẩn mực, để chuẩn mực là những hướng dẫn cụ thể chi tiết trong hoạt 

động thực hành kiểm toán của kiểm toán viên.  

 

Trong thực hành kiểm toán, hệ thống chuẩn mực thực hành cần phải cụ 

thể, chi tiết mang tính chất hướng đẫn nghề nghiệp cho kiểm toán viên từ qúa 

trình lập kế hoạch kiểm toán, đãnh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, chọn mẫu 

kiểm toán, quá trình thu thập bằng chứng kiểm toán, đánh giá trọng yếu rủi ro 

kiểm toán; kỹ năng đọc, phân tích báo cáo tài chính... 

Với nhóm chuẩn mực báo cáo là những yêu cầu, quy định về hình thức 

và nội dung báo cáo kiểm toán. Do vậy để chất lượng báo cáo kiểm toán ngày 

càng được nâng cao đòi hỏi phải cụ thể hoá chuẩn mực báo cáo thành những 

quy định cụ thể làm căn cứ cho kiểm toán viên và đoàn kiểm toán lập báo cáo 

kiểm toán. Chuẩn mực cần cụ thể hoá những nội dung cụ thể nội dung báo cáo 

từ hình thức, nội dung cụ thể của báo cáo. Mặt khác Kiểm toán Nhà nước 

cúng có kế hoạch để ban hành các loại hình, mẫu biễu báo cáo kiểm toán để 
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áp dụng thóng nhất, và làm căn cứ cho kiểm toán viên, đoàn kiểm toán lập báo 

cáo kiểm toán, cơ sở để kiểm tra, soát xét chất lượng kiểm toán.  

• Ban hành thêm chuẩn mực phục vụ cho kiểm toán báo cáo tài chính 

Ngoài các chuẩn mực kiểm toán đã ban hành phục vụ cho kiểm toán 

báo cáo tài chính, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục nghiên cứ ban hành các chuẩn 

mực để áp dụng cho hoạt động kiểm toán. Các chuẩn mực mới ban hành phù 

hợp với chuẩn mực quốc gia về kiểm toán, phù hợp với thông lệ quốc tế và cụ 

thể, chi tiết để thuận tiện cho việc áp dụng cũng như kiểm tra, soát xét chất 

lượng kiểm toán.  

Các chuẩn mực mới ban hành cần chú ý đến chuẩn mực thực hành, 

chuẩn mực báo cáo để làm cơ sở cho hoạt động của kiểm toán viên cũng như 

công tác kiểm tra, soát xét chất lượng kiểm toán.  

• Ban hành chuẩn mực kiểm toán hoạt động 

Kiểm toán hoạt động là một trong những hoạt động luôn được các cơ 

quan kiểm toán Nhà nước trên thế giới quan tâm. ở Việt Nam hiện tại quy 

định pháp luật về kiểm toán chưa quy định cụ thể về kiểm toán hoạt động do 

vậy kiểm toán hoạt động chưa được thực hiện ở Việt Nam như một cuộc kiểm 

toán riêng rẽ. Hiện tại chỉ có một số cuộc kiểm toán có sự kết hợp những ở 

mức độ sơ khai. Mặt khác cũng chưa có chuẩn mực riêng để trợ giúp cho kiểm 

toán viên trong thực hành kiểm toán và phục vụ cho công tác kiểm tra, soát 

xét chất lượng kiểm toán.  

 

Để đưa kiểm toán hoạt động vào Việt Nam thì một trong những yêu cầu 

quan trọng và không thể thiếu được là phải ban hành các chuẩn mực về kiểm 

toán hoạt động.  

 

• Hoàn thiện hệ thống quy trình hiện có đã ban hành  

Để hoạt động kiểm toán đạt được kết quả, làm cơ sở cho hoạt động của 

kiểm toán viên và kiểm tra, soát xét chất lượng của Kiểm toán Nhà nước. Trên 

cơ sở hệ thống quy trình hiện có, thực hiện rà soát, hoàn thiện hệ thống quy 
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trình. Việc rà soát, hoàn thiện được thực hiện theo hướng quy trình phải cụ 

thể, chi tiết , làm tài liệu để hướng dẫn hoạt động kiểm toán. Trong đó, chú 

trọng hoàn thiện hệ thốnh quy trình kiểm toán ngân sách, đảm bảo thực hiện 

kiểm toán quyết toán ngân sách hànhg năm cảu ngân sách các cấp theo quy 

định của Luật Ngân sách Nhà nước có hiệu lực thi hành từ năm 2004 và thực 

hiện kiểm toán vào năm 2005 .  

 

• Cụ thể hoá một số quy trình chuyên ngành 

Đối với những chuyên ngành rộng, thực hiện cụ thể hoá quy trình theo 

từng chuyên ngành hẹp để thuận thiện cho việc thực hiện kiểm toán và kiểm 

tra chất lượng kiểm toán. Cụ thể: 

- Cụ thể hoá quy trình kiểm toán ngân sách thành quy trình kiểm toán 

ngân sách địa phương và quy trình kiểm toán Bộ, cơ quan trung ương. Trên cơ 

sở quy trình kiểm toán ngân sách hiện hành, cụ thể thành quy trình kiểm toán 

ngân sách địa phương, quy trình kiểm toán ngân sách một bộ, cơ quan trung 

ương. Trong quy trình ngân sách lạ cụ thể hoa sthành các quy trình chuyên 

sâu riêng biệt như quy trình kiểm toán kinh phí uỷ quyền, kiểm toán chương 

trình mục tiêu, kiểm toán chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản... 

 - Cụ thể hoá quy trình kiểm toán đầu tư dự án thành quy trình kiểm toán 

đầu tư, quy trình kiểm toán xây dựng cơ bản. 

 

• Ban hành quy trình kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ 

Để cho kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động được thực hiện, ngoài 

yếu tố pháp lý liên quan đến địa vị pháp lý của Kiểm toán Nhà nước thì một 

yếu tố hết sức quan trọng là hệ thống chuẩn mực, quy trình kiểm toán tuân  

thủ, kiểm toán hoạt động. Từ nay đến năm 2005, Kiểm toán Nhà nước thực 

hiện nghiên cứu ban hành quy trình kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động. 

  

Sau khi áp dụng quy trình kiểm toán vào hoạt động kiểm toán thử 

nghiệm về kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động. Thực hiền rà soát hoàn 
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chỉnh hệ thống quy trình này trong khoảng năm 2006 , 2007 và các năm tiếp 

theo để phấn đấu đến năm 2010, Kiểm toán Nhà nước có hệ thống quy trình 

đầy đủ về kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt 

động làm cơ sở cho việc kiểm toán đầy đủ các loại hình kiểm toán từ năm 

2010.  

• Ban hành quy trình kiểm tra, soát xét chất lượng kiểm toán 

Cho tới nay, quy trình kiểm tra, soát xét chất lượng kiêm rtoán chưa 

đựoc ban hành. Để làm cơ sở cho việc kiểm tra soát xét chất lượng kiểm toán 

và giám sát hoạt động kiểm tra, soát xét chất lượng kiểm toán của Kiểm toán 

Nhà nước. Từ nay đến năm 2005, nghiên cứu ban hành quy trình kiểm tra, 

soát xét chất lượng kiểm toán chung cho Kiểm toán Nhà nước. 

 

Giai đoạn tiếp theo đến năm 2010 ban hành đầy đủ quy trình kiểm tra 

soát xét chất lượng kiểm toán cho từng loại hình kiểm toán. 

 

   3.2.4.4. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các giai đoạn của 

quy trình kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng, giá trị pháp lý của báo cáo 

kiểm toán 

 Một trong những yêu cầu cấp thiết là tăng cường soát xét chất lượng 

kiểm toán; bảo đảm hoạt động Kiểm toán Nhà nước và Kiểm toán viên tuân 

thủ đúng pháp luật Nhà nước; cung cấp thông tin trung thực, khách quan. Hạn 

chế những trường hợp cung cấp thông tin sai lệch vụ lợi cá nhân, vi phạm 

pháp luật, ảnh hưởng đến chất lượng và uy tín của cơ quan Kiểm toán Nhà 

nước.  

 

Để hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán đảm bảo hiệu lực và hiệu 

quả, Kiểm toán Nhà nước cần tăng cường hoạt động kiểm soát chất lượng 

kiểm toán ở các cấp kiểm soát, giai đoạn kiểm soát và phương pháp, quy trình 

kiểm soát; nội dung cụ thể như sau:  

• Về giai đoạn kiểm soát: Giai đoạn kiểm toán cần phải tăng cường hoạt 

động kiểm soát hiện nay là giai đoạn chuẩn bị kiểm toán, thực hiện 

kiểm toán và kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán. Đây là những giai 

đoạn ảnh hưởng quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm 
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toán. Trong các giai đoạn trên, giai đoạn chuẩn bị kiểm toán ảnh hưởng 

toàn diện đến chất lượng cuộc kiểm toán; giai đoạn thực hiện kiểm toán 

có thể xảy ra sai sót và gian lận. 

• Về cấp kiểm soát: Tăng cường kiểm soát của trưởng đoàn kiểm toán và 

thiết lập hoạt động kiểm soát của bộ phận kiểm soát chuyên trách. 

 

- Đối với hoạt động kiểm soát của trưởng đoàn kiểm toán 

Kiểm soát chất lượng kiểm toán của trưởng đoàn kiểm toán có ý nghĩa 

rất quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả kiểm soát. Trưởng đoàn 

kiểm toán có điều kiện và hiểu rõ những vấn đề trọng tâm cần kiểm soát trong 

đoàn kiểm toán. Trưởng đoàn kiểm toán cần tăng cường tham gia trực tiếp 

kiểm toán và kiểm tra, giám sát quá trình thu thập bằng chứng kiểm toán của 

kiểm toán viên.  

 

- Kiểm soát của bộ phận kiểm soát chuyên trách 

Kiểm toán Nhà nước cần nhanh chóng thành lập bộ phận kiểm soát chất 

lượng chuyên trách. Bộ phận kiểm soát chuyên trách có chức năng giúp Tổng 

Kiểm toán Nhà nước Tổng hợp kết quả kiểm toán, kiểm soát chất lượng kiểm 

toán của Kiểm toán Nhà nước. Thực hiện kiểm tra, giám sát lại hoạt động 

kiểm toán, kiểm soát hoạt động kiểm toán của tổ kiểm toán, đoàn kiểm toán, 

kiểm toán chuyên ngành, kiểm toán khu vực trong giai đoạn thực hiện kiểm 

toán đặc biệt là thực hiện kiểm soát độc lập sau khi hoạt động kiểm toán đã 

kết thúc, nhằm đánh giá hiệu lực của hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm 

toán, từ đó kiến nghị với Tổng Kiểm toán Nhà nước những nội dung cần điều 

chỉnh, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm 

toán. Đây là hình thức kiểm soát hạt nhân trong hoạt động kiểm soát chất 

lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước bảo đảm duy trì chất lượng kiểm 

soát của đoàn kiểm toán, kiểm toán chuyên ngành, khu vực và của toàn bộ hệ 

thống kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. 
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• Xác định nội dung, phương thức kiểm soát chất lượng cuộc kiểm 

toán 

Nội dung và phương thức kiểm soát chất lượng cuộc kiểm toán là những 

bước, những công việc cần phải kiểm soát, những phương pháp để thực hiện 

các hoạt động kiểm soát và trách nhiệm của các cấp kiểm soát. Gồm một số 

nội dung sau:  

*Kiểm soát chất lượng kiểm toán trong quá trình thực hiện cuộc 

kiểm toán: Hình thức kiểm soát này thực hiện thường xuyên và bắt buộc đối 

với tất cả các cuộc kiểm toán; bảo đảm việc thực hiện cuộc kiểm toán tuân thủ 

đúng chuẩn mực, quy trình kiểm toán và các quy định của KTNN. Bao gồm 

các công việc kiểm soát giai chuẩn bị kiểm toán, giai đoạn thực hiện kiểm 

toán, giai đoạn lập báo cáo kiểm toán.  

  * Kiểm soát chất lượng sau khi cuộc kiểm toán đã kết thúc 

 Hình thức kiểm soát này chủ yếu do bộ phận kiểm soát chất lượng 

chuyên trách thực hiện một cách độc lập khi cuộc kiểm toán đã kết thúc. Mục 

đích nhằm kiểm tra lại hoạt động kiểm toán và kiểm soát của các đoàn kiểm 

toán, kiểm toán chuyên ngành về việc tuân thủ chuẩn mực, quy trình kiểm 

toán, quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm toán, quy định về trình tự 

lập và xét duyệt báo cáo kiểm toán, quy định về hồ sơ kiểm toán, quy chế giao 

việc, quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán...Từ đó đánh giá việc chấp hành 

và hiệu lực của hệ thống kiểm soát chất lượng kiểm toán, kiến nghị với Tổng 

KTNN các biện pháp để hoàn thiện, củng cố, tăng cường hệ thống kiểm soát 

nội bộ chất lượng kiểm toán.  

 

Hàng năm, trên cơ sở giám sát thực hiện các cuộc kiểm toán và kết quả 

nghiên cứu hồ sơ các cuộc kiểm toán, Bộ phận kiểm soát chất lượng chuyên 

trách lựa chọn những cuộc kiểm toán cần kiểm soát và xây dựng kế hoạch 

kiểm soát trình Tổng KTNN phê duyệt. Đối tượng kiểm tra kiểm soát chất 
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lượng kiểm toán sau khi cuộc kiểm toán đã kết thúc là hồ sơ cuộc kiểm toán 

và hồ sơ kiểm soát chất lượng cuộc kiểm toán.  

Nội dung, phương thức kiểm soát gồm: Kiểm tra giai đoạn chuẩn bị 

kiểm toán, kiểm tra soát xét các bằng chứng kiểm toán, kiểm tra biên bản 

kiểm toán, kiểm tra việc lập và nội dung báo cáo kiểm toán, kiểm soát giai 

đoạn kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán, kiểm tra hồ sơ kiểm toán, kiểm 

tra hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán của đoàn kiểm toán, kiểm toán 

chuyên ngành.  

*Quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán và vận dụng phương 

pháp kiểm soát chất lượng kiểm toán 

Quy trình kiểm soát chất lượng kiểm toán là trình tự thực hiện các bước 

công việc kiểm soát, bao gồm ba giai đoạn: Chuẩn bị kiểm soát, thực hiện 

kiểm soát và theo dõi sau kiểm soát.  

  Giai đoạn chuẩn bị kiểm soát:  Mục tiêu của giai đoạn này là thu thập 

thông tin về các cuộc kiểm toán đã hoàn thành, lựa chọn những cuộc kiểm 

toán có những nội dung cần thực hiện kiểm tra làm rõ 

 Thực hiện kiểm soát: Kiểm tra viên sử dụng các phương pháp, thủ tục 

kiểm soát để  thực hiện kế hoạch kiểm soát đã đề ra và lập báo cáo kết quả 

kiểm tra.  

 Theo dõi sau kiểm soát: Nội dung giai đoạn này là theo dõi, kiểm tra, 

đánh giá việc thực hiện các kiến nghị kiểm soát, nhằm bảo đảm hiệu lực của 

hoạt động kiểm soát. Những vướng mắc trong quá trình thực hiện những kiến 

nghị kiểm soát sẽ được xem xét và điều chỉnh, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả 

của việc thực hiện các kiến giải về kiểm soát. 

 Quy trình này áp dụng bắt buộc đối với hoạt động kiểm soát của bộ 

phận kiểm soát chuyên trách và chủ yếu là với hình thức kiểm soát sau cuộc 

kiểm toán. 

Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát 

chất lượng kiểm toán 
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Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất 

lượng kiểm toán đối với KTNN: Việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất 

lượng kiểm toán hiện nay là cấp thiết và cần phải được thực hiện đồng bộ. Để 

thực hiện được những giải pháp này, trong những năm tới (2003, 2004) cần 

thực hiện được một số nội dung sau: 

Thứ nhất: Cơ quan KTNN đề nghị Chính phủ cho phép thành lập Bộ 

phận kiểm soát chất lượng kiểm toán chuyên trách. Đồng thời xây dựng cơ 

chế hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán, quy trình kiểm soát chất lượng 

kiểm toán. 

Thứ hai: Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động nghiệp vụ kiểm toán 

với trọng tâm là quy định về hồ sơ kiểm toán, kiểm soát chất lượng kiểm toán; 

xây dựng Quy chế đạo đức nghề nghiệp kiểm toán viên, từng bước hoàn thiện 

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán. Đây là những căn cứ pháp lý về nghiệp vụ hết 

sức quan trọng cho hoạt động kiểm toán, đồng thời là căn cứ pháp lý không 

thể thiếu đối với kiểm soát chất lượng kiểm toán.   

Thứ ba: Xây dựng chính sách đào tạo bồi dưỡng kiểm toán viên. Trước 

mắt tổ chức thi ngạch kiểm toán viên và xây dựng, thực hiện chương trình đào 

tạo, đào tạo lại kiểm toán viên chuyên sâu về lý thuyết kiểm toán và thực hành 

kiểm toán. Để bảo đảm có đội ngũ kiểm toán viên có đủ trình độ nghiệp vụ, 

đạo đức nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ kiểm toán, KTNN phải 

tổ chức đào tạo và thi ngạch kiểm toán viên, làm cơ sở cho việc phân công 

công việc và khuyến khích cán bộ tự nghiên cứu học tập đáp ứng được yêu cầu 

về trình độ và chất lượng công việc được giao. 

 3.2.5. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực 

Phát triển đội ngũ kiểm toán viên đảm bảo đủ về số lượng, hợp lý về cơ 

cấu, trong đó chất lượng đội ngũ kiểm toán viên là yếu tố quan trọng hàng 

đầu. Chuẩn hoá tiêu chuẩn kiểm toán viên. Chỉ có những người đủ tiêu chuẩn 

về trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức mới được bổ nhiệm làm kiểm 

toán viên. Những người chưa đủ tiêu chuẩn kiểm toán viên hoặc không còn đủ 
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tiêu chuẩn kiểm toán viên thì không không được bổ nhiệm làm kiểm toán 

viên. 

3.2.51. Tiêu chuẩn chung của kiểm toán viên nhà nước 

Kiểm toán viên nhà nước gồm 3 ngạch: Kiểm toán viên cao cấp, kiểm 

toán viên chính, kiểm toán viên. Tiêu chuẩn cụ thể từng ngạch kiểm toán do 

Tổng kiểm toán Nhà nước quy định phù hợp với quy định của pháp luật về cán 

bộ, công chức.  

Tiêu chuẩn chung của Kiểm toán viên là:  

- Là công dân Việt Nam, tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài 

chính, kế toán, luật và một số chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến 

hoạt động kiểm toán. Có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành được 

đào tạo trên 5 năm; Hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán 

do Kiểm toán Nhà nước tổ chức. Biết một ngoại ngữ (đọc hiểu sách chuyên 

môn). 

- Nắm vững chính sách chế độ về quản lý kinh tế, tài chính, luật pháp 

kinh tế thuộc ngành hoặc lĩnh vực công tác; Nắm vững hệ thống các chế độ kế 

toán nhà nước, chế độ kế toán ngành, lĩnh vực công tác, các hình thức và 

phương pháp kế toán áp dụng trong các đơn vị cơ sở của ngành, lĩnh vực công 

tác; 

- Nắm vững quy trình, phương pháp, nghiệp vụ kiểm toán. Nắm được 

các chuẩn mực kiểm toán quốc gia và quốc tế. 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, độc lập, khách quan và chính trực; 

- Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ. 

Những người làm công tác kiểm toán nhưng không đủ tiêu chuẩn làm 

kiểm toán viên thì xếp vào trợ lý kiểm toán (có chức trách, nhiệm vụ, tiêu 

chuẩn và ngạch bậc lương trợ lý kiểm toán riêng). 

3.2.5.2. Tuyển dụng công chức  

Việc tuyển dụng công chức được thực hiện trên cơ sở chỉ tiêu biên chế 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đúng cơ cấu và tiêu chuẩn. 
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Công khai nhu cầu, tiêu chuẩn, cách thức tuyển nhân viên. Thực hiện việc 

tuyển nhân viên theo đúng qui định của Nhà nước về tuyển dụng cán bộ, công 

chức.  

Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên với một cơ cấu hợp lý:  

- Kiểm toán viên cao cấp: 5% trên tổng số kiểm toán viên 

- Kiểm toán viên chính   : 25%    " 

- Kiểm toán viên             : 70%    " 

Số trợ lý kiểm toán không vượt quá 20% tổng số kiểm toán viên kiểm 

toán viên. Số công chức, viên chức làm công tác tham mưu, quản lý không 

vượt quá 20% tổng số kiểm toán viên và trợ lý kiểm toán. 

  Dự kiến đến năm 2010 đội ngũ kiểm toán viên Nhà nước có khoảng 

1200 - 1500 người, trong đó kiểm toán viên 850 - 1000 người, trợ lý kiểm toán 

150 - 250 người, cán bộ công chức làm công tác tham mưu quản lý, sự nghiệp 

200 - 250 người. Được cơ cấu (tính bình quân):  

- Mỗi Cục kiểm toán có 60 - 70 người 

- Mỗi Kiểm toán Nhà nước khu vực có 50 - 70 người. 

- Mỗi Vụ chức năng từ có 15 - 20 người 

- Văn Phòng kiểm toán Nhà nước có 50 - 60 người. 

- Học viện Kiểm toán  có 40 - 50 người. 

- Trung tâm Tin học có 15 - 20 người. 

- Trung tâm thông tin lưu trữ có 20 người. 

3.2.5.3. Đào tạo bồi dưỡng công chức 

Đào tạo bồi dưỡng công chức là giải pháp then chốt, tạo khả năng phát 

triển vượt bậc của Kiểm toán Nhà nước. 

Mục tiêu của công tác đào tạo bồi dưỡng công chức là tạo ra đội ngũ 

kiểm toán viên nắm vững và thường xuyên được cập nhật kiến thức chuyên 

môn, được trang bị các kiến thức bổ trợ cần thiết khác, thành thục trong nghề 

và sử dụng được phương tiện kỹ thuật tiên tiến trong chuyên môn, sử dụng 
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được ngoại ngữ trong sử lý công việc; có bản lĩnh nghề nghiệp và đạo đức 

vững vàng. 

- Lấy quy hoạch về tổ chức và cán bộ làm cơ sở định hướng cho công 

tác đào tạo bồi dưỡng để đảm bảo cơ cấu cán bộ hợp lý, đáp ứng yêu cầu chất 

lượng hoạt động kiểm toán; 

- Đào tạo theo từng ngạch công chức, trong đó chú trọng đào tạo theo 

từng ngạch kiểm toán viên, chuyên viên, nghiên cứu viên và theo từng loại 

chức danh nhằm đảm bảo hiệu quả trong đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng công 

chức. 

- Đào tạo bồi dưỡng hướng vào chuyên môn hoá, phù hợp với tổ chức 

bộ máy và yêu cầu chuyên sâu trong hoạt động kiểm toán; 

- Lấy đào tạo làm chủ đạo, kết hợp với bồi dưỡng cập nhật kiến thức 

cho công chức một cách hợp lý; 

- Gắn đào tạo với sử dụng và bổ nhiệm công chức. 

Phấn đấu đến năm 2010 toàn bộ 100% kiểm toán viên được đào tạo 

theo ngạch; 100% cán bộ cấp Vụ, cấp Phòng có đủ tiêu chuẩn về trình độ 

chuyên môn, đồng thời được bồi dưỡng thêm về kiến thức quản lý; 100% cán 

bộ cấp vụ, Trưởng phòng và cán bộ quy hoạch cấp Vụ, cấp Trưởng phòng 

được đào tạo cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị; 80% công chức 

được đào tạo ngoại ngữ; đào tạo tin học và bồi dưỡng cập nhật kiến thức được 

thực hiện thường xuyên hàng năm. 

3.2.5.4. Định hướng sử dụng và chế độ đãi ngộ đối với kiểm toán viên 

nhà nước 

Công chức đủ tiêu chuẩn kiểm toán viên thì được bổ nhiệm vào ngạch 

kiểm toán viên và được sử dụng để thực thi nhiệm vụ, chức trách của kiểm 

toán viên; công chức không đủ tiêu chuẩn hoặc không còn đủ tiêu chuẩn kiểm 

toán viên thì không được bổ nhiệm vào ngạch kiểm toán viên, nếu tham gia 

công tác kiểm toán thì xếp ngạch trợ lý kiểm toán và được sử dụng để thực thi 

nhiệm vụ, chức trách trợ lý kiểm toán, hưởng lương trợ lý kiểm toán. 
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 Kiểm toán viên được kiểm tra đánh giá về trình độ, năng lực, phẩm 

chất trước khi bổ nhiệm. Định kỳ (3 năm) được kiểm tra đánh giá lại, nếu đạt 

yêu cầu thì giữ lại ngạch kiểm toán viên và được xét nâng bậc, nâng ngạch. 

Nếu không đạt yêu cầu thì chuyển sang làm trợ lý kiểm toán. 

Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định việc kiểm tra, đánh giá trình độ 

năng lực, phẩm chất kiểm toán viên. 

Nhà nước có chế độ ưu đãi đối với đội ngũ kiểm toán viên, lương kiểm 

toán viên được xây dựng cao hơn lương công chức 20%- 30%, kiểm toán viên 

có chế độ trang phục và chế độ phụ cấp thâm niên. 

 Lương và các chế độ khác của Tổng kiểm toán Nhà nước tương đương 

lương và chế độ khác của Phó Thủ tướng. Lương và chế độ khác của Phó Tổng 

Kiểm toán Nhà nước tương đương lương và chế độ khác của Bộ trưởng. 

3.2.6. Chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin 

3.2.6.1. Mục tiêu chung 

 Việc phát triển CNTT trong KTNN nhằm đáp ứng đầy đủ nhất về công 

cụ, phương tiện tiên tiến, hiện đại  cho việc thực hiện một cách hiệu quả chức 

năng, nhiệm vụ của KTNN đồng thời thúc đẩy sự phát triển, hoàn thiện về 

hoạt động của KTNN trên tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ được đảm nhận trong 

giai đoạn hiện nay và đến năm 2010. 

3.2.6.2. Các nội dung cụ thể và mục tiêu cần đạt được 

 Giai đoạn 2001-2005: xây dựng hạ tầng CNTT của KTNN và triển khai  

tin học hoá các hoạt động QLHCNN trong KTNN và bước đầu ứng dụng tin 

học trong nghiệp vụ kiểm toán 

 (1). Xây dựng xong hệ thống thông tin điện tử trong KTNN và đưa vào 

sử dụng, khai thác có hiệu quả phục vụ cho các công tác quản lý và điều hành 

bao gồm: 

 + Hệ thống mạng diện rộng (WAN) của KTNN: 100% các đơn vị có 

mạng LAN được kết nối với TTTHDL của KTNN; 
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 + Xây dựng xong các CSDL điện tử quan trọng, các phần mềm ứng 

dụng phục vụ cho công tác quản lý, điều hành trong KTNN;  

 + 100% các cán bộ quản lý, 60% các KTV có máy tính làm việc; 

(2). Xây dựng bộ máy chỉ đạo, quản lý  CNTT: xây dựng và phát triển 

TTTH và đội ngũ chuyên trách tin học tại các đơn vị đảm bảo đủ lực lượng 

để quản lý và vận hành hệ thống thông tin điện tử KTNN ( TTTH có 10-15 

người, tại mỗi đơn vị có từ 1-2 người chuyên trách)   

(3). Đào tạo và nâng cao trình độ tin học cho công chức KTNN  đủ khả 

năng sử dụng, khai thác hệ thống thông tin điện tử KTNN : 

+100% KTV và các chuyên viên quản lý biết sử dụng thành thạo tin học 

văn phòng. 

+ 50% KTV có đủ trình độ ngoại ngữ để sử dụng các phương tiện 

CNTT.  

+50% số công chức KTNN biết sử dụng và khai thác Internet.  

(4). Bước đầu xây dựng các phần mềm chuyên dụng phục vụ nghiệp vụ 

kiểm toán: 

+ Xây dựng và ứng dụng phần mềm KT BCTC cho doanh nghiệp 

Nhà nước;  

+Chuẩn bị cơ sở cho việc xây dựng và ứng dụng phần mềm KT 

NSNN, XDCB 

 (5). Xây dựng hạ tầng pháp lý cho việc phát triển CNTT trong KTNN:  

- Các qui chế quản lý và phát triển CNTT trong KTNN : 

 + Qui chế quản lý, sử dụng thiết bị tin học( bao gồm cả phần cứng và 

phần mềm);  

 + Qui chế sử dụng, khai thác mạng KTNN và internet 

 + Qui chế về việc đào tạo tin học 

 + Chế độ khuyến khích việc sử dụng và phát triển CNTT 
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          - Đề xuất kiến nghị việc chuẩn hoá chế độ, qui trình kế toán phục vụ 

cho công tác kiểm toán đối với các đối tượng được kiểm toán:  

 + Chuẩn hoá yêu cầu với phần mềm kế toán 

 + Yêu cầu cung cấp các CSDL tài chính, kế toán máy 

Giai đoạn 2006 - 2010 

Giai đoạn hoàn thiện và phát triển ứng dụng CNTT trong KTNN phục 

vụ cho việc triển khai các hoạt động của KTNN trong môi trường, yêu cầu 

mới: mạng điện tử- tin học diện rộng phát triển, chính phủ điện tử, thực hiện 

KT hoạt động... 

 Trong giai đoạn này nội dung phát triển CNTT sẽ bao gồm: 

1) Hoàn thiện và nâng cấp hệ thống thông tin điện tử KTNN:  

+Củng cố và nâng cấp mạng diện rộng (WAN) của KTNN, xây dựng và 

kết nối các  mạng LAN  tại các đơn vị mới thành lập. 

+ Xây dựng xong các CSDL điện tử, các phần mềm phục vụ cho các 

nhu cầu quản lý, thực hiện nghiệp vụ kiểm toán, các dịch vụ công của KTNN.  

 + 100% các KTV và cán bộ quản lý có máy tính để sử dụng vào công 

tác chuyên môn. 

 2) Phát triển TTTH và đội ngũ chuyên trách tin học ở các đơn vị đảm 

bảo 100% việc quản lý, nâng cấp, sửa chữa, phát triển hệ thống mạng, thiết bị 

tin học trong KTNN( TTTH có khoảng 20 - 30 người, tại mỗi đơn vị có từ 2-3 

người). 

 3) Nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ của công chức KTNN phù hợp 

với môi trường và nhiệm vụ mới: 

 + 100% công chức KTNN biết sử dụng mạng, internet vào phục vụ 

công tác chuyên môn; 

  + 100% các KTV có đủ trình độ ngoại ngữ, tin học để làm chủ(sử dụng 

và khai thác) được các phần mềm ứng dụng thuộc chuyên môn của mình. 

 + 10% các KTV có khả năng lập trình phát triển các phần mềm 

đang sử dụng. 
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 4) Xây dựng và đưa vào sử dụng có hiệu quả các phần mềm kiểm toán  

NSNN và kiểm toán ĐT - DA.    

 5) ứng dụng tin học có hiệu quả trong việc kết hợp phương thức kiểm 

toán truyền thống (cử các đoàn KT tới các đơn vị được KT, dữ liệu thông tin 

giấy) với phương thức mới (kiểm toán tại chỗ, dữ liệu thông tin điện tử); 

  3.2.6.3. Một số biện pháp  

 - Quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối phát triển CNTT 

của Đảng và Nhà nước;  

 - Hoàn thiện bộ máy chỉ đạo và quản lý CNTT (Tổ chức bộ máy, cơ chế 

hoạt động) 

 - Lập kế hoạch cụ thể và khả thi cho việc phát triển CNTT trong từng 

giai đoạn và đưa thành một trong các nội dung ưu tiên trong KH phát triển KT 

-XH của đơn vị; 

 - Xây dựng, đăng ký các dự án phát triển CNTT và chủ động tìm nguồn 

kinh phí (NSNN cấp, tài trợ của các dự án, nguồn vốn khác) cho việc triển 

khai các dự án này; 

 - Tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ 

cho đội ngũ công chức nhất là các KTV của KTNN; 

 - Đẩy mạnh việc hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước, huy động 

nhiều nguồn vốn khác nhau cho việc nghiên cứu, phát triển CNTT;    

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng 

của việc phát triển CNTT trong các hoạt động của KTNN. 

Lộ trình cụ thể được xác định như sau:  

+ 2001- Xây dựng dự án khả thi “Tin học hoá quản lý hành chính 

Nhà nước của Kiểm toán Nhà nước”, tổ chức thẩm định và trình Tổng 

KTNN phê duyệt. 

+ 2002- 2003: Xây dựng  hạ tầng cơ sở  kỹ thuật CNTT cho hoạt động 

quản lý hành chính Nhà nước của KTNN và bước đầu triển khai ứng dụng 

CNTT trong quản lý hành chính . Thực hiện các nội dung sau:  
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- Thành lập và xây dựng Trung tâm tin học KTNN  

- Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu của KTNN đặt tại Trung tâm tin 

học KTNN và mạng máy tính  khu vực trung ương ( Văn phòng KTNN+Trung 

tâm tin học) kết nối với mạng Chính Phủ CPNET.  

- Xây dựng mạng LAN tại KTNN khu vực phía nam. 

- Xây dựng  WebSite KTNN.   

- Xây dựng áp dụng các phần mềm  phục vụ quản lý hành chính, tài 

chính, nhân sự... 

-  Đào tạo kiến thức sử dụng khai thác hệ thống thông tin cho công chức 

khu vực Trung ương. 

- Đào tạo sử dụng phần mềm  quản lý tại tất cả các đơn vị của KTNN  

 - Hoàn thiện nốt mạng khu vực trung ương. 

 - Xây dựng mạng nội bộ và trạm tin học tại các Kiểm toán khu vực và 

kết nối với mạng trung ương (5 KTNN khu vực và Trung tâm KH & BDCB ).  

 -  Xây dựng các CSDL và phần mềm chuyên ngành phục vụ cho quản lý 

nghiệp vụ kiểm toán.  

- Đào tạo các kiến thức tin học  và kỹ năng sử dụng khai thác các phần 

mềm quản lý nghiệp vụ kiểm toán. 

+ 2004- Thực hiện các nội dung : 

- Xây dựng các mạng nội bộ tại các KTNN khu vực còn lại (mới thành 

lập). 

- Hoàn thiện  hệ thống thống thông tin phục vụ quản lý hành chính. 

- Xây dựng tiếp hệ thống CSDL chuyên ngành   

- Xây dựng các phần mềm chuyên ngành phục vụ quản lý nghiệp vụ 

kiểm toán. 

- Đào tạo kiến thức tin học và kỹ năng sử dụng các phần mềm quản lý, 

nghiệp vụ kiểm toán. 

+ 2005- Hoàn thiện và đưa hệ thống thông tin QLHCNN KTNN vào 

hoạt động có hiệu quả. Thực hiện các nội dụng sau: 

 - Kiện toàn bộ máy điều hành và sử dụng hệ thống thông tin QLHCNN 

KTNN. 

 - Bảo trì phát triển truyền thông trong hệ thống . 

- Hoàn thiện hệ thống thông tin và cơ chế quản lý, điều hành, sử dụng 

hệ thống thông tin. Đảm bảo hệ thống thông tin hoạt động có hiệu quả. 
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+ Từ 2005 -2010: Nâng cấp, hoàn thiện toàn bộ hệ thống hạ tầng công 

nghệ thông tin, áp dụng khá phổ biến công nghệ thông tin vào quản lý hoạt 

động kiểm toán và các phần mềm phục vụ nghiệp vụ kiểm toán 

3.2.7. Chiến lược hội nhập và hợp tác quốc tế  

Mục tiêu cơ bản của chiến lược hội nhập và hợp tác quốc tế của KTNN 

đến năm 2010 là phải hội nhập tích cực và khá đầy đủ vào các hoạt động của 

INTOSAI và ASOSAI. Vì vậy, cần duy trì và phát triển các mối quan hệ, hợp 

tác quốc tế đã có;  mở rộng, đa dạng hoá và nâng cao hiệu quả các mối quan 

hệ, các hình thức hợp tác song phương và đa phương với các SAI, các tổ chức 

quốc tế trong khu vực và trên thế giới; tranh thủ để có thêm các dự án hỗ trợ 

kỹ thuật và thực hiện có hiệu quả các dự án này; thiết lập và đề nghị đưa vào 

chương trình hợp tác liên Chính phủ các mối quan hệ hợp tác với KTNN 

Trung Quốc, Lào và Cu Ba. Chiến lược hội nhập có thể được thực hiện bằng 2 

giai đoạn cơ bản: 

+ Giai đoạn 2001 - 2005: Giai đoạn chuẩn bị các tiền đề, điều kiện cơ 

bản về hội nhập: 

Trong giai đoạn này tiếp tục duy trì và củng cố các mối quan hệ hợp 

tác, các chương trình, dự án hiện có; tranh thủ mở rộng quan hệ hợp tác và sự 

trợ giúp kỹ thuật, nhất là với các tổ chức quốc tế như UNDP, WB, IMF, 

JICA...; xác lập các khuôn khổ hợp tác với KTNN các nước anh em (Trung 

Quốc, Lào, Cu Ba...); thực hiện cho bằng được các nghĩa vụ tối thiểu của 

KTNN Việt Nam trong INTOAI và ASOSAI; có quy hoạch và kế hoạch đào 

tạo về chuyên môn, tin học và nhất là tiếng Anh cho một số cán bộ, chuyên 

viên, kể cả lãnh đạo cấp cao (cấp vụ và lãnh đạo KTNN) để có thể hội nhập 

thực sự vào các hoạt động của các tổ chức INTOSAI, ASOSAI; đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền quảng bá thông tin về KTNN Việt Nam trên 

INTERNET và các ấn phẩm của KTNN. 

+ Giai đoạn 2006 - 2010: Giai đoạn hội nhập tích cực: 
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Trong giai đoạn này, có thể cử cán bộ ứng cử vào các chức vụ lãnh đạo 

và các uỷ ban của INTOSAI, ASOSAI; tham gia tích cực vào các hoạt động 

đào tạo quốc tế và tham gia các cuộc kiểm toán phối hợp với các SAI đối tác 

đối với các chương trình, dự án ODA; có thể đăng cai chủ trì các hội thảo, các 

khoá huấn luyện quốc tế và hội nghị, đại hội của ASOSAI tại Việt Nam; phát 

hành định kỳ các bản tin và ấn phẩm bằng 2 thứ tiếng Việt, Anh. 

 

3.2.8. Chiến lược phát triển cơ sở vật chất  

Đối với Kiểm toán nhà nước, việc phát triển cơ sở vật chất, đảm bảo 

nguồn lực cần thiết cho tổ chức và hoạt động của KTNN có ý nghĩa rất quan 

trọng, đảm bảo thực hiện được đầy đủ nhất chức năng, nhiệm vụ của KTNN 

và giữ được tính độc lập trong hoạt động chuyên môn. Về nguyên tắc, dù trực 

thuộc Quốc Hội hay Chính phủ thì KTNN cũng phải độc lập về ngân sách nhà 

nước (đơn vị dự toán cấp 1). Đồng thời, trong Luật KTNN, cần có chế định cụ 

thể Nhà nước đảm bảo đủ các nguồn lực cần thiết cho tổ chức và hoạt động 

của KTNN. 

 

Trong giai đoạn 2001 - 2010, cùng với chiến lược phát triển công nghệ 

thông tin như đã nói ở trên, chiến lược phát triển cơ sở vật chất của KTNN 

phải tập trung vào các trọng điểm sau đây: 

 

- Xây dựng, trang bị đầy đủ trụ sở, trang thiết bị làm việc cho KTNN ở 

trung ương và KTNN các khu vực. Phấn đấu đến 2005 xây dựng xong và cơ 

bản trang bị đầy đủ, đồng bộ trang thiết bị, phương tiện làm việc tại trụ sở cơ 

quan KTNN ở trung ương; triển khai xây dựng trụ sở mới cho một số KTNN 

khu vực, đến năm 2010 cơ bản giải quyết xong trụ sở làm việc cho các KTNN 

khu vực. Ngoài nguồn vốn đầu tư XDCB và kinh phí thường xuyên được phân 

bổ hàng năm, cần có biện pháp riêng trình Chính phủ và Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội để đáp ứng nhu cầu trên (cho sử dụng khoản vượt thu hàng năm của 
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NSNN; trích trên tỷ lệ % khoản tăng thu cho NSNN qua kết quả kiểm 

toán....). 

- Phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, 

xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, định mức sử dụng kinh phí, ngân sách 

và phương tiện (ô tô, điện thoại, máy tính xách tay, công tác phí, chi phí 

nghiệp vụ, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, KTV...) thích hợp với tính chất 

và đặc thù của hoạt động kiểm toán và chức trách, nhiệm vụ của KTV. 

- Nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ chế độ đãi ngộ thích 

hợp cho cán bộ, công chức, KTV kiểm toán nhà nước. 
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kết luận 

 

Chiến lược phát triển KTNN là toàn bộ phương châm kế hoạch tổng 

thể, có tính chất lâu dài nhằm hướng tới mục tiêu căn bản là củng cố, tăng 

cường và phát triển KTNN thành một công cụ kiểm tra, kiểm soát việc quản 

lý và sử dụng các nguồn lực tài chính và tài sản Nhà nước, góp phần củng cố 

kỷ luật tài chính, nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đó, phục vụ công 

cuộc xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN 

ở Việt Nam. 

Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2001 - 2010 đã được tập thể tác 

giả xây dựng trên cơ sở nghiên cứu và quán triệt đường lối, quan điểm chỉ đạo 

của Đảng và Nhà nước ta về phát triển KTNN, kết hợp với việc xem xét, vận 

dụng những nguyên tắc, xu hướng phát triển của các nước trên thế giới và 

những bài học kinh nghiệm đã được đúc kết qua mười năm hoạt động của 

KTNN. Nội dung cơ bản của chiến lược bao gồm một hệ thống các thành 

phần bộ phận hợp thành trong đó trọng tâm là: 

- Hoàn thiện cơ sở pháp lý và địa vị pháp lý cho tổ chức và hoạt động 

KTNN; 

- Chiến lược phát triển hệ thống tổ chức bộ máy KTNN;       

- Chiến lược phát triển các loại hình và phương pháp kiểm toán; 

- Chiến lược nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động KTNN; 

- Chiến lược phát triển nguồn nhân lực… 

 

Mỗi bộ phận, thành phần của chiến lược nêu trên đây vừa có tính độc 

lập nhất định, vừa có mối quan hệ biện chứng và hữu cơ với nhau. Do đó 

chiến lược cần được tiến hành đồng bộ, toàn diện, theo một lộ trình đã được 

xác định để đạt được mục tiêu chung nhằm phát triển KTNN trở thành một 

công cụ kiểm tra tài chính công của Nhà nước có hiệu lực và hiệu quả. Tuy 

nhiên để đạt được mục tiêu đó, trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển 

KTNN, bên cạnh sự cố gắng, nỗ lực của bản thân KTNN, còn cần có một sự 
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nhìn nhận, đánh giá khách quan từ bên ngoài về ý nghĩa, vai trò, vị trí của 

KTNN và đặc biệt cần được sự quan tâm từ phía Nhà nước trong việc tạo ra 

các cơ sở pháp lý, địa vị pháp lý cần thiết, tương xứng với chức năng, nhiệm 

vụ do Nhà nước giao. 

Trong Nghị quyết Đại hội lần IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã 

khẳng định: "Nâng cao hiệu lực pháp lý và chất lượng KTNN như một 

công cụ mạnh của Nhà nước". Việc nghiên cứu xây dựng chiến lược phát 

triển KTNN và đưa vào ứng dụng là sự thể hiện chủ trương, đường lối của 

Đảng và Nhà nước về phát triển KTNN vào thực tiễn cuộc sống, được xem 

như một tất yếu khách quan, phù hợp giữa lý luận và thực tiễn, phù hợp với 

định chế quốc tế về vai trò của Nhà nước trong quản lý tài chính công trong 

điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta 

hiện nay. 

Đề tài đã được các tác giả đầu tư nghiên cứu một cách công phu, 

nghiêm túc cả về lý luận và thực tiễn hoạt động KTNN trong và ngoài nước. 

Trên cơ sở kết quả thành công của đề tài, tập thể tác giả kiến nghị với Lãnh 

đạo KTNN nghiên cứu để triển khai ứng dụng một số vấn đề cơ bản sau đây: 

1. Lập dự án khả thi " Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2010" 

để trình Chính phủ thông qua. 

2. Chuẩn bị dự án "Luật KTNN" đệ trình lên Quốc hội xem xét, phê 

chuẩn, trong đó bao hàm cả việc xác định địa vịa pháp lý, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy KTNN theo phương hướng chiến lược phát 

triển đã đề ra cho KTNN đến năm 2010. 

3. Xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực bao gồm các vấn đề về số 

lượng cơ cấu KTV, tuyển chọn; đào tạo bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo 

đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi 

của sự nghiệp phát triển đất nước và những thách thức của quá trình hội nhập 

khu vực và quốc tế trong lĩnh vực KTNN. 

4. Nghiên cứu và hoàn thiện các quy trình chuẩn mực kiểm toán, báo 

cáo kiểm toán, phương pháp kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng làm 
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chủ và ứng dụng các công nghệ kiểm toán tiên tiến hiện đại vào thực tiễn hoạt 

động kiểm toán. 

5. Cần xây dựng đề án để đổi mới toàn diện công tác tổ chức, quản lý 

hoạt động kiểm toán, ban hành và thực hiện quy chế kiểm soát, giám sát chặt 

chẽ chất lượng đối với cả 3 giai đoạn của quy trình kiểm toán: Lập kế hoạch 

kiểm toán, thực hiện kiểm toán và báo cáo kiểm toán. Nghiên cứu và sớm đưa 

vào áp dụng quy chế đạo đức nghề nghiệp KTV; trên cơ sở đó giám sát một 

cách chặt chẽ nhằm khen thưởng, đề bạt kịp thời những người có trình độ 

chuyên môn cao và đạo đức nghề nghiệp tốt và xử lý nghiêm minh các trường 

hợp không tuân thủ các quy định về chuyên môn, vi phạm đạo đức nghề 

nghiệp để hoạt động KTNN đi vào kỷ cương nề nếp. 

6. Xây dựng đề án ứng dụng CNTT vào hoạt động kiểm toán, với cơ sở 

hạ tầng, trang thiết bị đầy đủ, phần mềm kiểm toán cần thiết, khả năng ứng 

dụng kỹ thuật để hiện đại hoá công nghệ kiểm toán nhằm nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hiệu lực hoạt động của KTNN. 

7. Xây dựng đề án Hội nhập và Hợp tác Quốc tế về lĩnh vực KTNN: 

Tiếp tục duy trì, củng cố các mối quan hệ hợp tác với các nước và các tổ chức 

quốc tế như KTNN CHLB Đức, Nhật Bản, Trung Quốc, ASOSAI, INTOSAI, 

nhằm tranh thủ trợ giúp về kỹ thuật phấn đấu để tiến tới hội nhập và tham gia 

một cách chủ động, tích cực vào các hoạt động của các tổ chức kiểm toán khu 

vực và quốc tế như: tổ chức KTNN các nước ASEAN, tổ chức kiểm toán tối 

cao các nước châu á (ASOSAI) và tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối 

cao (INTOSAI). 

Đề tài "Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển 

Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010"  với kết quả đạt được của nó có 

thể dược xem như định hướng của sự phát triển đi lên trong thời gian tới của 

KTNN, nó cũng có thể được xem như kim chỉ nam, phương hướng, hành động 

của tất cả các bộ phận cho tới từng thành viên trong hệ thống cơ cấu KTNN, 

có tính mục đích nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và hiệu lực của hoạt 

động kiểm toán, phấn đấu nhanh chóng đưa KTNN thực sự trở thành mộtcông 

cụ mạnh mẽ của Nhà nước trong vai trò kiểm tra, kiểm soát tài chính công./.  
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tàI liệu tham khảo 

  
1. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX – NXB Chính trị Quốc 

gia Hà Nội năm 2002. 

2. Tuyên bố Lima của INTOSAI về các định hướng cơ bản trong công 

tác kiểm tra tài chính công - Tài liệu dịch- KTNN.  

3. Luật KTNN của một số nước trên thế giới – Tài liệu dịch- KTNN. 

4. So sánh quốc tế địa vị pháp lý và các chức năng của cơ quan Kiểm 

toán tối cao – GS. TS. Luật học Albert Von Matius -Tài liệu dịch- Dự án GTZ. 

5. Vai trò của KTNN trong nền kinh tế thị trường  - Tài liệu Hội thảo 

quốc tế Dự án GTZ. 

6. Tăng cường các thể chế KTNN ở các nước đang phát triển -Tài liệu 

dịch- KTNN Canada, năm 1995. 

7. Đề tài khoa học cấp Bộ “Xây dựng các luận cứ khoa học hình thành 

Luật KTNN” – KTNN năm 1998. 

8. Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 

– 2010 (Quyết định số 136/2001/QĐ- TTg ngày 17/9/2001). 

9. Tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát của một số nước 

trên thế giới – NXB Chính trị Quốc gia, năm 2001.       
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Lời nói đầu 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

Kiểm toán Nhà nước được thành lập theo Nghị định 70/CP ngày 

11/7/1994 của Chính phủ. Đến nay sau gần 10 năm hoạt động đã dần khẳng định 

được vai trò vị trí như là một công cụ không thể thiếu được trong hệ thống kiểm 

tra, kiểm soát nói chung của Nhà nước. Qua hoạt động, KTNN đã góp phần phát 

hiện, ngăn ngừa các sai phạm, sử dụng lãng phí công quỹ tài sản Nhà nước, cung 

cấp các thông tin về tình hình lập, chấp hành và quyết toán Ngân sách Nhà nước, 

làm cơ sở để Quốc hội, Chính phủ đưa ra những quyết sách về tài chính - Ngân 

sách Nhà nước một cách đúng đắn. Tuy nhiên những kết quả mà KTNN đạt được 

trong những năm qua vẫn còn chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ mà  Đảng 

và Nhà nước giao cho KTNN trong giai đoạn cách mạng hiện nay đó là: Nhiệm 

vụ phục vụ cho đường lối phát triển kinh tế và quản lý tài chính - ngân sách, xây 

dựng nền tài chính Quốc gia vững mạnh,  công khai, minh bạch, dân chủ, sử 

dụng có hiệu quả các nguồn lực của đất nước nhằm thúc đẩy nền kinhtăng 

trưởng nhanh và bền vững… 

Do đó, để tăng cường hơn nữa hiệu lực pháp lý và hiệu quả các hoạt động 

kiểm toán, phục vụ đắc lực cho việc tăng cường quyền kiểm soát vĩ mô của Nhà 

nước đối với nền tài chính công theo đúng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 

theo chủ trương công nghiệp hoá, hiện đại hoá mà Nghị quyết Đại hội IX của 

Đảng đã đề ra, Kiểm toán Nhà nước cần đổi mới và hoàn thiện dựa trên cơ sở một 

chiến lược đúng đắn, toàn diện và được vận hành thông suốt cho cả một giai đoạn 

khoảng 10 - 15 năm tới. Xuất phát từ mục tiêu, yêu cầu nói trên việc đưa đề tài 

"Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước 

giai đoạn 2001 - 2010" thành nhiệm vụ khoa học cấp bộ trọng điểm là rất cần thiết 

trên cả phương diện lý luận và thực tiễn ở Kiểm toán Nhà nước hiện nay. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

- Làm rõ cơ sở lý luận về căn cứ, sự cần thiết và các quan điểm chỉ đạo, 

mục tiêu của chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010. 
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- Đánh giá trên quan điểm lịch sử về thực trạng, địa vị pháp lý, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, mô hình tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước 

hiện nay, phân tích rõ những ưu điểm, những tồn tại, bất cập và rút ra bài học 

kinh nghiệm cho sự phát triển. 

- Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống những định hướng cơ bản của 

sự phát triển KTNN trong Tuyên bố Lima, và một số mô hình phát triển KTNN 

của một số nước trên thế giới, qua đó để tìm ra phương hướng tiếp cận khoa học 

trong chiến lược phát triển KTNN. 

- Xây dựng các nội dung cơ bản, các giải pháp và lộ trình thức hiện  chiến 

lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 có cơ sở khoa học, 

phù hợp với thực tiễn hoạt động của Kiểm toán Nhà nước trong điều kiện môi 

trường pháp lý, môi trường kinh tế - xã hội và môi trường kiểm toán ở Việt Nam 

và phù hợp với thông lệ quốc tế. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp tiếp cận chung để thực hiện mục tiêu của đề tài là dựa trên 

cơ sở đánh giá đúng thực trạng hoạt động của Kiểm toán Nhà nước hiện nay, kết 

hợp với việc nghiên cứu để nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà 

nước về cải cách thể chế hành chính, cải cách tổ chức bộ máy Nhà nước, công 

khai, minh bạch về tài chính... và những nguyên tắc, chuẩn mực, thông lệ quốc 

tế, kinh nghiệm của các nước. 

- áp dụng các phương pháp so sánh, phân tích, đánh giá, suy luận logic, 

mô hình hoá để tiếp cận các mục tiêu và nội dung đặt ra là giải quyết những vấn 

đề có tính định hướng của chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước giai đoạn 

2001 - 2010 có tính hiện thực cao. 

4. Nội dung của đề tài 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 145 trang đánh máy, được bố 

cục thành 3 chương như sau: 

- Chương 1. Luận cứ khoa hoc xây dựng chiến lược phát triển KTNN 

- Chương 2. Thực trạng về tổ chức và hoạt động của KTNN giai đoạn 

1994 - 2002  

- Chương 3.  Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2001 - 2010 
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Chương 1 

Luận cứ khoa học xây dựng chiến lược 

phát triển KTNN giai đoạn 2001-2010 

 1.1. Bối cảnh kinh tế- xã hội, thực trạng, thành tựu và thách thức của 

đất nước khi xây dựng chiến lược phát triển KTNN  

1.1.1. Tổng quan bối cảnh kinh tế xã hội: Phần này nhằm đánh giá tổng 

quan bối cảnh kinh tế- xã hội ở Việt Nam 10 năm, (giai đoạn 1991-2000) gồm 

15 điểm, nhấn mạnh đến các thành tựu ổn định và phát triển kinh tế - xã hội với 

tốc độ tăng GDP bình quân trong 10 năm qua là 7,5 %, trong đó các lĩnh vực 

nông nghiệp, công nghiệp, giao thông dịch vụ đều phát triển với tốc độ cao góp 

phần cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời cũng nhấn mạnh một 

số vấn đề khó khăn tồn tại là những thách thức của Việt Nam trong giai đoạn tới. 

1.1.2. Mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Trên 

cơ sở nghiên cứu mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai 

đoạn 2001-2010 và kế hoạch 5 năm 2001-2005 các nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu 

về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội để làm tiền đề cho việc hoạch định chiến 

lược phát triển KTNN. 

1.2. Cải cách nền hành chính Nhà nước và vai trò của KTNN, căn cứ 

quan trọng cho việc hoạch định chiến lược phát triển KTNN 

Trình bày khái quát một số vấn đề về quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nội 

dung cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010 và nhấn mạnh đến khía 

cạnh vai trò của KTNN và mối quan hệ giữa chiến lược phát triển KTNN và công 

cuộc cải cách hành chính Nhà nước. 

1.3. KTNN- bản chất, chức năng và nhiệm vụ  

Trong phần này, đã trình bày một số những vấn đề có tính chất lý luận 

chung về KTNN như:   

1.3.1. Bản chất và sự cần thiết của KTNN  
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1.3.2. Chức năng, nguyên tắc hoạt động của KTNN  

1.3.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của KTNN  

1.3.4. Tính chất của hoạt động KTNN và trách nhiệm của KTNN và các 

đơn vị được kiểm toán  

1.3.5. Mô hình bộ máy của KTNN  

1.4. Sự cần thiết khách quan và quan điểm chủ đạo xây dựng chiến 

lược KTNN 

1.4.1. Khái niệm về chiến lược và chiến lược phát triển KTNN  

Chiến lược phát triển KTNN: là toàn bộ phương châm và kế hoạch tổng 

thể, có tính chất lâu dài nhằm nâng cao địa vị pháp lý, vị trí và vai trò của KTNN 

trong việc tăng cường quyền và hiệu lực kiểm soát vĩ mô của Nhà nước đối với 

tài chính Nhà nước và tài sản Nhà nước; Hướng tới mục tiêu công khai, minh 

bạch, công bằng, hiệu quả trong hoạt động tài chính và tài sản Nhà nước; Đây là 

một hướng triển khai công cuộc cải cách hành chính trong hoạt động KTNN, góp 

phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.     

1.4.2. Tính cấp thiết của việc xây dựng chiến lược phát triển KTNN: 

Thể hiện trên 3 điểm cơ bản sau: 

a. KTNN là một tổ chức chưa có tiền lệ, lần đầu tiên được thành lập ở 

nước ta. Sau 10 năm hoạt động đến nay nhiều vấn đề về cơ sở pháp lý, vai trò vị 

trí, chức năng, nhiệm vụ của KTNN cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc toàn diện hơn. 

b. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chỉ đạo đưa ra các yêu cầu, định 

hướng để phát triển KTNN trở thành công cụ mạnh trong kiểm tra tài chính công 

và tài sản công. 

c. Tạo điều kiện để KTNN có căn cứ pháp lý và định hướng rõ ràng trong 

việc hoạch định và thực hiện các kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm, 

hoàn thành tốt hơn các chức trách và nhiệm vụ được giao. 
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1.4.3. Các quan điểm chủ đạo trong việc xây dựng chiến lược phát triển 

KTNN gồm:  

Một là, phát triển KTNN để thực sự trở thành công cụ quan trọng và đủ 

mạnh của nhà nước thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt tài chính Nhà 

nước và tài sản Nhà nước. Đây là một đòi hỏi có tính tất yếu và khách quan khi 

Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam sử dụng một cách rộng rãi và có hiệu lực 

các công cụ quản lý và kiểm soán vĩ mô đối với các hoạt động kinh tế, tài chính 

trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. 

Hai là,  phát triển KTNN phải đảm bảo quán triệt và thể chế hoá các quan 

điểm của Đảng về KTNN đã ghi trong các Nghị quyết của Đảng ta. 

Từ trước đến nay, các nghị quyết của Đảng đã nhiều lần đề cập và nhấn 

mạnh vị trí, vai trò và yêu cầu, định hướng phát triển KTNN: 

+ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương khoá VIII đã 

chỉ rõ : "Đề cao vai trò của cơ quan KTNN trong việc kiểm toán mọi cơ quan, 

tổ chức có sử dụng NSNN. Cơ quan KTNN báo cáo kết quả kiểm toán cho 

Quốc hội, Chính phủ và công bố công khai cho dân biết". 

+ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Khoá VIII 

tiếp tục nhấn mạnh : "... tiếp tục đổi mới và lành mạnh hoá hệ thống tài 

chính - tiền tệ; thực hành triệt để tiết kiệm. Thực hiện chế độ kiểm toán 

đối với các đơn vị có sử dụng NSNN". 

+ Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã khẳng định:"... thiết 

lập cơ chế giám sát tài chính - tiền tệ, nhằm đảm bảo an ninh tài chính 

Quốc gia, kiểm soát các nguồn vốn, các khoản vay nợ, trả nợ, mở rộng 

hình thức công khai tài chính. Nâng cao hiệu lực pháp lý và chất lượng 

KTNN như một công cụ mạnh của Nhà nước". 

+ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 

IX về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở cũng đã chỉ rõ : 
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"Thực hiện quy chế định kỳ KTNN, công khai thu, chi ngân sách cho 

dân biết". 

Ba là, phát triển KTNN phải tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu, đòi hỏi của 

hệ thống pháp luật, chính sách, chế độ của Nhà nước, đảm bảo thực hiện đầy đủ 

các chức năng, nhiệm vụ của KTNN, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu quản lý 

tài chính Nhà nước và tài sản Nhà nước trong công cuộc đổi mới. 

+ Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001- 

2010 của Chính phủ đã được phê duyệt tại Quyết định số 136/2001/QĐ- TTg 

ngày 17/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ đã ghi rõ : "Đẩy mạnh đấu tranh 

chống quan liêu, tham nhũng trong bộ máy Nhà nước. Thực hiện chế độ kiểm 

toán và các chế độ bảo vệ tài sản công và NSNN". (Phần đổi mới, nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức) và "Đổi mới công tác kiểm toán đối với 

các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhằm nâng cao trách nhiệm và 

hiệu quả sử dụng kinh phí từ NSNN, xoá bỏ tình trạng nhiều đầu mối thanh 

tra, kiểm tra, kiểm toán đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp". 

(Phần nội dung cải cách tài chính công). 

+ Thực hiện chủ trương của Đảng về việc nâng cao hiệu lực pháp lý, phát 

triển KTNN trở thành một công cụ mạnh của Nhà nước, nhiệm vụ của KTNN 

được giao ngày một tăng. Trong lĩnh vực NSNN, theo tinh thần Luật NSNN sửa 

đổi vừa được kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá IX thông qua, hàng năm KTNN phải 

có trách nhiệm kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN các cấp trước khi Quốc hội, 

Hội đồng nhân dân các cấp phê chuẩn quyết toán NSNN. Điều này có nghĩa là 

báo cáo quyết toán NSNN đều phải kiểm toán hàng năm. Đối với lĩnh vực doanh 

nghiệp, Nghị quyết Trung ương 3 khoá IX đã chỉ rõ đến năm 2005, tất cả các 

doanh nghiệp nhà nước đều phải kiểm toán báo cáo tài chính. Trong sự nghiệp 

công nghiệp hoá và hiện đại hoá, vốn của NSNN dành cho đầu tư XDCB hàng 

năm là rất lớn và lĩnh vực này có nhiều lãng phí, thất thoát đòi hỏi phải tăng 

cường quản lý và kiểm tra của Nhà nước. Ngoài ra, trong hướng dẫn thực hiện 

quy chế đánh giá cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương đã coi kiểm toán trách 

nhiệm kinh tế người đứng đầu các đơn vị tổ chức như là một trong các phương 
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pháp đánh giá cán bộ. Đây sẽ là một nhiệm vụ quan trọng mà KTNN phải có 

trách nhiệm tham gia khi triển khai thực hiện. Như vậy nhiệm vụ KTNN tới đây 

là rất nặng nền đòi hỏi phải kiện toàn bộ máy tổ chức thì mới có thể đáp ứng 

được. 

Bốn là, phát triển KTNN phải đảm bảo xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, 

phù hợp với các nguyên tắc, thông lệ quốc tế về cơ quan KTNN và phải sát hợp 

với thực tiễn và yêu cầu của Việt Nam. 

Một trong những yêu cầu quan trọng của quá trình hội nhập kinh tế Quốc 

tế đòi hỏi phải xây dựng nền tài chính lành mạnh, công khai, đảm bảo tính minh 

bạch. Để thực hiện yêu cầu nói trên, ở các nước trên thế giới và khu vực đều có 

một cơ quan độc lập về tổ chức và chức năng làm nhiệm vụ kiểm tra, xác nhận 

tính đúng đắn, tính hợp pháp và tính kinh tế trong quản lý, sử dụng các nguồn 

lực tài chính Nhà nước và tài sản Nhà nước- đó là cơ quan Kiểm toán tối cao (cơ 

quan KTNN). Kinh nghiệm các nước trên thế giới đều cho thấy, việc phát triển 

cơ quan KTNN cùng với các công cụ kiểm tra khác của Nhà nước là điều kiện và 

tiền đề cần thiết để có môi trường tài chính lành mạnh, thu hút mạnh mẽ vốn đầu 

tư trong nước và nước ngoài, đảm bảo cho đất nước phát triển nhanh chóng và 

bền vững. Việc phát triển cơ quan KTNN cũng phù hợp với các đòi hỏi của các 

định chế tài chính Quốc tế, đặc biệt là quá trình đàm phán để gia nhập tổ chức 

thương mại quốc tế (WTO). Do đó việc nghiên cứu và vận dụng các nguyên tắc 

và thông lệ quốc tế trong chiến lược phát triển KTNN là cần thiết và đặc biệt chú 

ý đến các vấn đề sau đây: 

a. Tính độc lập của KTNN  

b. Mối quan hệ của KTNN với Chính phủ và Quốc hội  

c. Mô hình tổ chức và nhân sự của KTNN  

d. Các quyền hạn của KTNN  

Năm là, nhà nước đảm bảo đầy đủ và có chính sách ưu tiên thích đáng 

kinh phí và các nguồn lực cần thiết cho tổ chức bộ máy và hoạt động của KTNN. 

Đây là điều kiện, là tiền đề để đảm bảo tính độc lập của cơ quan KTNN trong 

việc thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được giao. 
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Chương 2 

Thực trạng về tổ chức và hoạt động 

KTNN giai đoạn 1994-2002 và kinh nghiệm 

mô hình phát triển KTNN (SAI) trên thế giới 

2.1. Sự hình thành và phát triển Kiểm toán Nhà nước 

2.1.1. Khái quát sự ra đời của Kiểm toán Nhà nước 

- Trước hết đề tài phân tích một cách tóm tắt kiểm tra là một chức năng, 

một công cụ của quản lý và chức năng này lại thể hiện rất khác nhau tuỳ thuộc 

vào cơ chế kinh tế, cấp quản lý và truyền thống văn hoá, những điều kiện kinh tế 

- xã hội khác nhau ở mỗi nước trong từng thời kỳ cụ thể, do đó kiểm tra đã tồn 

tại nhiều hình thức, tên gọi khác nhau như: kiểm tra nội bộ (nội kiểm), kiểm tra 

ngoại vi (ngoại kiểm), kiểm tra trước (tiền kiểm), kiểm tra sau (hậu kiểm)…   

- ở Việt Nam các công cụ kiểm tra, kiểm soát tài chính trong thời kỳ kế 

hoạch hoá, tập trung trước đây đã bộc lộ những nhược điểm không còn đáp ứng 

được  yêu cầu cao hơn của quản lý trong giai đoạn phát triển nền kinh tế thị 

trường theo định hướng XHCN. Do đó để tăng cường hơn nữa vai trò kiểm tra 

kiểm soát của Nhà nước đối với việc quản lý sử dụng các nguồn lực tài chính và 

công sản Quốc gia, đồng thời để đảm bảo hoà nhập với thông lệ trong khu vực và 

quốc tế KTNN đã được thành lập theo Nghị định 70/CP ngày 11/7/1994 của 

Chính phủ. Sự ra đời và tồn tại của KTNN, là một tất yếu khách quan đáp ứng 

yêu cầu quản lý và phục vụ quản lý và được xem như là cơ quan "Tư pháp tài 

chính" 

2.1.2.  Một số thành tựu và kết quả hoạt động KTNN trong thời 

gian qua 

Đề tài đã tổng hợp những thành tựu và kết quả hoạt động của KTNN trên 

tất cả các lĩnh vực:  
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1. Thực hiện nhiệm vụ kiểm toán: Gần 10 năm qua KTNN đã thực hiện 

hàng ngàn cuộc kiểm toán thuộc tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực. Kết quả 

cụ thể tính đến năm 2003 đã tăng thu, tiết kiệm chi cho NSNN: gần 10.000 tỷ 

đồng, kết quả về kiểm toán được thể hiện theo các lĩnh vực cụ thể như: Kiểm 

toán NSNN, Kiểm toán DNNN, Kiểm toán Đầu tư - XDCB. Ngoài thành tựu kết 

quả kiểm toán đề tài tổng kết đánh giá rõ ràng đầy đủ về các mặt công tác khác:  

2.  Củng cố và phát triển tổ chức bộ máy. 

3. Tuyển chọn cán bộ, KTV 

4. Công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ. 

5. Công tác quản lý ngành. 

6. Về quan hệ quốc tế 

 2.2. Thực trạng về tổ chức và hoạt động KTNN theo pháp luật 

hiện hành 

 Đánh giá thực trạng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức, thực 

trạng về bộ máy và hoạt động của KTNN theo quy định của pháp luật hiện hành 

(Nghị định số 70/CP và Quyết định số 61/TTg). 

2.3. Những tồn tại hạn chế: 

 - Hoạt động KTNN chưa đáp ứng kịp thời các yêu cầu quản lý đang ngày 

càng tăng lên nhanh chóng của nền kinh tế cũng như yêu cầu về sự phát 

triển KTNN. 

- Chất lượng kiểm toán chưa cao, các phát hiện kiểm toán chưa thật sự đi 

sâu, tập trung vào những vấn đề lớn, có tính chất vĩ mô. 

- Hiệu lực các kết luận của hoạt động kiểm toán chưa ngang tầm với vai 

trò, chức năng, nhiệm vu, chưa phát huy cao độ trong đấu tranh chống tiêu cực, 

tham nhũng. 

- Việc tuân thủ quy trình, chuẩn mực, quy chế kiểm toán và đạo đức nghề 

nghiệp của KTV chưa nghiêm, mặt khác công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng 
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và đạo đức nghề nghiệp chưa thực hiện một cách thường xuyên và chưa có các 

quy chế đầy đủ. 

- Công tác tuyên truyền về hoạt động KTNN còn nhiều hạn chế, chưa tạo 

ra môi trường thuận lợi cho hoạt động KTNN.         

2.4. Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế:  

Phân tích một số nguyên nhân cơ bản chủ yếu của những tồn tại hạn chế  

sau: 

- KTNN là một cơ quan mới, chưa có tiền lệ ở Việt Nam; Nền tảng pháp 

lý và địa vị pháp lý chưa đầy đủ, chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được 

giao; 

-  Môi trường kiểm toán còn hạn chế, nhiều người chưa nhận thức đúng 

vai trò, vị trí KTNN. 

- Hệ thống quy trình, chuẩn mực kiểm toán quy chế kiểm toán, soát xét 

chất lượng ... mới được nghiên cứu, chưa đầy đủ và đồng bộ. 

- Trình độ cán bộ, KTV còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng so với 

yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 

- Điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cũng còn nhiều thiếu thốn 

so với yêu cầu.     

2.5. Kinh nghiệm về mô hình phát triển KTNN (SAI) trên thế giới: 

bao gồm các nội dung 

2.5.1. Tuyên bố Lima của INTOSAI về các định hướng cơ bản trong 

công tác kiểm tra tài chính công: Đây là những định hướng của INTOSAI trong 

việc thiết chế tổ chức bộ máy và hoạt động của các SAI bao gồm các vấn đề:  

-  Mục đích, hình thức kiểm toán  

- Địa vị pháp lý và nguyên tắc tổ chức  

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
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- Phương pháp và quy trình kiểm toán  

- Báo cáo kiểm toán   

2.5.2. Các loại mô hình phát triển KTNN trên thế giới: Phân tích 3 loại 

mô hình phát triển KTNN (SAI) trên thế giới hiện nay: KTNN thuộc ngành Tư 

pháp (Toà), KTNN thuộc ngành Lập pháp, KTNN thuộc ngành Hành pháp: 

Nguồn gốc ra đời, những đặc điểm riêng và xu hướng phát triển của các loại mô 

hình này.  

2.5.3. Một số mô hình KTNN tiêu biểu: Giới thiệu về mô hình phát triển 

KTNN của 3 nước điển hình là Pháp (mô hình Tư pháp), Nga (mô hình Lập 

pháp) và Trung Quốc (mô hình Hành pháp) trên cơ sở so sánh phân tích về 

những vấn đề: 

- Địa vị pháp lý và tính độc lập  

- Cơ cấu và tổ chức nhân sự 

- Phạm vi kiểm toán và chức năng, nhiệm vụ  

- Các yêu cầu về công tác báo cáo 

 2.5.4. Bài học kinh nghiệm rút ra từ việc nghiên cứu mô hình KTNN  

một số nước trên thế giới: Từ việc nghiên cứu đánh giá ưu, nhược điểm các loại 

mô hình phát triển KTNN trên thế giới trên cơ sở xem xét tình hình đặc điểm và 

điều kiện cụ thể ở nước ta để rút ra bài học kinh nghiệm cho KTNN Việt Nam 

trong việc lựa chọn chiến lược phát triển theo một trong hai loại mô hình: KTNN 

là một cơ quan ngang Bộ trong Chính phủ (Hành pháp) hoặc là một cơ quan 

chuyên môn của Quốc hội (Lập pháp). Đồng thời tiếp tục phát triển KTNN theo 

mô hình tập trung thống nhất, trực tuyến.   
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Chương 3 

Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2001-2010 

 

3.1. Mục tiêu chiến lược phát triển KTNN đến năm 2010 

3.1.1. Mục tiêu chung: Nâng cao năng lực hoạt động hiệu lực pháp lý chất 

lượng và hiệu quả của KTNN như một công cụ mạnh của Nhà nước trong kiểm 

tra tài chính Nhà nước và tài sản Nhà nước, phấn đấu năm 2010 đưa KTNN đạt 

quy mô trình độ kiểm toán ngang với các nước tiên tiến trong khu vực, đáp ứng 

các yêu cầu thực tiễn của Việt Nam và phù hợp với các thông lệ quốc tế. 

3.1.2. Mục tiêu cụ thể: 

a. Năng lực kiểm toán: được hiểu là khả năng đáp ứng được khối lượng 

các công việc theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao. Dự kiến phát triển 

theo 2 giai đoạn  

- Giai đoạn từ nay đến 2005: Hàng năm ngoài kiểm toán quyết toán NSNN 

với tư cách là Báo cáo tài chính độc lập sẽ thực hiện kiểm toán từ 40 - 50 % Báo 

cáo tài chính các Bộ, ngành TW, từ 50- 60 % Báo cáo tài chínhcấp Quận - 

Huyện và khoảng 30 % Báo cáo tài chính Xã - Phường, khoảng 50 % Báo cáo 

quyết toán dự án ĐT- XDCB hoàn thành thuộc nhóm A và Báo cáo tài chính các 

Tổng công ty tài chính Nhà nước 2 năm /1 lần. 

- Giai đoạn đến năm 2010: Hàng năm kiểm toán Báo cáo tài chính tất cả 

các Bộ, ngành, các tỉnh - thành phố, 100% Báo cáo tài chính các Tổng công ty 

Nhà nước, 75 % Báo cáo quyết toán các dự án đầu tư XDCB hoàn thành nhóm A, 

đồng thời mở rộng phạm vi kiểm toán, tăng quy mô mẫu, số lượng các đơn vị cơ 

sở thành viên để tăng độ tin cậy trong kiểm toán. 

b. Về hiệu lực kiểm toán: Thể hiện ở địa vị pháp lý của KTNN và ở tính 

hiệu lực trong việc thực hiện các kết luận kiến nghị kiểm toán. Vì vậy chiến lược 

phát triển KTNN tập trung làm rõ địa vị pháp lý của KTNN trong Luật KTNN, 
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giá trị pháp lý của Báo cáo KTNN, các quy định về chấp hành các kết luận kiến 

nghị của KTNN và chế độ công khai kết quả kiểm toán. 

c. Về hiệu quả kiểm toán: Theo quan điểm kinh tế, thì hiệu quả kiểm toán 

đạt được khi những lợi ích do kiểm toán mang lại lớn hơn chi phí cho hoạt động 

kiểm toán. Chiến lược phát triển để nâng cao tính hiệu quả phải thực hiện một 

cách đồng bộ, trên cơ sở tiết kiệm chi phí, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, 

trang thiết bị, áp dụng các phương pháp kỹ thuật tiên tiến…                  

3.2. Nội dung cơ bản, các giải pháp và lộ trình thực hiện chiến lược 

phát triển KTNN giai đoạn 2001-2010 

3.2.1.  Hoàn thiện cơ sở pháp lý  toàn diện và đầy đủ cho 

hoạt  động KTNN  

 1. Bổ sung một số điều khoản về KTNN vào Hiến pháp: Vị trí pháp lý 

KTNN cần phải được xác định rõ ràng trên nguyên tắc là cơ quan kiểm tra tài 

chính công cao nhất của Nhà nước được tổ chức theo một trong hai phương án: 

Là cơ quan ngang Bộ (nếu thuộc Hành pháp) hoặc là một cơ quan chuyên môn 

của Quốc hội; Tương đương một Uỷ ban của Quốc hội (nếu thuộc Lập pháp). 

2.  Xây dựng và ban hành Luật KTNN: Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ 

và xác định đầy đủ, đúng đắn đối tượng phạm vi kiểm toán. 

3. Bổ sung các quy định về KTNN vào các Luật có liên quan: Như Luật 

NSNN, Luật DNNN, Luật Ngân hàng Nhà nước… 

4. Hoàn thiện các văn bản dưới Luật…  

3.2.2.  Chiến lược phát triển hệ thống tổ chức bộ máy KTNN    

 Kiểm toán Nhà nước tiếp tục tổ chức theo mô hình tập trung thống nhất, ở 

TW có cơ quan KTNN TW và KTNN các khu vực. Để thực hiện nhiệm vụ 

KTNN theo quy định của Luật NSNN mới, hệ thống tổ chức bộ máy KTNN phải 

được tăng cường hơn nữa: bao gồm các Vụ tham mưu cho Tổng KTNN, các Vụ 

kiểm toán chuyên ngành (07 Vụ), các KTNN khu vực (12 khu vực), các tổ chức 
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sự nghiệp (05 đơn vị) cũng như tăng thêm số lượng đảm bảo chất lượng đội ngũ 

KTV Nhà nước (khoảng 1500 người). 

3.2.3. Chiến lược phát triển toàn diện các loại hình và phương pháp 

kiểm toán: 

1. áp dụng đầy đủ các loại hình kiểm toán: Báo cáo tài chính, kiểm toán 

tuân thủ, kiểm toán hoạt động cũng như phương thức kiểm toán: Kiểm toán 

trước, kiểm toán trong và kiểm toán sau. 

2. Tăng cường ứng dụng rộng rãi các phương pháp kỹ thuật kiểm toán tiên 

tiến hiện đại.  

3.2.4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán: gồm 

các nội dung 

1. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán: Kế hoạch trung hạn, kế 

hoạch hàng năm, kế hoạch tổng quát kiểm toán, chương trình kiểm toán. 

  2. Hoàn thiện việc xây dựng chuẩn mực quy trình kiểm toán đối với từng 

loại hình kiểm toán: kiểm toán Báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động và đối với 

từng lĩnh vực kiểm toán. Kiểm toán NSNN, DNNN, ĐT - DA, Ngân hàng.   

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng kiểm toán: về tổ 

chức bộ máy kiểm tra, giám sát, về nội dung quy trình kiểm tra giám sát chất 

lượng đối với kế hoạch kiểm toán, thực hiện và Báo cáo kiểm toán. 

3.2.5. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực: 

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ KTNN ngày càng tăng, chiến lược phát 

triển nguồn nhân lực đã tập trung nghiên cứu đề cập đến các vấn đề: 

+ Xây dựng tiêu chuẩn KTV Nhà nước: Theo 3 ngạch KTV cao cấp, KTV 

chính, KTV. 

+ Quy chế tuyển dụng, xác định số lượng và cơ cấu đội ngũ KTV hợp lý: 

Dự kiến đến 2010 cán bộ công chức ngành kiểm toán đạt 1500 người trong đó: 
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KTV từ 850 - 1000 người, trợ lý kiểm toán từ 150 - 250 người, cán bộ công chức 

khác từ 200 - 250 người.  

+ Đào tạo, bồi dưỡng KTV. 

+ Định hướng sử dụng và chế độ đãi ngộ đối với KTV. 

3.2.6. Chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin: 

Thông qua việc đánh giá thực trạng việc ứng dụng CNTT trong hoạt động 

KTNN còn đang ở trình độ thấp trên tất cả các phương diện như cơ sở hạ tầng: số 

lượng máy tính còn thiếu, chưa có hệ thống mạng, các phần mềm ứng dụng các 

cơ sở dữ liệu điện tử chưa được xác lập… và trình độ tin học của công chức nói 

chung còn thấp, chưa biết sử dụng mạng máy tính và Internet… Do đó đề tài đã 

nghiên cứu và đề ra phương hướng, giải pháp nhằm nhanh chóng phát triển 

CNTT của KTNN nhằm đáp ứng được mục tiêu có đầy đủ công cụ, phương tiện 

tiên tiến hiện đại cho việc thực hiện một cách có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ 

của KTNN, đồng thời thúc đẩy sự phát triển, hoàn thiện về hoạt động của KTNN 

trên tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu chung của Nhà nước về 

Chính phủ điện tử. Chiến lược phát triển CNTT chia ra làm 2 giai đoạn: 

-  Giai đoạn 1 từ nay đến 2005: Xây dựng hạ tầng CNTT của KTNN và 

triển khai tin học hoá các hoạt động quản lý hành chính Nhà nước và bước đầu 

ứng dụng tin học trong nghiệp vụ kiểm toán. 

- Giai đoạn 2 từ 2006 -2010: Hoàn thiện và phát triển ứng dụng CNTT 

trong KTNN phục vụ cho việc triển khai các hoạt động của KTNN trong môi 

trường yêu cầu mới: Mạng điện tử- tin học diện rộng, phát triển Chính phủ điện 

tử, thực hiện kiểm toán hoạt động. 

    3.2.7. Chiến lược hội nhập và hợp tác quốc tế 

+ Tiếp tục và mở rộng các quan hệ hợp tác song phương, đa phương. 

+ Qua hợp tác quốc tế để nhanh chóng nắm bắt được quy trình, công nghệ 

kiểm toán hiện đại, nghiên cứu ứng dụng phù hợp với thực tiễn Việt Nam. 
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+ Có kế hoạch để tham gia vào các Uỷ ban điều hành của ASOSAI và 

INTOSAI. 

3.2.8. Chiến lược phát triển cơ sở vật chất 

+ Đảm bảo đủ kinh phí hàng năm cho hoạt động kiểm toán. 

+ Hoàn thành việc xây dựng trụ sở làm việc cho KTNN Trung ương và 

KTNN tại các khu vực. 

+ Trang bị đủ phương tiện làm việc, và phương tiện đi lại phục vụ tốt cho 

hoạt động kiểm toán. 

+ Tăng cường thêm nguồn kinh phí cho nghiên cứu khoa học, kinh phí đào 

tạo đội ngũ KTV NN - có phẩm chất và nghiệp vụ cao đáp ứng yêu cầu phát 

triển. 
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kết luận 

 

Chiến lược phát triển KTNN là toàn bộ phương châm kế hoạch tổng thể, 

có tính chất lâu dài nhằm hướng tới mục tiêu căn bản là củng cố, tăng cường và 

phát triển KTNN thành một công cụ kiểm tra, kiểm soát việc quản lý và sử dụng 

các nguồn lực tài chính và tài sản Nhà nước, góp phần củng cố kỷ luật tài chính, 

nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đó, phục vụ công cuộc xây dựng và 

phát triển đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam. 

Chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2001 - 2010 đã được tập thể tác giả 

xây dựng trên cơ sở nghiên cứu và quán triệt đường lối, quan điểm chỉ đạo của 

Đảng và Nhà nước ta về phát triển KTNN, kết hợp với việc xem xét, vận dụng 

những nguyên tắc, xu hướng phát triển của các nước trên thế giới và những bài 

học kinh nghiệm đã được đúc kết qua mười năm hoạt động của KTNN. Nội 

dung cơ bản của chiến lược bao gồm một hệ thống các thành phần bộ phận hợp 

thành trong đó trọng tâm là: 

- Hoàn thiện cơ sở pháp lý và địa vị pháp lý cho tổ chức và hoạt động 

KTNN; 

- Chiến lược phát triển hệ thống tổ chức bộ máy KTNN;       

- Chiến lược phát triển các loại hình và phương pháp kiểm toán; 

- Chiến lược nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động KTNN; 

- Chiến lược phát triển nguồn nhân lực… 

Mỗi bộ phận, thành phần của chiến lược nêu trên đây vừa có tính độc lập 

nhất định, vừa có mối quan hệ biện chứng và hữu cơ với nhau. Do đó chiến lược 

cần được tiến hành đồng bộ, toàn diện, theo một lộ trình đã được xác định để đạt 

được mục tiêu chung nhằm phát triển KTNN trở thành một công cụ kiểm tra tài 

chính công của Nhà nước có hiệu lực và hiệu quả. Tuy nhiên để đạt được mục 

tiêu đó, trong quá trình thực hiện chiến lược phát triển KTNN, bên cạnh sự cố 

gắng, nỗ lực của bản thân KTNN, còn cần có một sự nhìn nhận, đánh giá khách 

quan từ bên ngoài về ý nghĩa, vai trò, vị trí của KTNN và đặc biệt cần được sự 
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quan tâm từ phía Nhà nước trong việc tạo ra các cơ sở pháp lý, địa vị pháp lý cần 

thiết, tương xứng với chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao. 

Trong Nghị quyết Đại hội lần IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng 

định: "Nâng cao hiệu lực pháp lý và chất lượng KTNN như một công cụ 

mạnh của Nhà nước". Việc nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển KTNN 

và đưa vào ứng dụng là sự thể hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước 

về phát triển KTNN vào thực tiễn cuộc sống, được xem như một tất yếu khách 

quan, phù hợp giữa lý luận và thực tiễn, phù hợp với định chế quốc tế về vai trò 

của Nhà nước trong quản lý tài chính công trong điều kiện phát triển nền kinh tế 

thị trường theo định hướng XHCN ở nước ta hiện nay. 

Đề tài đã được các tác giả đầu tư nghiên cứu một cách công phu, nghiêm 

túc cả về lý luận và thực tiễn hoạt động KTNN trong và ngoài nước. Trên cơ sở 

kết quả thành công của đề tài, tập thể tác giả kiến nghị với Lãnh đạo KTNN 

nghiên cứu để triển khai ứng dụng một số vấn đề cơ bản sau đây: 

1. Lập dự án khả thi " Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2010" để 

trình Chính phủ thông qua. 

2. Chuẩn bị dự án "Luật KTNN" đệ trình lên Quốc hội xem xét, phê 

chuẩn, trong đó bao hàm cả việc xác định địa vịa pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và tổ chức bộ máy KTNN theo phương hướng chiến lược phát triển 

đã đề ra cho KTNN đến năm 2010. 

3. Xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực bao gồm các vấn đề về số 

lượng cơ cấu KTV, tuyển chọn; đào tạo bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức 

nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của sự 

nghiệp phát triển đất nước và những thách thức của quá trình hội nhập khu vực 

và quốc tế trong lĩnh vực KTNN. 

4. Nghiên cứu và hoàn thiện các quy trình chuẩn mực kiểm toán, báo cáo 

kiểm toán, phương pháp kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng làm chủ 

và ứng dụng các công nghệ kiểm toán tiên tiến hiện đại vào thực tiễn hoạt động 

kiểm toán. 
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5. Cần xây dựng đề án để đổi mới toàn diện công tác tổ chức, quản lý hoạt 

động kiểm toán, ban hành và thực hiện quy chế kiểm soát, giám sát chặt chẽ 

chất lượng đối với cả 3 giai đoạn của quy trình kiểm toán: Lập kế hoạch kiểm 

toán, thực hiện kiểm toán và báo cáo kiểm toán. Nghiên cứu và sớm đưa vào áp 

dụng quy chế đạo đức nghề nghiệp KTV; trên cơ sở đó giám sát một cách chặt 

chẽ nhằm khen thưởng, đề bạt kịp thời những người có trình độ chuyên môn cao 

và đạo đức nghề nghiệp tốt và xử lý nghiêm minh các trường hợp không tuân thủ 

các quy định về chuyên môn, vi phạm đạo đức nghề nghiệp để hoạt động KTNN 

đi vào kỷ cương nề nếp. 

6. Xây dựng đề án ứng dụng CNTT vào hoạt động kiểm toán, với cơ sở hạ 

tầng, trang thiết bị đầy đủ, phần mềm kiểm toán cần thiết, khả năng ứng dụng 

kỹ thuật để hiện đại hoá công nghệ kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 

quả hiệu lực hoạt động của KTNN. 

7. Xây dựng đề án Hội nhập và Hợp tác Quốc tế về lĩnh vực KTNN: Tiếp 

tục duy trì, củng cố các mối quan hệ hợp tác với các nước và các tổ chức quốc tế 

như KTNN CHLB Đức, Nhật Bản, Trung Quốc, ASOSAI, INTOSAI, nhằm tranh 

thủ trợ giúp về kỹ thuật phấn đấu để tiến tới hội nhập và tham gia một cách chủ 

động, tích cực vào các hoạt động của các tổ chức kiểm toán khu vực và quốc tế 

như: tổ chức KTNN các nước ASEAN, tổ chức kiểm toán tối cao các nước châu 

¸ (ASOSAI) và tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI). 

 

Đề tài "Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển Kiểm 

toán Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010"  với kết quả đạt được của nó có thể dược 

xem như định hướng của sự phát triển đi lên trong thời gian tới của KTNN, nó 

cũng có thể được xem như kim chỉ nam, phương hướng, hành động của tất cả 

các bộ phận cho tới từng thành viên trong hệ thống cơ cấu KTNN, có tính mục 

đích nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và hiệu lực của hoạt động kiểm toán, 

phấn đấu nhanh chóng đưa KTNN thực sự trở thành một công cụ mạnh mẽ của 

Nhà nước trong vai trò kiểm tra, kiểm soát tài chính công./.  
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tàI liệu tham khảo 

  

1. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX – NXB Chính trị Quốc gia 

Hà Nội năm 2002. 

2. Tuyên bố Lima của INTOSAI về các định hướng cơ bản trong công tác 

kiểm tra tài chính công - Tài liệu dịch- KTNN.  

3. Luật KTNN của một số nước trên thế giới – Tài liệu dịch- KTNN. 

4. So sánh quốc tế địa vị pháp lý và các chức năng của cơ quan Kiểm toán 

tối cao – GS. TS. Luật học Albert Von Matius -Tài liệu dịch- Dự án GTZ. 

5. Vai trò của KTNN trong nền kinh tế thị trường  - Tài liệu Hội thảo 

quốc tế Dự án GTZ. 

6. Tăng cường các thể chế KTNN ở các nước đang phát triển -Tài liệu 

dịch- KTNN Canada, năm 1995. 

7. Đề tài khoa học cấp Bộ “Xây dựng các luận cứ khoa học hình thành 

Luật KTNN” – KTNN năm 1998. 

8. Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 

2010 (Quyết định số 136/2001/QĐ- TTg ngày 17/9/2001). 

9. Tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát của một số nước 

trên thế giới – NXB Chính trị Quốc gia, năm 2001.       

 

 

* * * 
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